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Lời nói đầu 

 

         gày nay, trên thế giới  đã có vô vàn công trình kiến trúc ở khắp các châu lục. Có 
công trình đã tồn tại hàng ngàn năm, có công trình đã tồn tại hàng trăm năm, có công trình mới 
được xây dựng, có công trình đang là niềm tự hào và mơ ước tham quan, khảo sát, du lịch của 
khách bốn phương, nhưng cũng có công trình chỉ còn lại di tích, thậm chí chỉ còn là những dòng 
chữ đọng lại trên sách báo. Song không phải tự nhiên mà có những công trình như vậy, ngay cả 
những hạng mục được liệt vào  “Bảy kỳ quan thế giới” cũng phải có tác giả. Đó là những người 
xây dựng nhà mà người cổ Hy Lạp đã từng ngợi ca. Chính danh từ “ kiến trúc sư”- tiếng Hy Lạp  

gốc là architecton đã mang ý nghĩa ban đầu là  “ bậc thầy về thủ công nghiệp”, trong đó có xây 

dựng. 
 
          Chúng tôi không có tham vọng viết được thật chi tiết về tiểu sử của các danh nhân kiến 
trúc - xây dựng trên khắp hành tinh, mà chỉ dám nêu hơn 500 bộ mặt tiêu biểu của giới kiến trúc 
sư và kỹ sư xây dựng trên thế giới theo các tài liệu đã sưu tầm được  để cung cấp những thông tin 
sau đây: tên, tuổi (năm sinh, năm mất), quốc tịch, xu hướng/ trường phái, các tác phẩm /công 
trình tiêu biểu, đặc điểm thể hiện / quan niệm riêng, danh hiệu, giải thưởng (quốc gia, quốc tế) . 
 
          Như bất kỳ cuốn từ điển nào khác, tên tác giả sẽ sắp xếp theo vần chữ cái từ A đến Z. 
Trường hợp tác giả có hai tên thì lấy tên thông dụng, còn tên kia ghi chú chữ X ( xem) để tiện tra 

cứu. Đối với các tác giả Nga thì phiên âm theo chữ cái latinh để tiện ấn loát, căn cứ vào quy định 

phiên âm hiện hành. ở phần phụ lục, chúng tôi giới thiệu các nền kiến trúc và các phong cách 
kiến trúc trên thế giới, một số công trình tiêu biểu của thế kỷ 20 mà các nhà kiến trúc đã thực 
hiện để tiện tham khảo. 
 
          Việc biên soạn một cuốn từ điển loại này thật không đơn giản nên còn nhiều thiếu sót. 
Song với nhiệt tình mong muốn có tài liệu tham khảo cho các độc giả quan tâm đến “ những 
người sáng tạo thế giới”, chúng tôi mạnh dạn thực hiện công việc này với sự khích lệ và giúp đỡ 

ý kiến của đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn. 
 
 

                                                                                                                 Soạn giả 
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Aalto, alvar (1898-1976) Kiến trúc sư Phần Lan, người tiên phong của xu hướng 
Hữu cơ ở Châu Âu từ trước năm 1950. Ông đã làm cho thế giới biết đến nền kiến trúc 
hiện đại của Phần Lan với những công trình  ngoạn mục bên hồ, với vật liệu truyền thống 
là gạch và gỗ . Đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế nhà an dưỡng Paimio (1929). Các công 
trình tiêu biểu : tòa báo Turum Sanonat ở Turku (1929-30), thư viện Viipuri (1935), nhà 
máy giấy Sunila (1936-39), biệt thự Mairea (1938), gian hàng phần Lan tại Triển lãm 
Quốc tế New York (1939), quy hoạch thành phố thực nghiệm (1940), tòa thị chính 
Saynatsalo (1952), nhà văn hóa Helssinki (1955-58), nhà thờ Vuokseniska ở Imatra 
(1958), Đại học bách khoa Otaniemi (1964-65), v.v. 

Abadie, paul (1812-1884) Chuyên gia xây dựng theo xu hướng Tân La Mã. Trùng tu 
nhiều nhà thờ, có phong cách đơn giản và vững chãi trong sáng tạo, nổi tiếng là nhà thờ 
Sacré- Coeur ở , xây dựng  năm 1876-1910 Paris để tưởng niệm chiến tranh 1870. 

Abercrombie (1879-1957) Kiến trúc sư Anh, là nhà quy hoach và lí luận kiến trúc. 
Người tiên phong về quy hoạch vùng đô thị ở Tây Âu. Tác giả đồ án quy hoạch các khu 
công nghiệp, xây dựng thành phố vệ tinh, thiết kế phát triển  “London lớn”. Chủ tịch Hội 
KTS Quốc tế (1946-57). 

Abrosimov P.V. (1900-1961) Kiến trúc sư Nga, là tác giả của khu nhà ở tại Quảng 
trường Cách mạng ở Pêtecbua (1928-32), Trường đại học Matxcơva. Uỷ viên Hội KTS 
Quốc tế từ năm 1957. Giải thưởng quốc gia Liên Xô. 

Adam R. (1728-1792) KTS và quy hoạch gia Anh, theo xu hướng Cổ điển thế kỷ 18. 
Thiết kế xây dựng các nhà ở kiểu sân vườn Kenwood House tại London. Chú trọng nội 
thất. 

Adelcrantz  K.F. (1716-1793) KTS Thụy Điển. Trang trí nội thất cho lâu đài hoàng 
gia (1772-82),  xây dựng Norrobro và nhiều lâu đài, tham gia xây dựng nhà hát cho lâu 
đài Drottningholm và nhiều công trình khác. 

Agabarbyan G.G. (1911-1977) Kiến trúc sư Acmêni, tác giả nhiều công trình dân 
dụng: trường học, nhà ở tại Êrêvan, chợ Trung tâm, cầu Razơđanxki. Nhà hoạt động công 
huân Acmêni. 

alberti l.b. (1404-1472) Kiến trúc sư,bác học, nhà văn, họa sĩ Italia thời Tân Phục 
Hưng. Tác giả của nhiều kiểu lâu đài. Tác giả sách “ Bàn về kiến trúc” bằng tiếng Latinh 
(1485). 

Albini, franco (1905-?) . KTS nổi tiếng Italia. Chuyên gia trưng bày triển lãm, có 
ảnh hưởng nhiều đến các bảo tàng trên thế giới. Khôi phục và trang trí nội thất lại cho 

nhiều lâu đài của thời Phục Hưng(1952-59). ứng dụng thành công kim loại và tường 
bêtông  cho công trình kiến trúc và ga metro. Từ năm 1963, giảng dạy ở trường Bách 
khoa Milan. 

Aleijadinho, O (1738-1814) KTS và nhà điêu khắc Brazin. Người nổi tiếng với 
những tác phẩm điêu khắc ở Minas Gerais, phát triển quan niệm trực giác và độc đáo kết 
hợp giữa kiến trúc và điêu khắc “ le Bernin”. Vào nghề với cha từ năm 1763, có kinh 
nghiệm thiết kế xây dựng mặt chính nhà thờ, năm 28 tuổi thiết kế mặt bằng nhà thờ St.  
Francois ở Ouro Preto, và 10 năm sau thiết kế mặt chính nhà thờ ở Tiradentes. Kiến trúc 
của ông mang đặc điểm  của Barôc brazin thế kỷ 18. 
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alessi galeazzo (1512-1572) Kiến trúc sư Italia. Tác giả nhiều lâu đài, trong đó có 
lâu đài Marino ở Milan (1557). 

aloisio da Milano (cuối thế kỉ 15- nửa đầu thế kỉ 16) Kiến trúc sư Italia, tác giả 
tường thành và tháp Kremli ở Matxcơva. 

Amenhotep (thế kỷ 15 tCn) Kiến trúc sư Ai Cập. Tác giả đền đài Amôna-Ra ở Luxor 
và các đền đài khác ở Xolep và Xêđêin. 

Antoine, jacques-denis (1733-1801) Một trong những KTS Pháp  có vai trò quan 
trọng của xu hướng Tân Cổ điển (khách sạn Monnaies, 1768). Ông vào nghề như một thợ 
cả, nhưng về sau đã trở thành một KTS nổi tiếng, được gia nhập Viện hàn lâm năm 1776. 
Tại Paris, ông đã xây dựng nhiều khách sạn: khách sạn thành phố ở Cambrai (1768), ở 
Nancy (1780), khách sạn Monnaie de Bâle (1787-92). 

Apollodoros (nửa đầu tk.2) Kiến trúc sư và kỹ sử Roma. Tác giả nhà nghị trường ở 
Roma, cầu qua sông Danube gần thành phố Drobetta, rạp xiếc ở Roma. 

Archer , thomas (1668-1743) KTS Anh, tình cờ theo xu hướng Barôc khi du lịch 
trong 4 năm tại Italie và đã nổi tiếng với các nhà thờ: St. Philip ở Birmingham (1710-15), 
St.Paul ở Deptford (1712-30) vát John Smith Square ở Wesminter  (1714-28). 

arnolfo di cambio (1245-1310) Kiến trúc sư Italia theo xu hướng Tiền Phục 
Hưng. Người tiên phong của gôtic điển hình Italia. Tác giả nhà thờ Santa-Croche tại 
Florenxia cuối thế kỷ 13. 

Asplund E.G. (1885-1940) Kiến trúc sư Thụy Điển, theo xu hướng Tân Cổ điển và 
Công năng. Chuyên nghiên cứu về kiến trúc Italia và Hy Lạp. 
 

_____ 
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bạch thái bưởi  (1874-1932). Nhà doanh nghiệp Việt Nam  nổi tiếng đầu thế kỷ 20. 

Quê làng Yên Phúc, thị xã Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Năm 21 tuổi là thư ký của một 
hãng buôn Pháp, rồi mở hiệu cầm đồ. Làm thầu khoán xây dựng cầu đường, khai thác 
mỏ. Công ty Bạch Thái Bưởi còn cạnh tranh với tư bản Pháp và Hoa kiều trong kinh 
doanh vận tải hàng hóa và hành khách trên tuyến sông, biển. 

Bajenov, V.I. (1737-1799). KTS Nga dưới thời Catherine II có phong cách gôtich đặc 
biệt. Tác phẩm đầu tay của ông tại Peterbourg (1769) có phong cách tân cổ điển Pháp, 
tham gia trùng tu Kremlin ở Moxkva (1772). Bajenov đã thiết kế  một lâu đài theo phong 
cách tân gôtich cho sa hoàng tại Tsaritsino (1775-85), có áp dụng kiến trúc truyền thống 
Nga. Ông còn thiết kế khôi phục nhiều lâu đài , pháo đài và nhà thờ khác. 
Balchunax v.k. (1924-1978) kts lettonia. Tác giả nhà an dưỡng Hội đồng bộ 
trưởng Lettonia và một số nhà ở tại Vilnius. 
ballu,theodore (1817-1885) Kiến trúc sư Pháp theo xu hướng chiết trung thế kỉ 
19. Từ 1852 đến 1857 xây dựng xong nhà thờ kiểu Tân Gôtich St. Clotilde ở Paris theo 
thiết kế của Gau F.C., kiến trúc sư Đức. Tác phẩm chính: nhà thờ Ba Ngôi, kết hợp khéo 
léo những đường nét gôtich và nghệ thuật trang trí Phục Hưng. Khôi phục thành công 
khách sạn thành phố của Paris do vận dụng tối đa hình thức kiến trúc Phục Hưng của 
Pháp và Flamăng ở thế kỉ 18 và đầu thế kỉ 19. 

Baranov N.V. (1909-?) KTS Nga. Tác giả tổng thể công trình văn hóa-thể thao 25 
ngàn khán giả (1980) ở Lêningrat và nhiều đồ án quy hoạch đô thị. KTS Nhân dân Liên 
Xô (1972). 

Barma (tk. 16) KTS Nga. Tác giả nhà thờ Pocropxki ở Moxkva (1555-60). 

Barry, Sir charles (1795-1860). KTS Anh. Xây dựng nhiều nhà thờ gôtich ở 
Brighton, Manchester và Islington. Ông đã thể hiện phong cách palazzo của Italia  vào 
hai tổng thể công trình của Câu lạc bộ Du lịch (1829) và câu lạc bộ Cải cách (1837) ở 
London và các công trình lớn tại đô thị nước Anh. Sau này, trong việc xây dựng nhà ở 
miền quê trong các năm 1838 và 1851, ông cũng đã áp dụng thành công  phong cách 
vườn cảnh Italia tại đây. Ông đã đoạt giải trong kỳ thi thiết kế điện Westminter (Nhà 
nghị viện) năm 1836. Mặt bằng cổ điển với hai tòa nhà đối xứng và các tháp theo phong 
cách roman ở hai đầu. Ông còn phác thảo  mặt bằng Quảng trường Trafalgar năm 1840. 

Bartning, otto (1883-1959). KTS Đức. Xây dựng nhiều đền thờ Tân giáo. Trong 
những công trình đầu tay đã thể hiện  những không gian mở lớn, sử dụng các phương 
pháp và vật liệu hiện đại: kết cấu bêtông cốt thép  và lắp đặt các khối gạch kính. Bắt đầu 
hành nghề ở Berlin từ năm 1905, tác phẩm nôi tiếng là đền thờ ở Cologne (1928), sử 
dụng kết cấu thép vách kính và khung thép, một số đền thờ khác bằng bêtông cốt thép, 
tường bên bằng kính và gạch bêtông. Sau thế chiến 1939-45, Barning sản xuất năm mươi 
ngôi đền đúc sẵn giá rẻ, kết cấu khung gỗ và tấm tường tận dụng phế liệu từ công trình 
đổ nát vì bom đạn. 

Baudot, anatole de (1834-1915) . KTS Pháp, một trong những người tiên phong 

sử dụng bêtông cốt thép trong kiến trúc. Kết hợp hai phong cách gotich và duy lý  trong 
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việc xây dựng và trùng tu các nhà thờ,áp dụng thành công kết cấu bêtông cốt thép  trong 
nhà thờ Saint Jean  de Montmartre (1894-1903), khung mảnh chèn gạch. 
BBPR  Nhóm các kiến trúc sư và nhà thiết kế thành lập vào năm 1932 gồm có Luigi 
Banfi (1910-1945), Locovico Barbiano Belgiojoso (1909-?), Enrrico Peresutti (1908-?)và 
Ernesto Nathan Rogers (1909-69). Nhóm khởi đầu hợp tác từ những không gian trưng 
bày theo phong cách thiết kế hiện đại của Châu Âu thời đó. Từ năm 1939, họ thành lập 
một nhóm chống phát xít và hoạt động của học xoay quanh việc chiến đấu cho nền kiến 
trúc. Sau thế chiến thứ hai, họ thiết kế và xây dựng thành công kiến trúc tưởng niệm 
trong một nghĩa trang ở Milan để tưởng nhớ các nạn nhân  Italia trong tại tập trung 
(1946). BBPR cũng thực hiện nhiều dự án nhà ở công cộng. Năm 1956  thực hiện xây 
dựng cải tạo toàn bộ nhà bảo tàng Sforza ở Milan thành một công trình sáng sủa, hiện đại 
và thích hợp với thời đại hơn. 

Becerra, francisco (1545-1605). KTS Tây Ban Nha, tập sự ở Châu Mỹ từ năm 
1573, chuyên thiết kế nhà tu, nhà thờ tại Mexico. Từ năm 1580 làm việc ở Peru, mang 
phong cách Phục hưng Tây Ban Nha vào đâyvà trung thành với nguyên mẫu  nhà thờ của 
Jean (Vandeivira, 1540). Mặt bằng chữ nhật được cải biên  bởi những cột hình chữ thập 
mang các đầu cột đồ sộ. Chất lượng không gian nội thất được nâng cao bởi những vòm 
nhọn. Công trình này đã được ca ngợi trong cuốn sách về kiến trúc thuộc địa ở Peru của 
Harold Wethey. 

Beketov A.N. (`1862-1941) KTS  Ukraina. Tác giả một số công trình dân dụng: nhà 
ngân hàng ở Moxkva, trường trung học ở Kharkov. Chú trọng nghiên cứu thiết kế điển 
hình nhà ở, nhà nghỉ, trường học cho vùng mỏ Đônbax. KTS Công huân Ukraina. 

behrens Peter (1868-1940) Kiến trúc sư Đức, thuộc trường phái Nghệ thuật Công 
nghiệp Đuxenđooc, là một trong các nhà sáng tạo kiến trúc mới ở Châu Âu (cùng với Le 
Corbusier và Mies van der Rohe). Tác giả các kiến trúc công nghiệp có áp dụng vật liệu 
và kết cấu mới, với các giải pháp không gian lớn, có xu hướng Công năng. 

bélanger, francois-joseph (1744-1818). KTS trang trí Pháp dưới thời Louis 
XVI. Đã hành nghề ở Anh. Trang trí nội thất cho lâu đài Château de Maisons gần Paris 
(1777-84) và xây dựng tòa nhà Bagetelle trong rừng Boulogne (1777), là một ví dụ điển 
hình về phong cách tân cổ điển Louis XVI. Ông còn thực hiện trang trí cho một số công 
trình sau cách mạng, đặc biệt là sử dụng hệ khung kim loại mang mái vòm tròn. 

belopolxki Ya.B. (1916-?) KTS Nga. Tác giả tổng thể công trình tại khu Tây-Nam 
Moxkva, quảng trường Tháng Mười, rạp xiếc, nhà ngân hàng,v.v. Viện sĩ thông tấn Viện 
Hàn lâm kiến trúc Liên Xô. 

benjamin, asher (1773-1845) KTS Mỹ, tác giả nhiều sách cẩm nang về xâydựng 
đầu thế kỷ 19. Bắt đầu hành nghề là việc xây dựng các trang trại. Từ năm 1803, xây dựng 
nhiều nhà thờ : West church (1806), Charles Street Meeting House (1807) và nhiều công 
trình bằng gạch khác. Benjamin giảng dạy kiến trúc tại Boston, nhưng nổi tiếng là ở 7 
tácphẩm của mình: Trợ giúp người xây dựng (1797), Bạn đồng hành với người xây dựng 

Mỹ (1806), Những kiến thức cơ sở về kiến trúc (1814), Thực hành nghề mộc trong làm 

nhà (1839), Hành nghề kiến trúc (1833), Hướng dẫn người xây dựng (1839) và Những 

nguyên lý cơ bản của kiến trúc (1843). 

Berg, max (1870-1947). KTS Đức, nổi tiếng vì một tác phẩm độc nhất và độc đáo. Là 
KTS trưởng của thành phố Breslau (nay là Wrolaw của Ba Lan), ông đã xây dựng một 
“gian phòng thế kỷ” lớn nhất khi đó với đường kính 65m bằng bêtông cốt thép -  là kỹ 
thuật lạ, chỉ  mới áp dụng cho một số vòm cầu. Mái vòm tròn của công trình gồm kết cấu 
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sườn, tỏa tia từ tâm ra một vòng tròn, tựa trên bốn cung vòm. ánh sáng trong công trình, 
do vậy được phân bố rất độc đáo. 

berlage H.P. (1856-1934) Kiến trúc sư Hà Lan, nhà sáng lập kiến trúc hiện đại Hà 
Lan. Tác giả nhiều công trình tại Amxtecđam (1897-1903), khéo léo kết hợp phong cách 
lãng mạn với giải pháp kết cấu nhằm tạo mặt bằng tối ưu về phương diện hình học. 

Bernini G.G. (1598-1680) .Kiến trúc sư Italia, đại diện cho xu hướng Barôc. Chú trọng 
kết hợp kiến trúc và điêu khắc trong công trình một cách hữu cơ. Các sáng tác của ông có 
ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật Châu Âu thế kỉ 17-18.  

Bikovxki K.M. (1841-1906). KTS Nga. Tác giả đài tưởng niệm ở Moxkva và nhiều 
công trình dân dụng khác: bệnh viện, trường đại học, nhà bảo tàng. CHÚ trọng bố cục 
mặt bằng và trang trí mặt đứng công trình. CHỦ toịch Hội KTS Moxkva (1894-1903) 

blondel Franςois (1618-1686) Kiến trúc sư Pháp, theo xu hướng Cổ điển, xem 

kiến trúc  Cổ đại và Phục hưng là mẫu mực vĩnh cửu. Tham gia thiết kế xây dựng cửa «  
Saint Denis ở Paris. Tác giả của giáo trình Kiến trúc (1675-83). 

blore edward (1787-1879) Kiến trúc sư Anh, chuyên về lâu đài cổ, nhà kỷ hà học. 
Công trình đầu tiên: lâu đài của Sir Walter Scott tại Abbotsford.Từ 1820 đến 1849, xây 
dựng nhiều nhà thờ và nhà ở nông thôn theo phong cách Trung Cổ. Từ 1927 đến 1849 : 
khôi phục tu viện Westminter như hồi thế kỉ 13. Tham gia xây dựng lâu đài Buckingham, 
lâu đài Winsor, Lambeth Palace. 

Bodley, george frederick (1827-1907). KTS Anh, người xây dựng nhà thờ và 
nhà trang trí. Tác phẩm : nhà thờ Clumbar, Nottinghamshire (từ 1886), nhà thờ 
Ecclestion, Chelshire (từ năm 1899), nhà thở Holy Trinity (từ năm 1901). Cộng tác với  
KTS khác để thực hiện các công trình tôn giáo, dân dụng; làm cố vấn xây dựng cho 
nhiều nơi. Trang trí của ông có nhiều màu sắc trầm , được sử dụng một cách tinh tế và 
cầu kỳ trong kiến trúc. 

Bodt, jean de (1670-1745) . Kỹ sư xây dựng Pháp, phục vụ trong quân đội tại Phổ, 
Anh và Saxe. Theo xu hướng Barôc rồi cổ diển Pháp. Thiết kế nhiều, song ít được thực 
hiện. 

Boffrand, germain (1667-1754). KTS Pháp. Tham gia nhiều đồ án của xưởng 
thiết kế “ kiến trúc sư hạng nhất”. Tác phẩm quan trọng nhất là sân trước tòa thánh của 
nhà thờ Notre-Dame. Là tổng thanh tra cầu đường, ông có trách nhiệm trong việc xây 
dựng các cầu Sens và Montereau. Ông thiết kế nhiều lâu đài : Lunéville (1703-23), la 
Malgrande (1711-12),Nancy(1717), xây dựng tòa nhà Bouchefort gần Bruxelles (1705) 
và nhiều khách sạn ở Paris, trong đó phải kể tới các khách sạn đẹp nhất là Le Brun 
(1697), Petit-Luxembourg(1709), Amelot (1712),v.v. Các tác phẩm của ông thường là 
hoành tráng, nghiêm ngặt. Trong trang trí nội thất, ông là một bậc thầy  về phong cách 
rococo. 

Boito, camillo (1836-1914). KTS  theo xu hướng chiết trung Italia thế kỷ 19, một 
trong những người đầu tiên phản đối phong cách Phục Hưng đang thống soái thời đó. Xu 
hướng của ông thể hiện rõ trong  công trình Ospedale Civico de Gallarate (1871). Đó là 
một tòa nhà hình vòng cung, kết hợp thành công giữa màu sắc và kết cấu. 

Bonatz, paul (1877-1951). KTS Đức , tác phẩm của ông mang tính cách của xu 
hướng chiết trung  cuối thế kỷ 19. Cộng tác với F. Choler trong thiết kế nhà ga Stuttgart 
(1914-28) có phong cách của roman cổ điển. Thực hiện nhiều công trình thương mại, 
công nghiệp và giáo dục khác nữa.  
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borromini francesco (1599-1667) Kiến trúc sư Italia, theo xu hướng Barôc, sử 
dụng các thức cổ điển một cách tự do, sáng tạo các chi tiết mới, phức tạo hóa đường nét 
của mặt đứng và mặt bằng công trình. Kiến trúc tiêu biểu: nhà thờ St. Carlos (1642-60), 
cung ®iÑn Barberini ở Roma (1625-63). 

boullée, étienne-louis (1728-1799) Đại diện tiên phong của xu hướng tân cổ 
điển Pháp cuối thế kỷ 18. Muốn trở thành họa sĩ, nhưng gia đình buộc ông phải theo học 
kiến trúc tại xưởng của Jean-Francois Blondel, rồi Boffrand. Trở thành viện sĩ Hàn lâm 
kiến trúc năm 1762 sau  chuyến du lịch truyền thống tại Italia. Đã xây dựng nhiều khách 
sạn tại Paris: Brunoy (1774), Alexandre (1766-68), des Monnaies (1762). Từ thập niên 
1770, ông giảng dạy và nghiên cứu thiết kế những công trình lớn. Chẳng hạn, dự kiến 
kéo dài Hành lang kính và các hàng cột chung quanh của Versailles (1980), nhà hát 
Opẻra (1781) và một nhà bảo tàng khổng lồ (1783), thư viện lớn của Hoàng gia (1784). 
Trong công trình sau này dự kiến sử dụng vòm, trên đỉnh lắp kính, tựa trên các hàng cột 
thức iônic. Trong nhiều đồ án khác, Boullée đã sử dụng các hình khối pyramid và hình 
nón, nhưng không phải là tham khảo từ nguồn Ai Cập và La Mã. 

bramante Pascussio d’Antonio (1444-1514) Kiến trúc sư Italia, thiết kế nhà 
thờ Peter (1506-14), lâu đài St. Damazo (1510) ở Roma. Các công trình có tỉ lệ hài hòa, 
khoáng đạt, bố cục không gian rành mạch, sử dụng kiến trúc Cổ điển một cách sáng tạo. 

bređikix V.Yu. (1930-?) KTS Litva. Tác giả đồ án thiết kế quy hoạch và công trình 
kiến trúc ở nhiều thành phố, nhất là Vinius (1965-73), đường Lêningrat (1974). Kết hợp 
tốt địa hình địa phương, cây xanh với công trình. 

brenna vikenti (1745-1820) Kiến trúc sư kiêm họa sĩ trang trí, gốc Italia. Ông làm 
việc tại Ba Lan (1778-83) và Nga (1783-1802) . Thực hiện trang trí nội thất cung điện ở 
Pavl«pxc¬ và Gaxin ở Pªtecbua. 

breuer (1902-?) Kiến trúc sư Mỹ, người tiên phong của xu hướng Công năng. Theo 
học và làm việc tại Bauhause (1920-28). Công trình tiêu biểu: trụ sở UNESSCO taị Paris 

(1953-57), cửa hàng De Bayenkoff ở Rotterdam. 

Brinckmann, j.a & Van der vlucht, I.c. Brinckmann, j.a. (1902-49)  và Van 
der Vlucht, I.C. (1894-1936) là hai hội viên Hà Lan đã xây dựng nhà máy Van Nelle 
(sôcôla và thuốc lá) gần Rotterdam (1928-29), một trong những nhà máy đẹp nhất ở 
Châu Âu  thời đó. Trong công trình này, lần đầu tiên sử dụng tấm rèm ngăn. Cửa hàng 
Van Nelle de Leyde (1927), những tòa nhà ở 9 tầng ở Bergpolder và Rotterdam (1934) 
được xây dựng nhanh chóng do áp dụng công nghệ kết cấu thép và bloc tường đá bọt ốp 
lá thép mạ. Cách làm tường này được áp dụng nhiều ở Châu Âu sau đó.  

Broek & Bakema Broek,  J.H. (sinh năm 1898) và Bakema, K.B. (sinh năm 1914) là 
hai kiến trúc sư – nhà quy hoạch Hà Lan cùng chịu trách nhiệm xây dựng lại trung tâm 
Rotterdam bị tàn phá trong Thế chiến thứ hai. Cũng thực hiện nhiều dự án về nhà ở và 
trang bị công cộng, vừa hiện đại, vừa bền vững. Những công trình tiêu biểu : trung tâm 
thương mại Lỵnbann, Rotterdam (1953), các tòa nhà triển lãm của Hà Lan tại Triển lãm 
Paris (1937) và Bruxelles (1958), các nhà thờ ở Schiedam (1957) và Nagele (1959), một 
số cửa hàng và công trình công nghiệp khác nữa. 

Brongniart, Alexandre-Théodore (1739-1813). Là tác giả của một số tác 
phẩm tân cổ điển Pháp. Sống tại Paris và xây dựng nhiều khách sạn đặc biệt. Các tác 
phẩm của ông ít trang trí rườm rà, mặt đứng chữ nhật, đường nét đơn giản. Công trình 
tiêu biểu: khách sạn  Monaco (1774), Masseran (1787), de Condé (1781). 
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Brown, lancelot (1716-1783). KTS và chuyên gia vườn cảnh Anh. Ban đầu cộng 
tác với Kent với tư cách người làm vườn (1794), sau thiết kế và xây dựng riêng những 
phong cảnh với quy mô hoành tráng, sử dụng nhiều mặt nước và vành đai cây xanh và 
thảm cỏ. Brown quan niệm rằng công trình xây dựng chỉ là một trong những thành phần 
cảnh quan và phải gắn kết hài hòa với hiện trường. Ông còn là một kiến trúc sư trung 
thành với  phong cách của Croome Court, Worcestershire (1751-52) và Claremont, 
Surrey (1770-72). Hầu hết các dự án kiến trúc của ông đều  do con rể của ông, KTS 
Henry Holland thể hiện. 

Bryggman, erik (1891-1955). Người tiên phong của xu hướng kiến trúc hiện đại 
Phần Lan, cùng với Alvar Aalto. Họ đã thực hiện Triển lãm  nhân kỷ niệm 50 năm  tại 
Turfu, lễ kỷ niệm lần thứ nhất xu hướng công năng Châu Âu tại Phần Lan. Bryggman có 
công trình ở hầu khắp  nơi trên đất nước Phần Lan với những tác phẩm hiện đại, không 
công kích, hơi đụng chạm đến tân cổ điển và chịu ảnh hưởng rõ rệt của KTS Thụy Điển 
Asplund. Tiêu biểu là các công trình : Hospits Betel (1929), trung tâm thể thao ở Turfu 
(1933-36), thư viện của Abo Akademi (1936), nhà thờ gần Turfu (1939-41) với khung 
bêtông cốt thép, tường trắng, gian giữa giáo đường cao vút. 

Bryulov A.P. (1798-1877) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng Hậu Cổ điển. Dày công 
nghiên cứu kiến trúc Italia và Pháp, thiết kế nhiều công trình lớn: nhà hát Mikhailôp ở 
Pêtecbua, đài thiên văn, trung tâm quảng trường Nepxki. 

Brunelleschi Filippo (1377-1820) Kiến trúc sư, nhà điêu khắc và nhà khoa học 
Italia, một trong những người tiên phong của xu hứơng Phục Hưng và lí thuyết viễn cận. 
Trong các công trình ở St. Lôrensô, đã thể hiện được tính sáng tạo đậm tính sử thi và tính 
nhân bản. 

Bùi văn các (1919-1985) Tốt nghiệp kỹ sư công chính năm 1944. Là Tổng Cục 
trưởng ở Bộ Giao thông, Uỷ viên Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ viên Uỷ ban Kiến thiết 
Cơ bản Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Xây dựng 
Việt Nam (khóa I), Uỷ viên thường vụ Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam. Được phong học 
hàm Giáo sư năm 1980. Tại bất cứ cương vị nào, luôn nêu cao vai trò và phong cách lãnh 
đạo về khoa học kỹ thuật, cải  tiến và áp dụng công nghệ mới trong xây dựng. Ông là 
chuyên gia xuất sắc về xây dựng, có tầm nhìn chiến lược, một trong những người chuẩn 
bị tiên đề và sáng lập Hội xây dựng Việt Nam (nay là Tổng hội Xây dựng Việt Nam). 

Bulatov M.X. (1907-?) KTS Uzbekixtan. Tác giả sơ đồ tổng thể khôi phục Samackan 
(1937-38), Fergan, Kokan, Kagan, Taxkent; thiết kế khôi phục đài thiên văn ở Samackan. 
KTS Công huân Uzbekixtan. 

Buniatian N.G. (1878-1943) KTS Acmenia. Chú trọng nghiên cứu kiến trúc cổ 
Acmênia, thể hiện trong các công trình khách sạn, nhà ở trên đại lộ Lênin. 

Burđin Đ.I. (1914-1978) KTS Nga. Quy hoạch và xây dựng Manhitogorxk (1948-52) 
và một sô công trình khác : trung tâm truyền hình, sân bay Moxkva, nhà trieenr lãm quốc 
tế tại Geneve (1959) và nhà ở tại Moxkva. KTS Công huân Nga. 

Burges,  william  (1827-1881). KTS, nhà trang trí Anh. Năm 30 tuổi dự hai cuộc 
thi quốc tế về nhà thờ Lille và nhà thờ ở Constantinople nhưng không đồ án nào được 
thực hiện. Sau đó lại thiết kế nhà thờ ở Cork và phác thảo mặt bằng  nhà thờ Chúa Ba 
Ngôi ở Hartford, Connecticut (1873); công trình này chỉ được xây dựng một phần. Ông 
còn thiết kế nhiều nhà thờ khác ở Anh, theo kiểu Pháp, kiểu gotich và trang trí nhiều nhà 
thờ khác. Ông là một nhà thiết kế, sáng tác được những tác phẩm  phong phú và mới lạ 
nhưng cũng có thể đơn giản và thuần phác. 
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Burnham, daniel hudson (1846-1912)  KTS và nhà quy hoạch Mỹ.Công trình 
đầu tay là Montauk Block (1882) là trụ sở mười tầng xây dựng trên một hệ thống sàn nổi 

để xử lý đất sình lầy. Việc chống lửa cho kết cấu kim loại được giải quyết bằng cách ốp  

gạch đất sét. Những bề mặt nhà được xử lý đơn giản. Công trình tiếp sau đó (1886) có 
sân trong bao bọc toàn kính, mặt nhà là những dải cửa sổ lớn, sử dụng nhiều kính. Tòa 
nhà Monadnock Building(1889-91) là một trong những công trình có kết cấu gạch đá 
lớn. Năm 1890, Burnham chịu trách nhiệm xây dựng Nhà triển lãm Quốc tế của 
Colombie (1893). Trong công trình này, ông dành sức lực để nghiên cứu cả về quy hoạch 
. Năm 1902 ông đưa ra kế hoạch phát triển Washington, trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ của 
Pierre l’Enfant. Khi công việc này thành công, ông còn lập sơ đồ phát triển nhiều thành 
phố khác như Cleveland, San Francisco và Manille ( Philippines). 

burov A.K. (1900-1957) Kiến trúc sư và nhà khoa học Nga, theo xu hướng của chủ 
nghĩa kết cấu , nghiên cứu kiến trúc tại Mỹ (1931) và châu Âu (1925,1936). Công trình 
tiêu biểu : trụ sở Hội Kiến trúc sư tại phố Gorki. Là người tiên phong trong thiết kế nhà 
blôc lớn (1939-41) và tấm lớn (1941-49), chú trọng vật liệu siêu bền trong xây dựng. 

Butterfield, william (1814-1900) Kiến trúc sư và nhà trang trí Anh, người sáng 
tạo những tác phẩm mang phong cách gôtich thời Victoria. Sinh tại London, xuất thân là 
nhà thầu trước khi đi chu du khắp nước Anh và lục địa châu Âu. Nghiên cứu kiến trúc 
Trung Cổ thể hiện trong xây dựng nhiều nhà thờ : All Saint (1849), St. Alban (1850), St. 
Agustine (1865). Thích sử dụng xen kẽ giữa gạch và đá tạo cho khối xây có màu sắc tựa 
như các vỉa địa chất tự nhiên và thể hiện thành công tại công trình Đại học Keble, là quần 
thể nhiều công trình. Chỉ đạo các dự án của Công ty Cambridge Camden trong nhiều 
năm. Sáng tạo nhiều bộ phận và đồ đạc nội thất cho nhà thờ. 
ultraviolet radiation). 
 
 

_____ 
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cameron Charles (1730-1812) Kiến trúc sư Nga, gốc Scôtlen. Theo xu hướng Cổ 
điển. Thiết kế tổng thể công trình thành phố Puskin, lâu đài ở Pavlôpxcơ (1780-1801), 
lâu đài Razumôpxki (1799-1803) ở Ukraina. Sử dụng thành công các môtip của Rôma. 

Campbell, colen (1676-1729) KTS nổi tiếng Anh đầu thế kỷ 18, người xứ Êcôt. Là 
đại diện Ban thanh tra xây dựng những năm 1718-19. Năm 1715 ông xuất bản tập I 
Vitruvius Britannicus, trong đó những hình vẽ của ông có vai trò quan trọng trong các tác 

phẩm của KTS Anh đương thời. Các tác phẩm tiêu biểu : lâu đài Wanstead (1715-20), 
Houston Hall (1722), Stourhead (1721), một số biệt thự, trong đó phải kể tới nhà của 
công tước Herbert ở Whitehall (1723) thành công cả về phương diện quy hoạch đô thị. 

Campen, jacob van (1595-1657). KTS cổ điển Hà Lan nổi tiếng. Ban đầu là họa sĩ, 
hâm mộ Palladio và Scamozzi khi thăm Italia những năm 1615 và 1621, sau lại chịu ảnh 
hưởng của Francois Mansart và Le Vau. Tác phẩm chính là Mauritshuis ở La Haye, là 
một công trình đặc biệt quan trọng của Hà Lan ở thế kỷ 17. Hai mặt chính của công trình 
có đặc điểm là sử dụng nhóm cột lớn gồm bốn cột loại thức ionic. Tác phẩm khác được 
biết đến là khách sạn thành phố Amsterdam (nay là lâu đài hoàng gia). Ông còn thiết kế 
một nhà hát, nhiều nhà ở đô thị cho tư nhân, lâu đài Rijswijk và Honselersdijk. Ông là 
người sáng tạo thị hiếu cổ điển Hà Lan để thay thế phong cách địa phương từ những năm 
1670 và được nhiều kiến trúc sư trong nước hâm mộ. 

candela Federic (1910-?) Kiến trúc sư Tây Ban Nha. Hoạt động thiết kế và xây 
dựng chủ yếu tại Mêhicô và các nước khác từ năm 1950. Xây dựng nhiều nhà công 

nghiệp, chợ , kho tàng, công trình thể dục thể thao, nhà thờ. áp dụng hợp lý kết cấu vỏ 
và thành mảnh bêtông cốt thép có độ cong phức tạp. 

cano, alonso (1601-1667) Họa sĩ, nhà điêu khắc hoạt động kiến trúc lỗi lạc.Tham 
gia công tác kiến trúc ở Séville rồi Madrid từ nhứng năm 1624-1638, nhưng mãi đến  
năm 1652-1667, tại Grenade ông mới thực hiện được những tác phẩm quan trọng, đáng 
kể có nhà thờ lớn và nhà thờ Marie-Madeleine, với phong cách đơn giản, cổ điển, nhưng 
xử lí tinh tế về chi tiết làm cho các công trình này thể hiện được phong cách độc đáo. 

carlone Họ nhà thợ xây, thợ trát giả cẩm thạch, và thợ vẽ tại vùng Côme, có một 

nhánh quan trọng tại áo vào cuối thế kỷ 17. 

A. Silvestro Carlone (1610-71)  xây dựng mặt chính nhà thờ cơ đốc Am Hof ở 
Viên (1662), công trình đầu tiên ở thành phố này mang xu hướng barôc. Pietro Francesco 

Carlone , người sáng lập dòng dõi , làm việc tại Styrie, sau đến Bắc áo và xây dựng 
nhiều nhà thờ cơ đốc tại đây (1669-78). Carlo Antonio Carlone, Giovanni Battista 
Carlone, rồi Bartolomeo Carlone đều là những người xây dựng nhà thờ và lâu đài, cả ở 
Pháp nữa. 

cavarrubias, alonso de (1488-1570) Kiến trúc sư và nhà điêu khắc Tây Ban 
Nha. Các tác phẩm đầu tay của ông phản ảnh sự tiến hóa về thẩm mỹ trong thời Phục 
Hưng: đi sâu vào trang trí, kết hợp khéo léo những chi tiết của gôtich với cổ điển. Tác 
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phẩm chính: công trình Alcazar de Tolede (1537), bệnh viện St. Juan Battista (1542), 
cổng Bisagra (1559). 

Celsing, peter (1920-1974). KTS Thụy Điển. Xây dựng nhiều nhà thờ ở thành phố, 
khôi phục nhà hát Opera Hoàng gia và nhà hát Hoàng gia ở Stockholm. Ông cũng xây 
dựng nhiều ga metro ở đây, chủ yếu là bằng bêtông. Nhà thờ thường được xây dựng theo 
phong cách dân gian tại những vùng cư dân mới; vật liệu chủ yếu là gạch truyền thống. 
Ngoài ra, sau này còn xây dựng nhiều công trình công cộng khác : nhà văn hóa, thư viện, 
viện điện ảnh Thụy Điển. Đặc biệt, đã có công trình xây dựng bằng bêtông, mái kim loại 
và lợp tấm bêtông đúc sẵn (1971). 

Chalgrin, franỗois (1739-1811) . KTS tân cổ điển Pháp. Tập sự tại Rome (1759-

63), ít lâu sau trở thành một kiến trúc sư đắt khách. Tác phẩm tiêu biểu : nhà thờ Saint-
Philippe-du-Roule ở Paris (1774-84) là một trong những nhà thờ đẹp ở Pháp hồi đó, theo 
xu hướng tân cổ điển; tòa nhà Madame ở Verssailles (1784), Pháp quốc học viện (1780). 
Ông còn sửa chữa nội thất lâu đài Luxembourg khi làm thêm đại sảnh và một cầu thang 
lớn tại đây. Tuy nhiên, công trình quan trọng nhất là Khải hoàn môn (1806-1837) có 
kiến trúc tân cổ điển, về cơ bản trung thành thiết kế ban đầu của ông.  

chambers W. (1723-1796) Kiến trúc sư Anh, đại diện quan trọng của xu hướng kiến 
trúc “palladian” ở Anh. Là một trong những người sáng tạo công viên theo phong cách 
lãng mạn : công viên ở Suriee (1757-62). 

Chochol, josef (1880-1956) KTS theo xu hướng lập thể ở Praha. Công trình tiêu 
biểu : nhà ở tại phố Neklanova, Praha(1912), nhà riêng gần Vysehrad (1912-13). Kiến 
trúc của ông báo trước sự ra đời của xu hướng kiến trúc biểu hiện sau Thế chiến I. 
churriguera Một gia đình kiến trúc sư và nhà điêu khắc Tây ban Nha thế kỷ 17-18. 
Nổi tiếng có Hôxê Benito de Churriguera (1665-1725), người tiên phong của xu hướng 
Ba rôc Tây Ban Nha thời đó. Trang trí nhà thờ St. Essteban ở Salamanque (1693-96), lâu 
đài ở Madrid (1689-1974), mặt bằng quy hoạch thành phố Neuevo Bastan (1709-13). 

Clason, isak gustav (1856-1930). KTS Thụy Điển theo xu hướng chiết trung. 
Học ở trường Cao đẳng công nghệ và Học viện Hàn lâm Stockholm, sau đi khảo sát, 
nghiên cứu tại Pháp, Italia và Tây Ban Nha. Các tác phẩm tiêu biểu: nhà bảo tàng 
Nordiska, Stockholm (1889), tòa nhà Bunsow (1886), lâu đài Thaveniuska (1885), lâu đài 
Hallwylska (1893). Là giáo sư kiến trúc tại Trường Cao đẳng công nghệ Stockholm 
(1890-1904). 

coastes,wells wintemute (1895-1958) Kiến trúc sư Nhật gốc Canađa. Ban đầu 
là nhà báo rồi mới hành nghề kiến trúc. Là người tiên phong của trường phái Hiện đại tại 
Anh, sáng lập ra nhóm Mars (chuyên nghiên cứu kiến trúc Hiện đại). Thành công trong 
việc xử lí không gian, nhất là đối với các công trình tại Lawn Road, Hampstead (1934) 
và nhà xưởng riêng tại Kensington, London (1947). Ngoài thiết kế nhà ở tại Brighton, 
Sussex (1936) và London (1939) ông còn tham gia những dự án lớn về quy hoạch đô thị 
tại Canada. 

Cockerell, charles robert (1788-1863). KTS Anh, nhà khảo cổ, giáo sư, đại 
diện số một của xu hướng kiến trúc cổ điển Anh thế kỷ 19. Khoảng giữa các năm 1810-
1816, khi du lịch tại Hy Lạp, ông phát hiện loại đá cẩm thạch Egine và Phigale. Công 
trình tiêu biểu: nhà thờ Hanovre ở phố Regent (1823-25), điện Wesminster và British 
Fire Office (1831), thư viện đại học Cambridge (1829-40). Các bản thiết kế của ông sáng 
sủa, rành mạch, khoa học, chính xác, khác hẳn các nhà thiết kế đương thời. 
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contant d’ivry, pierre (1698-1777) Kiến trúc sư Pháp, gia nhập Viện Hàn lâm 
Kiến trúc Hoàng gia năm 1728. Tham gia chỉnh trang nhà ở Paris từ năm 1720, chịu 
trách nhiệm xây dựng tu viện St Vaast ở Arras (1754), thi đạt quyền xây dựng nhà 
thờMadeleine và quảng trường Louis XV ở Paris. Thành công trong nghề nghiệp khi áp 
dụng sơ đồ Tân La Mã trong việc thực hiện các đồ án này. 

cortone, pierre de (1596-1669). Họa sĩ và KTS, một trong ba bậc thầy của xu 
hướng barôc La Mã. Tác phẩm đầu tiên của ông là biệt thự Pigneto (1630), đánh dấu sự 
phát triển của loại biệt thự barôc, có phần giữa nhô cao, được tăng cứng bởi những cầu 
thang uốn cong vào trong. Nhà thờ Martina e Luca (1635-50) của ông là một trong 
những nhà thờ barôc có quy mô lớn với mặt băng chữ thập Hy Lạp. Không phải là nhà 

điêu khắc song nội thất nhà thờ lại được xử lý hài hòa giữa tường và vòm, bề mặt có 
tranh tượng cùng với các cột thức ionic. Trong ngoài như nhau, những cột thức chạy liên 
tiếp nhau ở mặt chính. Phải kể thêm đồ án thiết kế S.Maria della Pace (1656-57), S. 
Maria in Via Lata (1658-62) của ông, nơi bắt đầu có phong cách cổ điển khi chú trọng 
nhấn mạnh mặt chính công trình. 

costa lucio (1902-?) Kiến trúc sư Brazin, một trong những người tiên phong của xu 
hướngkiến trúc hiện đại trên cơ sở của kiến trúc công năng và truyền thống dân gian. 
Cùng với Niemeyer S.F. đã sáng tác nhiều mẫu nhà ở. Tác giả Nhà triển lãm của Brazin 
tại Triển lãm Quốc tế ở Niu Oóc (1939), cũng là tác giả tổng sơ đồ thành phố Brazilia 
(1957). 

Cram, ralph adams (1863-1942). KTS Mỹ, nổi tiếng về kiến trúc tôn giáo theo 
phong cách tân gôtich. Học trường nghệ thuật ở Boston và hành nghề từ năm 1889. 
Những công trình của Cram khác biệt ở sự cực kỳ tinh xảo ngay cả các chi tiết xoàng 
nhất. Các tác phẩm tôn giáo đồ sộ của ông : nhà thờ St Thomas ở New York nhà thờ East 
Liberty ở Pittsburgh, Pennsylvanie; tiểu giaó đường Viện Hàn lâm quân đội ở West Point 
( dự thi năm 1903), các nhà thờ Halifax ở Nouvelle-Ecosse, Bryn Athyn ở Pennsyvanie 
và ở La Havana, Cuba. Năm 1911, Cram là thanh tra xây dựng nhà thờ St John the Divine 
ở New York. Ông đã dự tính chuyển đổi toàn bộ công trình mang phong cách byzantin 
để thích ứng với gôtich Anh, thể hiện trong những cuốn sách của ông : “Săn lùng Gôtich” 

và” Đời tôi trong kiến trúc”  

Cubitt, thomas (1788-1855) Nhà thầu khoán hiện đại đầu tiên đã hợp lý hóa  các 
phương pháp nhận thầu và thực hiện xây dựng. Năm 1809 là thợ mộc ở gần London, tại 
đây ông đã hợp nhất các nhóm thợ và tổ chức thành công ty thầu khoán. Đã xây dựng 
nhiều ngôi nhà ở nông thôn, trong đó có Osbone House (1848), cơ ngơi của nữ hoàng 
Victoria, được thiết kế bởi hoàng tử Albert. Ông đã theo đuổi mọi công việc xây dựng từ 
hệ thống cống rãnh, công viên cho đến kiểm tra ống khói. Ông còn chịu trách nhiệm tổ 
chức Triển lãm lớn năm 1851.  

cuypers, petrus j. h. (1827-1921) Kiến trúc sư Hà lan, theo xu hướng Tân gôtich. 
Phát triển xu hướng này tại Cologne, Paris trên cơ sở phát động cao trào xây dựng nhà 
thờ thiên chúa giáo La Mã (tại Eihoven và Amsterdam năm 1859-67) với những tòa đại 
giáo đường có các khuôn vòm  rộng, cửa sổ lớn, kết cấu nổi bật và táo bạo. Ông đặc 
biệt nổi tiếng tại Hà Lan khi xây dựng xong  bảo tàng Rijksmuseum (1867-85) và nhà 
ga trung tâm (1885-89). 
 

_____ 
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D’aronco, raimondo (1857-1932) Kiến trúc sư Italia theo xu hướng Nghệ thuật 
mới. Tác phẩm chính : Nhà triển lãm Nghệ thuật trang trí ở Turin (1902), cải tạo nhà 
triển lãm ở Darmstadt, tu viện Galata ở Thổ Nhĩ Kỳ (1903). Sử dụng nhiều môtip trang 
trí lớn và trừu tượng, thể hiện được bằng kết cấu betông. Sau này, quay lại với phong 
cách Tân Cổ điển , điển hình là khách sạn ở Udine (1909). 

Dadachev X.A. (905-1916) KTS,sử gia kiến trúc Liên Xô. Tác giả một số rạp 
chiếuphim, nhạc viện, nhà bảo tàng ở Bacu, nhà triển lãm ở Moxkva. 

Dahlberg, erik (1622-1703).Kiến trúc sư Thụy Điển. Là tác giả của bộ sách ba tập 
về những hình vẽ kiến trúc mang tên” Sueca Antiqua et Hodierna” (1661-1703). Công 
trình tiêu biểu: cải tạo khách sạn thành phố Jonkping, lăng của Larg Kagg tại 
Sodermanland, thiết kế tổng mặt bằng Kariskrona. 

Dance, George le jeune (1741-1825) KTS Pháp, theo xu hướng tân cổ điển. Xây 
dựng nhà thờ All Hallow, London Wall (1765-67). Nội thất có hình khối  trần trụi, cột 
chỉ thuần túy sử dụng làm kết cấu, rất ít trang trí. Công trình Guidhall Council Chamber 
(1777) vẫn theo phong cách nhà thờ trên, theo phong cách Sir John Soane. Là một trong 
bốn kiến trúc sư đầu tiên của Hàn lâm  Hoàng gia. 

Davioud, gabriel (1824-1881). KTS chiết trung Pháp. Trong thiết kế, ông chọn Cổ 
đại và Phục Hưng khi sáng tác đài phun nước, gôtich cho nhà thờ, Palladio cho nhà hát 
và pha trộn các thành phần La Mã và A Rập  cho các nhà có vườn. Năm 1855-1870, ông 
là thanh tra kiến trúc cho Công ty giải trí và cây xanh. Ông đã xây dựng nhiều kiôt, 
phòng thu thuế, quán cà phê trong rừng Boulogne và trong nhiều công viên khác ở Paris. 
Phải kể đến nhiều đài phun nước : tại Saint-Michel (1858-60), vườn Observatoire (1874), 
công viên nhà hát Pháp (1864), công viên Château-d’eau (1880); các phòng biểu diễn 
1700 chỗ và 3000 chỗ tại công viên Châtelet. Năm 1867, ông xây dựng  nhiều cửa hàng 
lớn tại quảng trường République, mặt chính theo phong cách cổ điển. Sau chiến tranh 
1870, Davioud là tổng thanh tra công chính của Paris. Cùng với Bourdais, xây dựng khu 
triển lãm  (1878), rồi lâu đài Trocadéro. Phòng lớn của công trình này chứa được 4500 
người, lớn nhất ở Paris thời đó; sử dụng kết cấu kim loại, ốp đá, trang trí sặc sỡ bằng đá 
cẩm thạch và môzaic. Đây là một ví dụ điển hình về kiến trúc chiết trung thế kỷ 19. 

Davis, alexander jackson (1803-1892). KTS Mỹ. Trong những năm 1829-43 
là họa sĩ, sáng tác theo xu hướng tân Hy Lạp. Thư viện riêng của ông có  nhiều tài liệu 
nghệ thuật và kiến trúc, là nơi gặp gỡ quan trọng của nhiều nhà hoạt động nghệ thuật 
nghiệp dư ở New York. Sau đó, Davis lại đi theo các xu hướng thịnh hành. Ông xây dựng 
nhiều nhà thờ, trụ sở và nhà ở tư nhân tại ngoại thành. Đặc biệt là những tòa nhà lớn sau 
này ở trong thành phố, theo phong cách tân Hy Lạp, mà Stevens Palace ở New York là 
tiêu biểu (1845). Ông còn thực hiện xây dựng nhiều công trình tại Connecticut, Indiana, 
Caroline và New York trên cơ sở nhà dân gian, kết hợp với tân Hy Lạp, tân gôtich. Đồ án 
thiết kế mở rộng công viên Llewellyn  ở New Jersey cũng là một tác phẩm có tiếng. 

Deane, sir thomas newenham (18828-1899). KTS Ailen, sinh trưởng trong 
một gia đình kiến trúc sư, nghệ sĩ và thầu khoán. Năm 1853, họ thiết kế nhà bảo tàng 
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Trinity College  và tham gia thi thiết kế trụ sở Chính phủ ở London, đồng thời với nhà 
bảo tàng trường đại học Oxford. Tác phẩm này  kết hợp được những hình thức thời trung 
cổ với điêu khắc tả chân và đầy kính, thép. Cùng với Woodward, họ đã thực hiện tòa nhà 
Crown Life Assủance ở London, câu lạc bộ phố Kildare ở Dublin và nhà thờ cơ đốc giáo 
ở Oxford. Sau này khi Woodward qua đời, Dean còn xây dựng nhiều công trình khác, 
trong đó phải kể tới bảo tàng Nghệ thuật và khoa học,  thư viện Quốc gia ở Dublin 
(1887-90). 

delano,william  adams Kiến trúc sư Mỹ đa phong cách. Sinh tại New York, 
theo học ở Yale và trường Mỹ thuật Paris, tốt nghiệp năm 1903. Dạy vẽ tại Đại học 
Columbia. Hợp tác với Holmes Aldrich (1871-1940) thực hiện nhiều công trình ở đô thị 
và nông thôn, tất cả đều theo phong cách của thế kỷ 17 và 18 của Anh, Pháp. Để lại 
nhiều công trình công cộng nổi tiếng, trong đó có sân bay La Guardia ở New York 
(1939), trụ sở Viện Hàn lâm quân sự Mỹ, hiện đại hóa Nhà Trắng tại Washington (1949-
52). 

delorme, philibert (1510-1570) Kiến trúc sư Pháp thời Phục Hưng.Tác giả của 
lâu đài  Orléan, Tuillerie. Người sáng tạo nên mái vòm “delorme”. 

dientzenhofen Một họ các nhà kiến trúc sư Đức, Tiệp theo xu hướng Barôc Tiệp và 
Nam Âu. 

Diomin V.A. (1908-?) KTS Nga. Thiết kế công trình tưởng niệm trên kênh Vonga-
Đông (1951-58), tham gia thiết kế tổng thể công trình tưởng niệm trận Stalingrat (1963-
67). Giải thưởng Lênin (1970). 

dobrovich N. (1897-1976) Kiến trúc sư Secbia, là một trong những người sáng lập 
trường phái kiến trúc Secbia ở thế kỷ 20. Đã thiết kế nhiều công trình công cộng , công 
trình tưởng niệm, trụ sở văn phòng tại Bengrad . 

dobrovich N. (1897-1976) Kiến trúc sư Secbia, là một trong những người sáng lập 
trường phái kiến trúc Secbia ở thế kỷ 20. Đã thiết kế nhiều công trình công cộng , công 
trình tưởng niệm, trụ sở văn phòng tại Bengrad . 

Doesburg, theo van (1883-1931). KTS và họa sĩ Hà Lan. Thành viên kiệt xuất 
của nhóm De Stiji (có tạp chí riêng cùng mang tên này). Cộng tác cùng với  Hans Arp  
xây dựng lại trung tâm giải trí Aubette ở Strasbourg (1926), cộng tác với quy hoạch gia 
Van Eesteren và diễn giảng tại Bauhaus. 

Domenech y montaner, luis (1850-1923). KTS Tây Ban Nha theo xu hướng 
hiện đại, cùng với Gaudi và Berenguer bảo vệ catalan quốc gia và thủ công nghiệp. Ông 
áp dụng vào công trình nhiều bộ phận kiến trúc của người Mo ở Tây Ban Nha: tường 
răng cưa, vòm gạch, cột mảnh, gốm mầu và kính. Công trình tiêu biểu: quán ăn  del 
Parque (1888), bệnh viện S. Pau (1902-12) và lâu đài Palau della Musica Catalana (1905-
08). 

doshi, balkrishna vithadas (1927- ?) Kiến trúc sư, nhà quy hoạch ấn Độ, 
người sáng lập và là hiệu trưởng trường kiến trúc tại Ahmadabad, sau này trở thành trung 
tâm đào tạo kiến trúc hiện đại cho cả nước. Nhiều công trình được xây dựng tại 

Ahmadabad: nhà tưởng niệm Tagor (1958), Viện ấn Độ  học (1963), khu công nghiệp 
Baroda (1965-68), Hyderabad (1968-71) và Kalol (1971-73) ; và nhiều nhà ở tại Kota 
(1970-72). 

du cerceau (tk.16-17) Một họ các kiến trúc sư Pháp đã sáng tạo nhiều công trình 
theo kiến trúc Cổ điển và Phục Hưng Italia: Bảo tàng Louvre, nhà Flora, lâu đài Tuillerie 
ở Paris. 
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Dudok marinus (1884-1974)  KTS Hà Lan, có phong cách riêng. Nguyên là kỹ sư 
quân đội, trở thành kiến trúc sư trưởng năm 1927, và sau 10 năm ông đã thực hiện được 
nhiều công trình quan trọng. Trường Vendel (1928), với hình khối bằng gạch không đối 
xứng, cửa sổ chạy liên tục theo chiều ngang, cửa đi uốn vòng cung, v.v. làm cho mặt nhà 
độc đáo. Công trình quan trọng nhất của Dudok  là khách sạn thành phố Hilversum, gồm 
những khối  gạch dày đặc ghép với nhau, giữa là bể nước vườn cây, tường trang trí phù 
điêu, gây cho bề mặt chính có ánh sáng huyền ảo. Tại thành phố này, ông còn xây dựng 
các lò sát sinh, nghĩa trang, nhà tắm công cộng, cửa hàng. 

Duiker, johannes (1890-1935). Thành viên nhóm De Stijl của Hà Lan. Một trong 
các biên tập viên chính của ấn phẩm định kỳ De 8 en Opbouw. Tốt nghiệp trường kỹ 

thuật Delft. Các tác phẩm tiêu biểu: viện điều dưỡng Zonnestraal ở Hilversum (1928), 
trường phổ thông Amsterdam (1930-32), nhà ở 5 tầng toàn kính. 

Duskin A.N. (1903-1977) KTS Nga. Thiết kế các ga metro : Kropotkinxkaya, 
Mayakopxkaya, Abtozavodxkaya ở Moxkva (trước năm 1934). Là tác giả của nhiều nhà 
ga xe hỏa, cửa hàng Detxki Mir ở Moxkva. Giải thưởng quốc gia. 

Dutert, charles (1845-1906). KTS Pháp. Một trong những kiến trúc sư sử dụng 
nhiều sắt nhất cho công trình. Ông học trường Mỹ thuật và được giải thưởng Roma. Nổi 
tiếng về gian cơ khí xây dựng trong Triển lãm năm 1889, kích thước mặt bằng 
420x115m Trước đó, ông đã xây dựng gian trưng bày lớn tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên 
với mặt chính theo phong cách truyền thống.  
 

_____ 
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Eggert, hermann (1844-1914) Kiến trúc sư Đức, theo xu hướng Tân Barôc của đế 
chế Phổ thứ hai. Là tác giả của 3 công trình xây dựng theo xu hướng ấn tượng rõ rệt nhất 
trong thời đó: Kaiserpalast ở Strasbourg (1815), nhà ga trung tâm Franfort-sur-le-Main 
(1879-88) và khách sạn thành phố Hanovre (1898-1909). Vòm lớn ở lối vào, tiền sảnh 
cực lớn và cầu thang bên trong độc đáo là đặc điểm của các công trình này. 

Egotov I.V. (1756-1815) KTS Ukraina. Thiết kế xây dựng ga metro Kréttik, khách 
sạn Dniep, viện bảo tàng lịch sử tị Kiev. KTS Nhân dân Liên Xô. 

Eidlitz, leopold (1823-1908) Kiến trúc sư Mỹ, sinh tại Praha, học trường bách 
khoa ở Viên rồi hành nghề tại Mỹ. Tham gia thiết kế nhà thờ Ba ngôi trong công ty của 
R.Upjohn, rồi sau hợp tác với Blesh (kiến trúc sư Đức) trong việc thiết kế tòa nhà mới 
của nhà thờ St. George ở New York. Công trình mang phong cách Tân gôtich này đặc 
biệt thành công và có ảnh hưởng tới hầu khắp Bắc Âu. Các công trình khác: nhiều nhà 
ngân hàng, nhiều cửa hàng và cuối cùng là trụ sở Nghị viện Mỹ ở New York. 

Eiermann, egon (1904-1970). KTS Đức nổi tiếng, theo xu hướng hiện đại. Là đệ tử 
thân cận của Mies van der Rohe. Sử dụng khéo léo các kết cầu và vật liệu hiện đại trong 
tác phẩm của mình. Ông thích dùng fibro-ximăng, như  khi xây dựng nhà máy ở 
Blumberg (1951). Ông cũng nổi tiếng với nhà thờ và tháp Kaiser Wilhelm Memorial ở 
Đông Berlin (1963). Đây là một công trình có mặt bằng hình tám cạnh bằng bêttông và 
thép, sử dụng nhiều kính mầu. Cùng với hai kiến trúc sư khác, ông đã thực hiện rất thành 
công tòa nhà triển lãm của Đức tại Triển lãm Bruxelles năm 1958. Những công trình 
khác: Văn phòng mỏ than ở Essen (1960), đại sứ quán Tây Đức ở Washington (1964), 
tòa nhà Olivetti ở Francfort-sur-le-Main (1970). 

eiffel A.G. (1832-1923) Kỹ sư, nhà xây dựng Pháp. Người tiên phong trong việc sử 
dụng kết cấu thép vào nhiều công trình lớn như cầu, cầu vượt, tháp. Nổi tiếng là tháp 
mang tên ông, cao 320m, được xây dựng ở khu triển lãm quốc tế năm 1889 ( nhân kỷ 
niệm 100 năm cuộc cách mạng 1789). Tháp Eiffel có giải pháp kết cấ hoàn hảo, đã là 
công trình mang tính kỹ thuật và nghệ thuật cao, được lấy làm biểu tượng của Paris. 

Eigtved, nikolaj (1704-1754) Kiến trúc sư Đan Mạch, một trong những nhà hành 
nghề kiến trúc nổi tiếng ở Copenhegue hối giữa thế kỷ 18. Các công trình tiêu biểu : cầu 
và các tòa nhà vào lâu đài Christianborg, bệnh viện Federik, công trình Amalienborg.  

Eirman, egon (1904-1970) Kiến trúc sư kiệt xuất của nền kiến trúc hiện đại Đức, 
môn đồ gần gũi của Mies van der Rohe. Sử dụng khéo léo các kết cấu và vật liệu hiện 
đại, nổi tiếng từ công trình nhà thờ ( công trình hình bát giác bằng bêtông và sắt thép, 
cửa lắp kính mầu)  tháp tưởng niệm Kaiser Wilhem ở Đông Đức (1963), tòa nhà triển 
lãm của Đức tại Bruxelles (1958), văn phòng khu mỏ than ở Essen (1960), đại sứ quán 
Tây Đức tại Washington (1964) và tòa nhà Olivetti tại Franfort-sur-le-Main (1970). 

Elmes. Harvey lonsdale (1814-1847). KTS Anh. Nghiên cứu kiến trúc cùng với 
cha và chú, đoạt giải  trong cuộc thi St George Hall năm 1839. Bắt đầu xây dựng từ năm 
1842, công trình gồm phòng hòa nhạc ở giữa và hai bên là khán đài dân thường và khán 
đài hoàng gia. Mặt bằng phòng hòa nhạc  có dạng vòm theo kiểu Caracalla của La Mã. 
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Hình khối đơn giản, sử dụng các hàng cột thức lớn đồng nhất nhưng không đơn điệu, thể 
hiện được đồng thời hình thức và công năng của công trình. 

Emberton, joseph (1889-1956). Một trong những KTS chịu trách nhiệm thực 
nghiệm kiến trúc hiện đại ở Anh, sử dụng bêtông, kính và thép không gỉ. Tác phẩm tiêu 
biểu : câu lạc bộ thuyền buồm Royal Corinthian ở Burnham-on-Crouch (1931), thiết kế 
mở rộng Empire Hall ở Olympia,  trung tâm triển lãm ở London năm 1936. Công trình 
quan trọng xây dựng cuối cùng của ông là sòng bạc ở Blackpool, Lancashire (1939), gồm  
cả một nhóm các tiệm ăn bố trí trong một vỏ tròn bằng bêtông. 

Endell, august (1871-1912). Họa sĩ Đức, thành viên nhóm Jugendstil ở Munich 
năm 1897. Ông thích trang trí hình hoa lá với các chi tiết có tính chất trừu tượng. Tại nhà 

an dưỡng trên đảo Fửhr (1898),ông đã sử dụng trang trí hình kỷ hà với nhiều sắc độ và 
kiểu dáng khác nhau. Về sau, ông làm việc và giảng dạy ở Berlin, rồi Breslau (1910). 

Engel, carl ludwig (1778-1840). KTS Đức nổi tiếng nhờ hàng loạt công trình tân 
cổ điển của ông tại Helsinki. Ông theo học tại Hàn lâm viện Nghệ thuật Berlin, rồi hành 
nghề kiến trúc tại Tallinn, Estonia (1808-14). Trở thành kiến trúc sư lớn của Phần Lan 
thời đó khi được phong làm giám đốc công chính năm 1824. Dù là người gốc Đức, các 
tác phẩm của ông lại mang phong cách tân cổ điển Nga của Petersbourg. Các tác phẩm 
tiêu biểu: nhà Thượng nghị viện (1818-22), trường đại học (1836-45), thư viện đại học 
(1936-45) và nhà thờ giáo phái Lute (1830-40). Ngoài ra, ông còn có một số cong trình 
khác mang phong cách Phục Hưng, Barôc (1855-84). 

Erickson, arthur charles (1824-?) Kiến trúc sư Canada, hành nghề tại 
Vancouver, sau dạy học tại châu Âu. Các tác phẩm tiêu biểu về kiến trúc hiện đại được 
đánh giá cao tại Canada :trường Đại học Simon Fraser (1963), Lethebridge (1971). Năm 
1970 đoạt giải  thi thiết kế tòa nhà triển lãm của Canada tại triển lãm  Osaka (Nhật). 

Eropkin P.M. (1698-1740) KTS Nga, theo xu hướng Cổ điển. Xây dựng lâu đài và 
công viên ở Preobrajenxkôi gần Moxkva. Chỉ đạo quy hoạch tổng thể Peterburg và thiết 
kế khu trung tâm. 
 
 

_____ 
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fanzago, cosimo (1591-1678). KTS bậc thầy Italia, theo xu hướng barôc, giảng 
dạy về điêu khắc ở Naples (1608). Tác phẩm  S. Maria Egiziaca (1651-1717) là một 
trong số các nhà thờ quan trọng, có mặt bằng chữ thập Hy Lạp, rất gần với nhà thờ S. 
Agnese ở Roma, có bốn giáo đường giao nhau, thiết kế theo ba rôc La Mã, nội thất trang 
trí đơn giản. Các nhà thờ khác như Ascension (1622), S. Martino (1623-31) và S. 
Guiseppe degli Scali (1680) đều có những đặc điểm khác biệt, nhất là về mặt chính. 

Fehn, sverre (1924-?) KTS Na Uy. Công trình tiêu biểu: nhà dưỡng lão ở Okern, 
Oslo (1955), nhà bảo tàng truyền thống dân tộc ở Lillehammer (1959), đều là những 
công trình dài và thấp, bằng bêtông trần, tương phản với các nhà cũ ở chung quanh. Tòa 
nhà Triển lãm ở Bruxelles (1858) là một tác phẩm  đơn giản nổi tiếng: sử dụng các xúc 
gỗ lớn làm dầm mái, một sân rộng có không gian mở ra ba phía. 

Felten yu. M (1732-1801) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng Cổ điển Nga, cộng tác 
với V.V. Raxtreli từ năm 1760 trong việc xây dựng Cung điện Mùa Đông ở Pêtecbua. 
Công trình tiêu biểu : học viện Alekxanđrôpki (1765-75), nhà thờ Êkaterina (1768-71) và 
Anna (1775-79), Errmitạ cũ (1771-87) ở Pêtecbua. Trùng tu nội thất Cung lớn Petergrof 
(1770), tham gia thiết kế Vườn Mùa Hạ cùng với P.E. Egorôvưi (1771-84) tại Pêtecbua. 

Ferstel, heinrich (1828-1883). KTS áo, tác giả của nhiều công trình có phong 
cách khác nhau ở Viên. Hoàng đế  Francois-Joseph muốn thay thế một con đường đầy 

những thành lũy bằng một đại lộ lớn, gồm các công trình quan trọng của đế chế áo-
Hung. Công việc được triển khai năm 1858 cùng với kiến trúc sư Ludwig von Foerster. 
Tác phẩm chính đầu tay của Ferstel  là Votivkirche (1856-79) theo xu hướng tân gôtich 
với những đường nét thẳng đứng, chạm khắc tinh xảo. Cũng thời đó, xây dựng nhà Ngân 
hàng Quốc gia (1855-60) theo phong cách Phục Hưng thế kỷ 15, nhà bảo tàng Nghệ 
thuật ứng dụng (1868-71) theo phong cách Phục Hưng thế kỷ 16, cuối cùng là trường đại 
học gần Votivkirche, theo phong cách tân barốc sơ kỳ (1873-84). 

Filarete A. ( 1400-1469) Kiến trúc sư Italia, nhà điêu khắc và lí luận kiến trúc. Từ 
năm 1447 làm việc ở Milan và xây dựng khu bệnh viện lớn Oxpedan Madjore và một số 
công trình khác. Tác phẩm của ông mang tính nhân bản, kết hợp với Hậu gôtich,thể hiện 
trong cuốn “ Kiến trúc luận” (1460-64), dự kiến sáng tạo “ thành phố lí tưởng” 
Xforsinda. Ông đề xuất các khái niệm về hình học, cơ học có liên quan đến việc khôi 
phục các công trình Cổ đại.  

Finsterlin, hermann (1887-1973) Họa sĩ, thi sĩ và KTS  Đức. Sau chiến tranh, 
chịu ảnh hưởng của xu hướng “ hữu cơ” của Otto, Doernach và Utzon. Ông trưng bày 
những bản vẽ của mình tại “ Triển lãm của những KTS vô danh” do Gropius, Behne tổ 
chức năm 1919. Ông còn chịu ảnh hưởng  của các kiến trúc sư theo xu hướng tân biểu 
hiện như nhóm Archigram của Anh, các kiến trúc sư-nhà điêu khắc André Bloc và 
Jacques Couelle của Pháp. Hầu hết những thiết kế của ông sau chiến tranh đều là công 
trình tu sửa (1919-24), số còn lại là kiến trúc tôn giáo. Ông nổi tiếng bởi những tiểu luận: 
“ Ngày thứ tám”, “ Casa Nova” và “ Khởi nguồn của kiến trúc thế giới”. 

fioravanti A. (1420-1486)  KTS Italia. Nổi tiếng ở đây về việc gia cố và di chuyển 
nhiều công trình lớn; tham gia xây dựng nhà thở Uxpenki ở Kremlin, áp dụng hài hòa 
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kiến trúc truyền thống của trường phái Vladimir-Sudanxki kết hợp với kiến trúc Phục 
Hưng Italia. 

Ficher, theodor (1862-1938). KTS Đức. Những công trình của ông đều đồ sộ, 
hoành tráng, đơn giản và mang tính cách bản xứ. Thiết kế nhiều công trình công cộng: 
các trường tiểu học ở Munich (1897), Pfullinger Hallen ở Wurtemberg (1907), 
Kunstverein ở Stuttgart (1909-12), trong đó kết hợp môtip cổ điển với bản xứ. Ông còn là 
giáo sư  tại trường Bách khoa ở Stuttgart và Munich. 

Fischer von Erlach (1656-1723) Kiến trúc sư áo , đại diện nổi tiếng của Barôc 

áo . Xây dựng các nhà thờ Dreifaltikaitkirche (1694-1702) và Kolleguenkirche (1694-
1707) ở Zansbua mang tính hoành tráng, kết hợp hình khối sinh động với không gian nội 
thất phức tạp, bố cục mặt chính nghiêm ngặt, điển hình là Cung Sonbrum (1692-1700) và 
nhà thờ Karla Bỏiomeixki (1716-20) ở Viên. 

Fisker, kay (1893-1965). Tốt nghiệp Viện hàn lâm hoàng gia Đan Mạch năm 1920 
sau 11 năm theo học. Là người đầu tiên lập tiêu chuẩn cho các nhà ở xây dựng mới tại 
Đan Mạch. Ông làm việc tại các hãng Assplund và Lewerentz , chịu ảnh hưởng về quy 
hoạch của Anh. Cùng với C.F. Moller và Povl Stegmann, Fisker đã đoạt giải của trường 
đại học Aarhus (1931) và công trình hoàn thành năm 1942. Những công trình trụ sở và 
nhà ở  tại Copenhague (1955) là  ví dụ về sự thành công của Fisker đi theo xu hướng hiện 
đại. 

Flitcroft, henry (1697-1769). KTS Anh. Xuất thân là thợ mộc, rồi làm họa viên, 
đã khắc nhiều bản vẽ cho William Kent. Ông xây dựng nhà thờ St. Giles –in-the-Fields ở 
London (1731-33), đã thực hiện công trình đồ sộ  Wenthorth Woodhouse, Yorkshire ( từ 
1733) theo thiết kế cải biên của Campbell. 

floris C. (1514-1575) Kiến trúc sư Hà Lan thời Mãn Phục Hưng. Công trình tiêu biểu 
: tòa thị chính ở Anverpen  (1561-65), nhà thờ Notre-Dame ở Turin (1568-75), kết hợp 
hình thức Cổ điển với bố cục tuyền thống của gôtich Hà Lan. Phong cách của Floris có 
ảnh hưởng nhiều đến nghệ thuật kiến trúc nửa sau thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17. 

Fluorit Florua canxi ở trạng thái tự nhiên. Là một loại đá kết tinh giống như kính và 
có phát huỳnh quang. Chủ yếu làm chất trợ dung trong luyện kim, nguyên liệu cho công 
nghiệp gốm, sứ thủy tinh (E: fluorine). 

Fomin I.A.  (1872-1936) Kiến trúc sư Nga. Ban đầu chịu ảnh hưởng của phong cách 
Hiện đại. Từ đầu những năm 1990 cổ vũ mạnh cho xu hướng Cổ điển Nga, tham gia biên 
soạn “ Lịch sử Nghệ thuật Nga” (1911). Ông là người sáng tạo phong cách Tân Cổ điển 
của kiến trúc Nga: tòa nhà Polovxep (1910-16), tòa nhà Abamelek-Lazapaev (1913-15) ở 
Petecbua. Từ những năm 1910, tham gia thiết kế quy hoạch đô thị: xây dựng quảng 
trường ở đảo Golođai (1912), quy hoạch khu cây xanh Petrograf (1920-23), nhà công 
cộng Đinamô (1928-30), trụ sở Hội đồng nhân dân (1930), trụ sở Bộ Bưu điện (1933-36), 
các ga metrô “ Lermontovxkaya “(1935), “ Quảng trường Xverlov (1936-38), trụ sở Hội 
đồng Bộ trưởng Ukraina ở Kiev (1934-39). 

Fomin  I.I. (1904-?) Kiến trúc sư Nga, con trai Fomin I.A. Là một trong những tác giả 
của các công trình công cộng và khu nhà ở lớn, các công trình tưởng niệm lớn, trụ sở Hội 
đồng Xô viết tại Lêningrad, nhà ởt tại quảng trường Gagarin ở Moxkva (1940-47), tổng 
thể trường Đại học tổng hợp Leningrad (1969). Viện sĩ Hàn lâm nghệ thuật Liên xô 
(1979). 

Fontaine Pierre franςois (1762-1853) Kiến trúc sư Pháp, theo phong cách Đế 

chế. Chuyên nghiên cứu về kiến trúc Cổ đại tại Roma (1786-92). Một trong những người 
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áp dụng vật liệu kết cấu gang trong xây dựng. Cùng với S. Percier xây dựng Khải hoàn 
môn trên quảng trường Caroussel ở Paris (1806); thực hiện nội thất của Điện Verseilles 
và nội thất của một số lâu đài khác. Giải thưởng Roma (1800-1820) . 

Fontana C. (1634-1714) Kiến trúc sư Italia, theo xu hướng Mãn Barôc. Tham gia xây 
dựng một số nhà thờ tại Rôma. Chú trọng hiệu quả thẩm mỹ và không gian với bố cục 
kiến trúc hài hòa, tiêu biểu là mặt chính nhà thờ St. Marchello al Corsso ở Roma (1682-
83). Tác phẩm của ông có ảnh hưởng đến sự phát triển của xu hướng kiến trúc Cổ điển 
Châu Âu  thế kỷ 18 (chủ yếu là Bắc Âu). Ông còn là tác giả của nhiều bài viết về khảo cổ 
và kỹ thuật xây dựng.  

Fontana D. (1543-1607) KTS và nhà lý luận kiến trúc Italia, theo xu hướng Barôc. 
Xây dựng lâu đài Lateran ở Roma (1586-90), lâu đài Rean ở Neapol (1600-02). Xây 
dựng nhiều đường phố mới trong quá trình tham gia quy hoạch đô thị tại Roma. 

Foster, sir norman (robert) Sinh năm 1935, kiến trúc sư Anh. Công trình của 
ông nổi tiếng về sự tiếp cận với kỹ thuật mới, công nghệ phức tạp nhưng thể hiện tính 
thích ứng với nền văn hóa và khí hậu địa phương của nơi xây dựng công trình. Công trình 
tiêu biểu : Ngân hàng Hồng Kông, ngân hàng Thượng Hải tại Hồng Kông(1986), khu 
đầu cuối của sân bay Stanted (1991), tháp thiên niên kỷ Tokyo (1991). 

Foulston, john (1772-1842) KTS Anh theo xu hướng tân cổ điển, đã xây dựng 
nhiều công trình tại Plymouth, Devonshire. Là học trò của Thomas Hardwick. Đoạt giải  
thiết kế phòng họp, nhà hát và khách sạn thành phố Plymouth. Những công trình của ông 
thường sử dụng thức doric Hy Lạp ở  mặt chính. 

Freyssinet, eugène (1879-1962). Kỹ sư Pháp, người tiên phong của bêtông ứng 
suất trước. Ông đã xây nhiều cầu bằng bêtông khi phục vụ trong quân đội. Trước thế 
chiến I, ông đã lập xưởng để khai thác sử dụng bêtông ứng suất trước, đặc biệt là trong 
việc  xây dựng các cột tháp của đường tải điện. Ông nổi tiếng về  việc thiết kế móng của 
ga hàng hải ở Havre. Năm 1916, xây dựng hăng ga ở Orly với vòm parabolic cao 60m, 
làm giới kiến trúc sư đương thời thán phục. Ông cũng là một trong những người nghiên 
cứu áp dụng bêtông vỏ mỏng. Tên của ông còn được đặt cho hệ thống neo và kích dùng 
trong bêtông ứng suất trước. Neo cốt thép gồm có vỏ neo và chóp neo. Kích Freyssinet 
có hai tác dụng vừa kéo căng cót thép, vừa ấn chóp neo vào vỏ neo để ép chặt cốt thép. 

Friazin M. (Tk.15) Kiến trúc sư Italia. Hành nghề ở Matxcơva (1487-91), tham gia 
xây dựng tường gạch đá và tháp Kremli (1485-95), nhà nghị viện Granovit (1487-91). 

Fuller, richard buckminster (1895-1983) Kiến trúc sư, kỹ sư Hoa Kỳ. 
Chuyên nghiên cứu về các kết cấu không gian nhẹ và ổn định, được cấu tạo từ những cấu 
kiện định hình bằng thanh hoặc ống thép (gian triển lãm ở Xiol’niki, Moxkva, 1959 và 
gian triển lãm Hoa Kỳ tại Triển lãm Quốc tế, 1967 tại Montréal, Canada). 

Furness, frank (1839-1912). KTS Mỹ. Bắt đầu hành nghề tại thành phố quê hương 
từ năm 1866. Các tác phẩm chính (thường cùng với Allen Evans) được xây dựng ở 
Philadelphie và các vùng lân cận  (1870-90), là những công trình thương nghiệp, nhà 
ngân hàng nhỏ, trong đó đáng kể là Provident Life và Trust Company (1876-79). Ông 
còn xây dựng nhiều nhà ga, trong đó có ga đường sắt lớn như Broad Street(1891-93)  và 
thư viện đại học Pennylvanie (1887-91). Phong cách của Furness mang đậm nét chiết 
trung Pháp và Anh. 
 
 

_____ 



 6

 

 
 

gabriel J.A. (1698-1782) Kiến trúc sư Pháp. Một trong những người đặt nền móng 
cho xu hướng Cổ điển thế kỷ 18. Công trình tiêu biểu: khôi phục nội thất lâu đài Vecxây 
và xây lại cánh nhà phía bắc (1734-74), trường Võ bị ở Paris (1751-75), nhà hát opêra 
(1748-70), quảng trường Hòa hợp ở Paris (1755-63). 

Galli da bibiena Một gia đình Italia có tiếng  ở thế kỷ 18, gồm các nhà nghệ thuật 
kiến trúc và trang trí. Là các nhà trang trí, nhà tổ chức lễ hội, kiến trúc sư  và trang trí sân 
khấu họ được nhiều người thỉnh cầu chẳng những ở Italia, mà còn ở châu Âu nữa. 
Ferdinando (1657-1743) là họa sĩ và kiến trúc sư, trước hành nghề ở Parme, sau phục vụ 

triều đình tại Viên. Người em là Francesco (1659-1739) là kiến trúc sư ở một nhà hát 

nổi tiếng, chẳng những ở Vérome và Roma, mà còn ở cả Italia. Quan niệm về barôc trong 
sân khấu của Ferdinando, với việc nhấn mạnh phối cảnh theo đường chéo đã thể hiện rõ 
trong công việc của con trai ông là Giuseppe (1696-1757). Người ta được xem  những 

màn vũ kịch, trong đó các bậc thang phối cảnh chạy tít ra xa, qua những hàng rào và vòm 
cung ở Viên,  Praha,  Venise, Dresden, Munich. Con của Ferdinando là Antonio (1700-

74) cũng là một nhà trang trí sân khấu vũ kịch nổi tiếng. 

gandon, james (1743-1823) Kiến trúc sư đầu tiên theo xu hướng cổ điển của 
Dublin. Tác phẩm  mang vẻ barôc của Wren và Chambers. Năm 1769, được thưởng Huy 
chương vàng đầu tiên của Viện Hàn lâm  Hoàng gia. Công trình tiêu biểu : các đồ án 
County Hall tại Nottingham , Customs House ở Dublin(1781), Four Courts (1776-96). 

Gartman V.A. (1834-1873)Kiến trúc sư Nga, một trong những người sáng lập “ 
phong cách kiến trúc Nga”. Là tác giả của nhiều công trình triển lãm, trong đó phát triển 
kiến trúc dân gian và sử dụng vật liệu gỗ là chủ yếu. 

Garnier, charle Kiến trúc sư Pháp (1825-1898) , tốt nghiệp kiến trúc ở Paris, được 
giải thưởng lớn kiến trúc La Mã 1848. Người đoạt giải phương án xây dựng Nhà hát 
Opéra Paris (1681-1875). Tác giả nhiều công trình thiết kế và lí luận về kiến trúc. 

garnier, tony (1869-1948) Kiến trúc sư Pháp, một trong những nhà sáng lập kiến 
trúc Hiện đại Pháp. Sử dụng rộng rãi bêtông cốt thép trong nhiều công trình: thành phố 
công nghiệp 35 ngàn dân (1901-04), chợ gia súc, sân vận động Olympic, bệnh viện, nhà 
bưu điện và một số khu nhà ở. 

Gartner, Friendrich von (1792-1847) Kiến trúc sư Đức,  theo xu hướng Tân Cổ 
điển, có vai trò quan trọng trong việc thành lập Viện Hàn lâm ở Munich. Công trình tiêu 
biểu tại đường phố Ludwigstrasse ở Munich (1829-40) có phong cách Rôman kết hợp 
với những mảng Phục Hưng, nội thất độc đáo, đa sắc, tráng lệ vào loại nhất của thế kỷ 
19. Các công trình khác : viện người mù, trường đại học (1835-40), lâu đài hoàng gia ở 
Athen (1836-42), lâu đài Wittelsbach ở Munich. Phong cách của ông được giới kiến trúc 
hưởng ứng mạnh mẽ vào đầu những năm 1840. 

Gaudi, antonio y cornet (1852-1926) Kiến trúc sư Tây Ban Nha, người tiên 
phong của phong cách Hiện đại, chịu ảnh hưởng của xu hướng duy lí. Chú trọng tổ chức 
không gian kiến trúc, chọn vật liệu (gạch, gốm, ximăng), sử dụng kết cấu mái vòm  
parabôn, gối tựa nghiêng. Đồ án quy hoạch công viên Guell và nhà thờ Colonia Guell 
(1910) là những tác phẩm nổi tiếng của ông. 
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Gentz, heinrich (1766-1811) Một trong những KTS tân cổ điển nổi tiếng ở Berlin 
trong những năm 1880. Được đào tạo ở Berlin, sau qua Italia (1790) , Pháp và Hà Lan rồi 
trở lại Italia (1795). Ông mau chóng nổi tiếng  và trở thành chánh thanh tra xây dựng 
hoàng gia (1795) và giáo sư Viện Hàn lâm (1796). Công trình chính của ông là la 

Monnaie de Berlin (1798-1800) đáng chú ý ở hình thức lập thể đơn giản  và các cửa sổ 
khác nhau ở mỗi tầng. Ngoài ra, phải kể tới lâu đài quận công ở Weimar (1801-03) với m 
lồng thang,  hành lang và  phòng khách  lớn  đều trang trí theo tân cổ điển Đức. 

George, sir ernest (1839-1922). KTS và họa sĩ Anh. Theo học tại Viện hàn lâm 
hoàng gia. Trong kiến trúc, ưa trang trí bằng gạch đỏ, gạch đất nung, hiện còn thấy ở 
Mount Street, Mayfair. Các công trình tiêu biểu : các cửa hàng ở South Audley Street (từ 
1875), nhà ở tại Collingham Gardens và Harrington Gardens, Kensington (1881), nhà 
hỏa táng Golders Green (1905), Viện Hàn lâm âm nhạc trên đường Marylebone 
(1910),v.v. 

Gibbs james (1682-1754) KTS Anh, theo xu hướng Cổ điển. Công trình tiêu biểu : 
nhà thờ St. Marie Le Strend (1714-17), St. Marie in the Field ở London, thư viện ở 
Oxford. 

Gilbert, cass (1859-1934). KTS Mỹ chuyên thiết kế xây dựng công trình công cộng 
và công trình thương mại. Theo học tại Viện công nghệ Massachussetts (1878-1879). Sau 
khi qua Châu Âu trở về, ông làm việc cho McKim, Mead và White ở New York và thành 
tài về mỹ thuật tại hãng này. Công trình lớn đầu tiên của ông là nhà thờ có mái vòm  
tròn, xây dựng theo mẫu của St. Pierre của Roma. Ông còn tham gia nhiều cuộc thi thiét 
kế, thực hiện các dự án (1907-13) và xây dựng nhiều công trình khác nữa (đến 1933). 

Gilbert, émile jacques (1793-1874). KTS Pháp, chuyên xây dựng bệnh viện và 
nhà tù. Kết thúc việc học tập với phần thưởng Roma(1822), ông bắt tay vào thiết kế xây 

dựng nhiều công trình công cộng với ý thức tiết kiệm và tính trách nhiệm cao. Nhà tù 
Mazas ở Paris (1842-50) có kết cấu đồ sộ, nhà tế bần  Charenton (1838-45) với phong 
cách hiện đại ở thời bấy giờ là những công trình khá tiêu biểu của Gilbert. 

Gill, irving john (1870-1936). KTS Mỹ, con một nhà thầu khoán ở bang New 
York. Từ 1898 đến 1906, cùng với W.S. Hebbard thiết kế nhiều nhà gạch và một số nhà 
lợp tôn ở Rhode Island. Sau này, khi sáng tác một mình, phong cách của ông trở nên đơn 
giản và rõ ràng hơn; chẳng hạn, những nhà bằng bêtông ở Los Angeles (1907), thể hiện  

quan điểm  hợp lý và kinh tế của Gill. Các công trình khác: Viện hải dương học Scripps 
(1908-09), khách sạn thiếu nhi, nhà thờ cơ đốc giáo ở San Diego, nhiều trường học, tất cả 

đều bằng bêtông. Sau này, ông còn có ước mơ xây dựng những công trình bên bờ biển. í 
tưởng này đaược thể hiện trong tiểu luận của ông “ Ngôi nhà của tương lai” xuất bản năm 
1916. 

Gilly, friedrich (1772-1800). KTS Đức, người có ảnh hưởng đáng kể đến  việc 
phát triển xu hướng tân cổ điển ở Berlin. Thiết kế nhiều đồ án, nhưng nhiều công trình 
không được thực hiện. Là con trai KTS  David Gilly, ông cùng với cha đến Berlin năm 
1788 và vào học Viện Hàn lâm năm 1790.  Cuộc du lịch tại Pháp và Anh đã cho ông tìm 
hiểu cơ bản về  xu hướng tân cổ điển của Ledoux và Bouillée. Trở về Berlin, ông giảng 
dạy tại Viện Hàn lâm xây dựng  và có ảnh hưởng nhiều đến giới kiến trúc sư trẻ. Ông đã 
thực hiện một số công trình  như biệt thự, khách sạn thành phố, kiến trúc  vườn cảnh,v.v. 
song chỉ khi thiết kế công trình tưởng niệm  Frédéric le Grand thì mới so sánh nổi với các 
kiến trúc sư lớn của Pháp như Bouillée. Đồ án thiết kế nhà hát quốc gia ở Berlin (1798-

1801) phát triển những ý tưởng của Ledoux về nhà hát: ngoại thất tiếp cận với các hình 
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thức kỷ hà đơn giản . Đó cũng là một ví dụ về tính chặt chẽ và nghiêm ngặt của  các kiến 
trúc sư theo xu hướng cổ điển lúc bấy giờ. 

Ginzbua M.Ya. (1892-1946) KTS Nga, một trong những nhà sáng lập Hội KTS Liên 
Xô (1925), đã có những đóng góp to lớn vào việc phát triển kiến trúc trên cơ sở kỹ thuật 
và công nghiệp hiện đại. Tác giả nhiều đồ án thiết kế nhà ở và nhà công cộng  xây dựng 
tại Moxkva. Tác giả đồ án quy hoạch tổng thể bờ nam Kr−m. 

Giôntôvxki I.V.(1867-1959) Kiến trúc sư, nhà l í luận kiến trúc nhà hoạt động khoa 

học và nghệ thuật Công huân  của Cộng hòa Liên bang Nga, chú trọng các biện pháp bố 
cục và môtip của kiến trúc cổ điển thời Phục Hưng. Tác giả của nhiều công trình công 
cộng : nhà ngân hàng (1927-29), quảng trường thnàh phố (1950), trường đua ngựa 
(1951-55) và nhiều nhà ở, biệt thự. Tất cả đều ở Moxkva. Viện sĩ danh dự Viện Hàn Lâm 
kiến trúc Belarutxia.  

Girault, charles (1851-1932). KTS Pháp đầu thế kỷ 20. Trong số các tác phẩm 
đầu tay quan trọng, phải kể tới mộ của Louis Pasteur ở Paris (1895), liền ngay đó là Viện 
Pasteur, trang trí bằng những tấm lát cẩm thạch mầu và mozaic mang sắc thái byzantin. 
Girault  cũng được thực hiện một số công trình lớn  ở vào thời đó: tòa nhà Triển lãm 
(1900), cổng chào kỷ niệm 50 năm Bruxelles (1905), viện bảo tàng Congo Bỉ ở Teruven 
(1904-11). Tác phẩm của ông  vừa  cổ điển- vững chắc theo chiều ngang với những cửa 
tò vò dài và hàng cột, vừa có tính cách barôc với những vòm thấp  và trang trí phong phú. 
Kết cấu bên trong thường bằng kim loại, đôi khi có sử dụng bêtông. 
giulio, romano (1492-1546) Kiến trúc sư và họa sĩ Italia. Ông vào nghề với tư cách 
là người phụ việc cho Raphael, nhưng rồi sau phát triển phong cách Cầu kỳ riêng của 
mình. Ông sinh tại Roma. Cùng với thày học hoàn thành những bích họa ở Vatican, khi 
ông này qua đời năm 1520, Giulio ở lại Roma làm việc vởi tư cách một kiến trúc sư cho 
đến năm 1524 thì đi Mantoue. Tại đây ông đã thực hiện những tác phẩm quan trọng nhất 
trong sự nghiệp của mình : Lâu đài mùa hè của quận công (1526-34) là một mẫu mực về 
kiến trúc cổ điển nhưng chi tiết thì phóng khoáng và có phong cách lãng mạn. Đặc biệt, 
trong việc trang trí cho gian lớn” Những người hộ pháp” (1530-32), ông đã thực hiện 
theo nguyên tắc mềm dịu và lịch sự hơn. Trong những công trình sau này, ông đã thể 
hiện phóng khoáng hơn với ngôn ngữ cổ điển và sử dụng chất mộc mạc để làm giàu kiến 
trúc. 

Godwin, edward william (1833-1886). KTS và họa sĩ trang trí Anh. Theo học 
tại  nhà William Armstrong (1854). Thiết kế một số trạm thuế quan theo phong cách 
gotich victoria, hai khách sạn thành phố (cuối những năm 1860) và một số nhà ở  khác. 
Năm 1862, bắt đầu quan tâm đến trang trí kiểu Nhật và năm 1865 trở về London. Chính 
ở đây, ông đã thiết kế nhiều ngôi nhà nhỏ khá đẹp, mà White House  ở Tite Strreet là một 
ví dụ. Sau này, ông còn bị lôi cuốn vào trang  phục và trang trí cho nhà hát; rồi chính  
Gordon Craig, con ông lại theo đuổi nghề này vào hồi đầu thế kỷ 20. 

Goff, bruce alonzo (1904-?) KTS Mỹ. Những tác phẩm tiêu biểu là  tòa nhà 
Bavinger gần Norman (1950-55), Price Studio, Bartlesville (1956-76). Những tác phẩm 
đầu tay của ông tại Tulsa, Oklahoma  là để tưởng nhớ người thầy Frank Lloyd Wright, 

song tác phẩm đáng chú ý nhất lại là  nhà thờ Methodist ở đại lộ Boston (1926-29). Khi 
thì phối hợp, khi thì mở riêng công ty, từ năm 1934 đến 1945, ông đã thực hiện nhiều 
loại công trình khác nhau. Năm 1947 ông trở về  Oklahoma  để giảng dạy tại đại học 
quốc gia  Norman và trở thành hiệu trưởng trường kiến trúc. Năm 1955, từ chức và sau 



 9

đó về Kansas City (1964), rồi Tyler, Texas (1970). Có năm, ông đã có đến 400 đơn đặt 
xây dựng, nhưng chỉ hoàn thành được 130 công trình (1976). 

Gôlôxov I.A. (1883-1945) KTS Nga. Xây dựng nhà ở và nhà công cộng  theo xu 
hướng kết cấu, nhấn mạnh giải pháp động và các giải pháp không gian lớn (tòa nhà triển 
lãm  công nông nghiệp toàn Nga năm 1923, tòa nhà Viễn Đông), một số nhà ở và câu lạc 
bộ tại Moxkva. 
Gôlôxov P.A. (1882-1945) Kiến trúc sư Nga. Tham gia thiết kế sơ đồ quy hoạch “ 
Moxkva mới” (1918-23), tòa báo Sự thật ở Moxkva, tác giả thiết kế quy hoạch Zenograd 
ở quận Rostov. Chú trọng nghiên cứu các vấn đề về thành phố vườn. 

Goodhue, bertram grosvenor (1869-1924). KTS Mỹ, theo xu hướng chiết 
trung. Hành nghề 15 năm ở New York , năm 1889, là chủ công ty Cram & Renwick. 
Công trình tiêu biểu: các nhà thờ New Haven (1906), La Havana (1905, theo kiến trúc 
Tân phục hưng Tây Ban Nha), St. Thomas ở New York (1906). Goodhue hoạt động nhiều 
cho phong trào Nghệ thuật và Tiểu thủ công. Được đề bạt làm kiến trúc sư trưởng Triển 
lãm Panama-Pacific ở San Diego, Californie (1915). Phong cách sáng tác của ông có ảnh 
hưởng nhiều đến tương lai kiến trúc khu vực bờ đông. Các tác phẩm cuối cùng: nhà nghị 
viện ở Nebraska và thư viện công cộng ở Los Angeles (1924), đều là những công trình 
đơn giản pha một chút chiết trung. 

Gradov Yu.M (1934-?) KTS Nga, một trong các tác giả của những công trình trên 
đường Mogilevxki , tiểu khu nhà ở, tổng thể khu tưởng niệm Khatin (1968-69). 

Greene, charles sumner (1868-1957) và Henry mather (1870-1954) Hai 
anh em người Mỹ nổi tiếng vì những ngôi nhà sang trọng và có chất lượng tốt của họ ở 
Caliornia có nguồn gốc từ “ phong cách Bảo thủ”. Sinh tại Cicinnati, là con nhà bác sĩ và 
sống tại một trang trại ở Virginia trong suốt thời niên thiếu. Cả hai đều theo học trường 
Cao đẳng nghề thủ công và tốt nghiệp khóa học mỹ thuật đào tạo chuyên về kiến trúc 
năm 1891. Các công trình tiêu biểu: nhà Culbertson (1902), nhà Bandini (1903), nhà 
Gamble (1908), nhà kiểu Califorina ở Carmel (1914). Họ về hưu vào những năm 1930. 

Griffin, walter burley (1876-1937). KTS Mỹ, nổi tiếng về mặt bằng quy hoạch 
thành phố Canbera, thủ đô Liên bang Australia. Theo học trường kiến trúc ở Illinois, tốt 
nghiệp năm 1899. Hành nghề thiết kế ở công ty của F.L.Wright ở Oak Park (1902), rồi ra 
làm riêng (1906). Đã xây dựng nhiều nhà ở ngoại thành Chicago (1912): nhà của Carter 
(1910), Comstock (1912). Đặc biệt, công trình  Prairie School tuy có ảnh hưởng phong 
cách của Wright, song là tác phẩm tự tác. Năm 1912, Griffin đoạt giẩi trong cuộc thi quy 
hoạch thủ đô mới của Australia và được giao làm giám đốc dự án xây dựng Canberra. 
Sau này, Griffin định cư tại Melbourne, song mối quan hệ với  khách hàng không được 
tốt, nên dời đến Sidney (1921) và thiết kế một số công trình như: nhà ở, thư viện, tòa báo, 
v.v. 

Grigorian M.V. (1900-1978) Kiến trúc sư công huân Acmênia. Thiết kế xây dựng 
các công trình tưởng niệm. Tham gia thiết kế trụ sở Đảng , quảng trường Lênin ở Erêvan, 
trụ sở Bộ bưu điện và Liên đoàn Lao động. 

Grigoriev A.G. (1782-1868) Kiến trúc sư Nga. Tham gia khôi phục Moxkva sau vụ 
hỏa hoạn năm 1812. Tác phẩm chính: bảo tàng Puskin, bảo tàng Tôlxtôi, nhà an dưỡng 
v.v. Chú trọng các công trình có yêu cầu mỹ thuật cao. 

grigorovits bakhi (1713-1785). Kiến trúc sư Ukraina , theo xu hướng Barôc, ưa 
sử dụng các chi tiết của Sơ Cổ điển Nga. Tác phẩm chính: nhà thờ Pocrovxki (1766), 
Nicolai (1772-85), nhiều khách sạn và cửa hàng ở Kiev. 
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Gropius, Walter (1883-1969). KTS và nhà lý luận kiến trúc Đức. Một trong những 

người sáng lập xu hướng Công năng nhằm thể hiện kết cấu và ý nghĩa công năng ra 
ngoại diện. Tác phẩm tiêu biểu: nhà máy Fagus ở Alfred (1911), nhà triển lãm ở 
Cologne(1914), nhà Pan Nam ở New York (1960). Chú trọng tạo khả năng thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp gắn liền với kiến trúc, ông đã trở thành một bậc thầy trong mỹ thuật 
công nghiệp. Người lãnh đạo Bauhaus từ năm 1919 và là một nhà thực nghiệm, một nhà 
giáo lớn. 

Grosch, christian heinrich (1801-1865). KTS Đan Mạch. Hành nghề ở 
Christiania ( nay là Oslo). Thiết kế các công trình công cộng: nhà ngân hàng, sở giao 
dịch và một số trụ sở khác (1928-40) theo phong cách Roman. 

guarini,guarino (1624-1683) Kiến trúc sư Italia, theo xu hướng Mãn Barôc. Trong 
công trình luôn kết hợp Barôc Italia với bố cục không gian nghiêm ngặt, có tính toán 
chính xác. Công trình tiêu biểu : Trung tâm  Xanh Lôren (1668-87) vàlâu đài Carimiano 
khởi công năm 1679 ở Turin. 

Gueguenlo A.I.  (1891-1965) Kiến trúc sư Liên Xô. Chuyên nghiên cứu thiết kế các 
nhà công cộng hiện đại. Đặc biệt công phu trong việc thể hiện nội thất. Công trình tiêu 
biểu : Cung văn hóa Gorki, rạp chiếu phim Gigant. 

Guenfrey V.G.(1885-1967) Kiến trúc sư Liên xô. Họat động đa dạng về kiến trúc xây 
dựng : trùng tu Điện Xmôlnưi ở Lêningrat, thiết kế xây dựng nhà blôc, cầu đá lớn, nhà 
hát kịch, khu triển lãm Matxcơva, ga metrô “ Novokunetxkaya Mira”, quần thể công 
trình trên quản trường Xmôlenxk. 

Guimard, hector (1876-1942) Kiến trúc sư và họa sĩ Pháp theo xu hướng Nghệ 
thuật Mới. Từ năm 1898-1913 bắt đầu thể hiện những sáng tác với ngôn ngữ riêng của 
mình, tiêu biểu là công trình Chalet Blanc de Seaux và các ga xe điện ngầm ở Paris. Sau 
năm 1900 thiết kế một số  nhà ở  tại phố Mozart (1909), nhà thờ Do Thái ở phố 
Pavée(1913). Năm 1938, cùng với Jourdain, Sauvage, Roux-Splitz,v.v. thành lập nhóm 
“kiến trúc sư Hiện đại”. 

Guinzbua  M.Ya. (1892-1946) Kiến trúc sư Liên Xô, một trong những nhà sáng lập 
Hội Kiến trúc sư Liên Xô (1925) đã có nhiều đóng góp to lớn vào phát triển kiến trúc 
trên cơ sở kỹ thuật và công nghiệp hiện đại. Tác giả nhiều nhà ở và nhà công cộngđược 
xây dựng tại Moxkva. Về quy hoạch,có đồ án quy hoạch tổng thể bở nam Kr−m. 

_____ 
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haberland C. (1750-1803) Kiến trúc sư Latvia, theo xu hướng Cổ điển. Công trình 
tiêu biểu : quảng trường Tứ giác và quần thể nhà thờ Peter (1780-86), tòa nhà Gollender 
ở Riga. 

Hamilton, thomas (1784-1858). KTS nổi tiếng của Hy Lạp , theo xu hướng tân cổ 
điển. Thực hiện xây dựng trường Cao đẳng Edinbourgh (1825) trên sườn dốc của đồi 
Calton. Kiến trúc này hài hòa với cảnh quan, vừa trang nghiêm, vừa đẹp đẽ , chứng tỏ tác 
giả nắm vững những nguyên tắc bố cục của Acropole ở Athènes, nơi ông chưa hề lui tới. 
Nhà tưởng niệm Burns ở Ayr (1820) cũng là một công trình tương tự  như ở trên đồi 

Calton (1830) và Phòng họp của các nhà vật lý của thành phố này (1843-46) là những 
kiến trúc tiêu biểu. 

Hansen, christian Frederick (1756-1845). KTS Đan Mạch có nhiều tác phẩm 
tiêu biểu nhất cho xu hướng tân cổ điển châu Âu. Theo học ở Viện hàn lâm năm 1780 rồi 
du lịch thực tập tại Italia (1782-84). Từ năm 1784, ông là thanh tra xây dựng nhiều công 
trình dân dụng  và tôn giáo, ở đô thị cũng như nhà nông thôn với tư cách là kiến trúc sư 
của quận Holssein (1784-1804). Năm 1804, là giáo sư Viện hàn lâm và chánh thanh tra 
xây dựng ở Copenhagen. Chính tại thủ đô, ông đã để lại khách sạn thành phố và trụ sở 
tòa án (1803-15); cả hai kiến trúc  đều theo mẫu mực truyền thống của tân cổ điển. Ông 
còn xây dựng nhà nghị viện Viên (1873-83) theo phong cách Hy Lạp, trang trí theo tân 
cổ điển Hy Lạp. 

Hansom, joseph aloysius (1803-1882). KTS Anh , chuyên phục vụ khách hàng 
theo  cơ đốc giáo. Ông sáng tạo kiểu xe ngựa mang tên mình và xuất bản tạp chí Người 
Xây dựng (1842). Năm 1830, ông thắng thầu xây dựng khách sạn thành phố 
Birmingham, cùng với một đền La Mã do Hansom thiết kế phỏng theo đền Madeleine ở 
Paris. Dự án này vô cùng tốn kém, xe ngựa cũng như tạp chí của ông cũng không bù đắp 
nổi; bởi vậy ông chỉ xây dựng các công trình  tôn giáo, kết hợp với người anh là Charles 
và hai con của ông anh. Công trình kỳ cục nhất là giáo đường  ở Belvoir Street, Leicester 
có mặt chính cong queo. 

Hardouin mansart (1646-1708) Cháu của Franςois Mansart. Từ hai mươi tuổi đã 
hành nghề kiến trúc, làm việc cho những gia đình quí tộc. Công trình đầu tiên là khách 
sạn Conti nhỏ bé tại Paris, khách sạn Noailles ở Saint- Germain và khách sạn Lorge ở 
Paris. Năm 1674 xây dựng nhà cho thợ săn của Hoàng gia trong rừng ở Saint-Germain, 
cạnh lâu đài Clagny gần Versailles. Được phong Kiến trúc sư hạng nhất năm 1683 và giữ 
chức tổng quản, chuyên quản lí những công trình lớn (từ năm 1699). Đã quản lí : điện 
Versailles (1670), Marly (1679), Triaton (1687), nhà thờ cho các Phế binh (1679), quảng 
trường Chiến thắng (1685) và Vendôme (1698). 

Hardwich, Philip (1792-1870) Kiến trúc sư Anh, sau khi tốt nghiệp, làm việc tại 
công ty của cha và ở Viện Hàn lâm Hoàng gia. Qua Pháp, Italia và sau lập công ty riêng 
tại London năm 1819. Là kiến trúc sư và là ngưới giám sát các công trình y tế như các 
bệnh viện Bridewell & Bethlehem, St. Bartolomew, St. Katherine’s Docks, Golsmith’s 
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Co. Là tác giả của nhà ga chính của London và Birmingham  Railway, cổng và công 
trình phụ ttợ của ga Euston (1936-1939). Là thành viên của đại gia đình kiến trúc sư ở 
London  :con của kiến trúc sư Thomas Harwick (1752-1829) và cha của kiến trúc sư 
Philip Charles Hardwich (1822-1892). 

Họring, hugo (1882-1958). KTS và nhà văn Anh. Những ý tưởng của ông về xu 

hướng hữu cơ có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc đương thời. Ông xây dựng ít và bắt đầu 

hành nghề ở Berlin năm 1912. Đến năm 1925, ông trở thành thư k ý của nhóm KTS 

Berlin Der Ring, được thành lập để chống lại phương pháp phản động và phân cấp của 

các kiến trúc sư nhà nước. Bộ phận hạt nhân của nhóm này có : Bartning, Mies van der 
Rohe, Behrens, Gropius, Hilbersheimer, Mendelsohn, Poelzig, Scharoun và anh em nhà 
Taut. Nhóm này bị Đức quốc xã giải tán  năm 1933. Haring ở lại Đức còn hầu hết chạy 

ra nước ngoài. Ông quản lý một trường nghệ thuật tư thục  và rôpì rút về tỉnh nhà, 
Bilberach. Công trình tiêu biểu: nhóm trại ở Garkau (1923), trong những cong trình này, 

ông thể hiện các ý tưởng  mình hằng tranh đấu và những gì cống hiến cho lịch sử kiến 
trúc hiện đại. 

Harleman,baron carl (1700-1753)  KTS Thụy Điển, hoạt động ở nửa cuối thế 
kỷ 18. Cùng với Adelcrantz, ông thực hiện xây dựng lâu đài hoàng gia ở Stockholm. 
Chính ở đây  ông đã xây dựng nhà thờ nhỏ do Tessin thiết kế và tổng giám mục hoàn 

thành nội thất công trình. Ông cũng thiết kế một khu kho đồ sộ cho Công ty Tây ấn trên 
bến tầu Gothenburg (nay là bảo tàng). Harleman  đã sáng tạo mẫu nhà nông thôn thời đó: 
hình khối đơn giản, nhà có hai mức sàn, có thể có gian bên hay không, với những dải đá  
chạy ngang có đường xoi thay thế cho các hàng cột lẩn, mái có hai phần theo kiểu dân 
gian Thụy Điển. Harleman cũng nhận thực hiện xây dựng các lâu đài: tại Svartsjo, ông đã 
thay lâu đài thế kỷ 16 (của Wilhem Boy) bằng một lâu đài thế kỷ 18 (1735,Frederik I). 
Ông tham gia sáng tác (1735) lâu đài Thụy Điển cùng với Taraval và Bouchardon, các 
KTS Pháp. Về sau, nơi này trở thành Viện hàn lâm nghệ thuật hoàng gia. 

Harrison, peter (1716-1775). KTS nghiệp dư người Anh, còn lưu lại nhiều công 
trình trên đảo Rhode và ở Massachusetts, chứng tỏ một kỹ thuật bậc thầy và một hiện 
tượng lạ của kiến trúc Mỹ thời đó. Ông có cả một thư viện riêng về kiến trúc, thu thập 
được trong những năm đi du lịch, khi còn là thương gia và thuyền trưởng. Ông phóng tác 
theo Palladio  để thực hiện Redwood Library ở Newport(1847-50), theo Gibbs  cho nhà 
thờ King ở Boston (1749-54) và Touro Synagogue ở Newport (1759-63). Ông còn thiết 
kế và xây dựng nhiều công trình khác nữa, kể cả những thành lũy của thành phố 
Newport. Thư viện và những bản vẽ của ông bị tiêu hủy trong một cuộc bạo loạn ở 
Newman Haven; khi đó ông là nhân viên thuế quan. 
Harrison,Wallace Kirkman (1895-?) Kiến trúc sư Mỹ. Đồng tác giả trung tâm 
Rockefeller (1924), tác giả công trình Hội trợ Quốc tế ở New York (1947-53), Trung tâm 
Lincoln (1962-68), tòa nhà Liên Hợp Quốc tại Mỹ (1047-53), Corning Glass (1959), nhà 
thờ Stamford (1959), tòa nhà Time-Life (1960),v.v. 

Hase, conrad wilhem (1818-1902).  KTS Đức theo xu hướng tân gôtich. Công 
trình tiêu biểu: Kunstverein,Hase(1852),Marienburgh,Hanovre (1857-67), Christuskirche 
(1859). Công trình sau này là một nhà thờ mang phong cách bản xứ, vốn phổ biến ở vùng 
này cho đến khi có xu hướng biểu hiện với kiến trúc bằng gạch ở đầu thế kỷ 20. 

Hausmann, georges eugène  (1809-1891) Quy hoạch gia và nhà quản lí đô thị 
nổi tiếng ở Paris dưới thời Napoléon III  từ 1853-1870 với ba sở :nước và cống rãnh, công 
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viên và cây xanh, quy hoạch; có nhiều đóng góp  cho việc hoàn thiện mặt bằng thủ đô 
Paris. 

Haviland, john (1792-1852). KTS Mỹ theo xu hướng Tân Hy Lạp. Ông sinh ở Anh 
và hành nghề tại cơ sở của James-Elmes, kiến trúc sư London.Năm 1816, sang Mỹ, lập 
trường vẽ kiến trúc cùng với Hugh Birdport. Năm 1818, xuất bản một tác phẩm gồm 3 
tập: Trợ giúp người xây dựng. Tại  Mỹ, ông có nhiều khách hàng  và thực hiện nhiều 

công trình với đủ loại và đủ phong cách: hy lạp, cổ điển, ai cập, gôtich,v.v. Tại 
Philadelphie, ông xây dựng nhiều nhà cho tư nhân. 

Hawksmoor ,nicholas (1661-1736) Kiến trúc sư nổi tiếng của Anh  theo xu 
hướng Barôc. Bắt đầu hành nghề kiến trúc năm 1679. Công trình tiêu biểu :King’s 
Gallery, Writing School, Christ’s Hospital, Queen House. 

Hennebique, franỗois (1842-1921). Kỹ sư Pháp, có vai trò tiên phong trong việc 

sử dụng và phổ biến bêtông. Xuất thân là thợ nề,  năm 1867, lập một xưởng sản xuất 
bêtông; trong 12 năm đã thu thập được nhiều kinh nghiệm. Năm 1879, đúc các tấm lát có 
cốt thép. Năm 1888 ông phát hiện vai trò đặc biệt của bêtông (nén) và thép (kéo). Năm 
1892 được nhận bằng sáng tạo dầm bêtông. Những tiền đề này hữu ích cho  việc xây 
dựng cầu (Vigggen, Thụy sĩ, 1894), silô (Roubaix, 1895) và mái có cửa trời (Saint Ouen, 
1895) và nhất là các nhà công nghiệp, với phương châm “ không để hỏa hoạn tàn phá”. 
Năm 1898, ông đóng cửa xí nghiệp  và trở thành kỹ sư cố vấn, chuyên gia duy nhất của 
Pháp tư vấn kỹ thuật cho nhiều nước. Ông nghiên cứu kết cấu tòa nhà  ở đầu tiên ở Paris 
bằng bêtông cốt thép, tại phố Dalton (thiết kế: KTS Arnauld). Tác phẩm nổi tiếng của 
ông là tòa nhà ở Bourg-la- Reine (1904). 
henselmann G. (1905-?) Kiến trúc sư Đức. Tác phẩm chính: nhà giáo học ở Berlin 
(1961-64), đại lộ Cac Mac ở Berlin (1952-56). Giám đốc trường Cao đẳng kiến trúc và 
tạo hình Vaima từ năm 1945. 

hildebrant, Jean Luca von (1668-1745) Kiến trúc sư áo, một trong những đại 

diện của xu hướng Barôc áo. Xây dựng các lâu đài Đaokinxki (1713-16), Benbeđe Hạ 
(1714-16) và Benbeđe Thượng (1721-1722) tại Viên. Chú trọng nhịp điệu kiến trúc và tỉ 
lệ kiến trúc mặt chính và đối xứng nghiêm ngặt. 

Hittorf, jacques ignace (1792-1867). Nhà kiến trúc Pháp theo xu hướng tân cổ 
điển, gần chiết trung. Ông cùng học kiến trúc với F.J. Bélanger sau năm 1811. Năm 
1818, kế nghiệp Bélanger và vẽ trang trí cho công trình thời kỳ Trùng Hưng. Từ năm 
1822-24, làm việc ở Italia cùng với một nhóm kiến trúc sư và nhà khảo cổ, ông đã nghiên 
cứu khaỏ sát  việc trang trí các đền đài cổ điển. Trang trí nội thất nhà thờ Saint-Vincent-
de-Paul ở Paris theo phong cách tân cổ điẻn (1833-44), sau đó tham khảo những nguồn 
trung cổ và phục hưng. Tại Paris, ông đã thực hiện nhiều tác phẩm khác biệt, trong đó  có 
việc trang trí  cho quảng trường Concorde (bắt đàu năm 1832). Những công trình hiện 

đại và và thế tục nhất đáng chú ý là: nhà hát Ambigu (1828), rạp xiếc Napoléon sau gọi 
là rạp xiếc Mùa đông (1852). 

Hlômaukax E. Yu. (1927- ?) Kiến trúc sư Litva. Chú trọng tìm kiếm hình thức kiến 
trúc mới và sử dụng vật liệu hiện đại. Công trình tiêu biểu : trụ sở Viện thiết kế quy  
hoạch, bệnh viện đa khoa (1967), cung thể thao (1971),v.v. ở Vinius. 

hoàng như tiếp (1910-1982) Kiến trúc sư Việt Nam. Tốt nghiệp Trừờng Cao đẳng 
Mỹ thuật Đông Dương khóa III (1927-32). Mở văn phòng thiết kế tư tại 58 Tràng Thi Hà 
Nội cùng với Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện, Nguyễn Gia Đức (1936-39). Thiết kế ngôi 
nhà của Tử tước Didelot tại đường Thụy Khê Hà Nội, sửa chữa rạp chiếu phim Eden ở 
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phố Tràng Tiền (1940). Tác giả của nhiều cửa hàng và nhà ở tại các phố Phan Đình 
Phùng, Phạm Đình Hồ, Thuyền Quang, Yết Kiêu (trước năm 1945). Thiết kế và chỉ đạo 
xây dựung cụm công trình Đại hội Đảng lần  II tại Chiêm Hóa, Tyên Quang (1952), cải 
tạo nhà Godah trở thành cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Hà Nội (1957). Thiết kế bảo tàng 
Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An, thiét kế và hoàn thiện bảo tàng Việt Bắc ở Thái Nguyên 
(1962-63). Ông còn là một trong những người đặt cơ sở đàu tiên cho quy hoạch một số 
thành phố lớn ở Việt Nam (Vinh, Hải Phòng, Hà Nội) cũng như quy hoạch nông thôn 

vùng Tam Thiên Mẫu, Hải Hưng. Tổng thư kí  Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (1950-56), 

Viện trưởng Viện thiết kế Quy hoạch Đô thị Nông thôn (sau năm 1954). Giải thưởng Hồ 
Chí Minh năm 1996. 

Hoffmann,  josef (1870-1956) Kiến trúc sư áo, theo phong cách Hiện đại. Một 
trong những người sáng lập Phân hội Viên (1897), Xưởng nghệ thuật Viên (1903),v.v. 
Chú trọng tìm kiếm giải pháp đơn giản hợp lí, hình thức rõ rệt, đặt nền tảng cho xu 
hướng kiến trúc Công năng. Công trình tiêu biểu: nhà an dưỡng Purkerdorf (1903-1904), 
Cung Stokle ở Bruxelles (1905-1911), nhà triển lãm Berkbundt (1914). 

Holden, charles (1875-1960). KTS Anh. Ông làm việc tại hãng London Passenger 
Transport và có quan tâm ít nhiều đến kiến trúc truyền thống và kiến trúc hiện đại. Năm 

1898 là trợ lý của C.R.Ashbee, kiến trúc sư và nhà thiết kế mỹ thuật . Đã thực hiện nhiều 
tác phẩm  cùng với Frank Pick và đã thiết kế hơn 30 ga metro và trụ sở cho công ty ở 
Wesminter. Công trình sau này khá kỳ lạ: các mặt nhà quay ra phố đều có những “giếng” 
ánh sáng, chính ở giữa là một tháp mọc trên ga xe điện ngầm. Những ga khác đều ở 
ngoài London , xây dựng bằng gạch và bêtông. Nổi tiếng có các ga Arnos Grove (1932), 
Sudbury Town và Park Royal.  Ông còn dự kiến xây dựng trường đại học London với 
những nhà tháp đồ sộ bằng đá ở Porland. 

Holl, ellas (1573-1646). KTS nổi tiếng nhất theo xu hướng Phục Hưng của Đức. 
Công trình công cộng đầu tiên của ông là  Arsenal (1602-07), thực hiện có sửa đổi chút ít 
theo thiết kế và các bản vẽ của kiến trúc sư –họa sĩ Joseft Heintz . Phong cách của Holl 
xuất hiện cùng với mặt bằng chức năng và sự giản đơn của trường Sainte-Anne (1613-
15). Tác phẩm chính của ông là khách sạn thành phố bắt đầu nghiên cứu thiết kế từ năm 
1609. Mãi đến năm 1615 mới thực thi phương án thứ hai: mặt bằng chữ thập hy lạp với 
các cánh không đều, trong đó cánh dài  bố trí các phòng máy, cánh ngắn là buồng thang, 
tháp ở giữa vươn lên là các phòng ở. Ông xây dựng nhiều, mà công trình cuối cùng là 
bệnh viện  ở Saint-Esprit (1626-30), gồm các vòm nhọn cao trong các khung kiểu Phục 
Hưng.  

Horta, victor (1861-1947) . KTS Bỉ, theo xu hường Nghệ thuật mới, chỉ trong 10 
năm  đã chú trọng  phong cách kiến trúc mới và  từ bỏ mẫu mực bố cục  kiến trúc của thế 
kỷ 19. Trong một loạt những nhà ở tư nhân và những cửa hàng, ông đã phát triển  những 
nguyên tắc về kết cấu kim loại lộ rõ ra ngoài của Viollet-le-Duc, phát triển những khả 
năng của mặt bằng tự do và thực hiện trang trí nội thất  và đồ đạc hài hòa với phong cách  
xây dựng. Trong hoàn cảnh có nhiều thay đổi và phức tạp của các xu hướng kiến trúc 
mới ở những năm cuối của thế kỷ 19, Victor Horta thể hiện thành thục Nghệ thuật mới 
trong tòa nhà đầu tiên của mình. Năm 17 tuổi, đến Paris làm công việc trang trí, năm 
1881, vào học tại Trường Mỹ thuật Bruxelles, 3 năm sau làm việc tại  cơ sở của Alphonse 
Balat (1818-95). Tại đây, Horta có dịp làm quen với vật liệu sắt và kính khi chuẩn bị xây 
dựng lâu đài hoàng gia Laeken. Qua Triển lãm năm 1889 ở Paris, Horta đã học được 
nhiều từ những tác phẩm bằng kim loại, kể cả tháp Eiffel. Sau này, Horta tiếp tục thực 
hiện những kết cấu kim loại  lộ rõ ra ngoài  cho đến năm 1898, khi làm ngôi nhà cho 
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mình tại số nhà 23-25 phố Mỹ Quốc. Tuy nhiên, phải kể tới công trình đồ sộ thực hiện 
theo phong cách này, đó là cửa hàng Innovation (1901), La maison du peuple (bị hỏa 
hoạn năm 1964). Gần cuối đời, phải kể những công trình: lâu đài Mỹ thuật (1919-28), 
nhà ga trung tâm (1937). 

Howard  E. (1850-1928) Quy hoạch gia và nhà xã hội học Anh. Đề xuất ỷ tưởng “ 
Thành phố vườn” và là ngưới sáng tạo những thành phố vườn đầu tiên ở Anh: Lesorta 
(1902-1903), Welin Garden City (1920). Sáng lập viên Hội Thành phố vườn. 

Howe, george (1886-1955). Nhà thiét ké Mỹ. Là người vẽ những ngôi nhà cao tầng  
theo phong cách quốc tế đầu tiên ở Mỹ. Sinh tại Worcester, thường lui tới Havard và 
trường Mỹ thuật Paris, tốt nghiệp năm 1912. Năm 1920, hành nghề tại  hãng Melor, 
Meigs và Howe ở Philadelphie. Xây dựng một số nhà ở nông thôn theo phong cách khác 
với xây dựng truyền thống của Philadelphie: High Hollow, nhà riêng (1914-16), 
Newbold Farm (1922-28). Năm 1929 phối hợp với kiến trúc sư Thụy sĩ là William 
Lescaze cùng thiết kế  một trong những ngôi nhà chọc trời  là Philadelphia Savings Fund 
Society (hoàn thành 1932). Sau này Howe cộng tác chặt chẽ với Louis Kahn và Oskar , 
rồi với Norman Bel Geddes. Năm 1942 được cử làm kiến trúc sư trưởng. Năm 1950-55 
phụ trách nhóm kiến trúc tại Yale. 

Hunt, richard morris (1827-1895). KTS Mỹ, là sinh viên Mỹ đầu tiên tại trường 
Mỹ thuật Paris. Thành công trong việc du nhập phong cách Pháp vào Mỹ. Đã theo học tại 

Boston và sau vào trường quân sự Thụy  sĩ ở Genève, sau vào làm tại một hãng kiến trúc ở 

đây. Năm 1854 được cử làm thanh tra khu vực Louvre và Tuileries. Trở về Mỹ 1855 và 
làm việc  cho T.U. Walter, chịu trách nhiệm mở rộng nhà Nghị viện Mỹ. Năm 1858, mở 
hãng riêng tại New York phỏng theo tổ chức của Paris. Một số công trình tiêu biểu : nhà 
nông thôn ở Newport, Rhode Island (1892-95) theo phong cách Phục hưng, Ochre Court 

,Biltmore (1885-89), theo phong cách Franỗois I. Tại New York, ông xây dựng nhiều nhà 
cho khách hàng  trên đại lộ số 5 với các thử nghiệm về phong cách Pháp thế kỷ 16. Cuối 
cùng, phải kể các công trình công cộng: nhà điều hành Hội chợ Quốc tế ở Chicago 
(1893), Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan và bệ tượng Thần Tự do của Bartholdi. 
huỳnh tấn phát (1913-1989) Kiến trúc sư Việt Nam. Tốt nghiệp ngành kiến trúc, 
trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1938). Từ 1938-40: tập sự  tại văn phòng kiến 
trúc sư Pháp Chouchon, 1940-43: mở văn phòng Kiến trúc sư tại đường Mayer (nay là 
Võ Thị Sáu) tại Saigòn. Năm 1941 đoạt giải nhất thiết kế và xây dựng khu trung tâm 
triển lãm Hội chợ Đông Dương tại Vườn Ông Thượng (vườn hoa Tao Đàn ngay nay). 
Trong thời gian 1941-43: thiết kế các biệt thự 151 Nguyễn Đình Chiểu, 6 Nguyễn Huy 
Lượng ở Saigòn, số 10 Lê Hồng Phong tại Hà Nội. Xây dựng kỳ đài (1945) tại Ngã tư Lê 
Lợi-Nguyễn Huệ Saigòn, thư viện Sai gòn (cùng với Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện).  
Trong hai cuộc kháng chiến, đã thiết kế và xây dựng nhiều công trình trong vùng chiến 
khu và căn cứ. Chỉ đạo và tham gia nghiên cứu sáng tác nhiều công trình tại Hà Nội : 
Cung thiếu nhi, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà ga sân bay Quốc té Nội Bài, trưởng ban kiêm 
chủ nhiệm đồ án quy hoạch chung Hà Nội. Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam (từ 6.1969), phó thủ tướng Chính phủ (1976-81) kiêm 
chủ nhiệm Uỷ Ban Xây dựng cơ bản Nhà nước (từ năm 1979). Huân chương Hồ Chí 
Minh. 
 
 

_____ 
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il cronaca (1457-1508). Người duy trì truyền thống của Brunelleschi ở 
Florence vào cuối thế kỷ 15, sau trở thành người cộng tác chặt chẽ với Giuliano 
Sangallo. Tác phẩm tiêu biểu: nhà thờ S. Salvatore (1480-1504). 

Ilin L.A. (1880-1942) Kiến trúc sư Nga, tác giả tổng sơ đồ Lêningrat (1932-36), 
quy hoạch công viên Nagorn−i (1939), nhiều công trình khác tại Matxcơva và 
Bacu. 

Imhotep (năm 28 tCn) Kiến trúc sư Ai Cập, tác giả của pyramid giật cấp và đền 
Gi«xª ở Xacara. 

Inwood, henry william (1794-1843). Cùng với người cha, chịu trách 
nhiệm  xây dựng một trong những đài tưởng niệm đồ sộ nhất theo phong cách Tân 
hy lạp tại Anh, nhà thờ St Pancras ở London (1819-22). Sau khi đi du lịch Hy Lạp 
về, ông xuất bản những nghiên cứu của mình về kiến trúc Hy Lạp. Ông còn là một 
nhà khảo cổ học. 

Iofan B.M. (1891-1976) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng kết cấu. Hoạt động 
thiết kế và xây dựng nhiều loại công trình công cộng : Tổng thể công trình 
Xirafimovich (gồm nhà hát, rạp chiếu phim, câu lạc bộ, nhà trẻ) (1928-31), trung 
tâm thể thao, viện an dưỡng, cung Xô viết,  đều ở Moxkva; tòa nhà Triển lãm quốc 
tế của Liên Xô tại Paris. 

Ixacôvits G.G. (1931-?) Kiến trúc sư Nga. Thiết kế xây dựng một số khu nhà 
ở tại các thành phố Balasikha, Vôkrêxencơ, Zeczinxcơ (1956-59), trung tâm  
quảng trường Tula (1970). Là một trong những tác giả của đài tưởng niệm Lênin ở 
Ulianôvxcơ (1970). Đặc biệt, ông là một trong những kiến trúc sư tham gia thiết 
kế tổng thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) xây dựng tại thủ đô Hà Nội, Việt 
Nam. 

Ixraêlyan R.X. (1908-?) Kiến trúc sư Nga. Thiết kế tổng thể công trình tưởng 
niệm  Xarđarapat (1918); chú trọng kết hợp kết cấu hiên đại với chi tiết tuyền 
thống. Kiến trúc sư Nhân dân Liên Xô (1970). 
 
 

_____ 
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jackson, sir thomas graham (1835-1924). KTS Anh. Tác phẩm của 
ông pha trộn nhiều phong cách Phục Hưng khác nhau, đôi khi người ta gọi là 
phong cách” Jackson Anh”. Học ở Oxford rồi làm việc cho hãng Gilbert Scott 
(1858), sau mở hãng riêng (1862). Công trình tiêu biểu: Trường thực nghiệm ở 
Oxford (1876), các nhà ở tại Hertfort, Trinity, trường Brasenose, thư viện khoa học 
ở Radcliffe, phòng thí nghiệm điện, một số nhà thờ,  v.v. 

Jacobsen, arne (1902-1971) Kiến trúc sư Đan Mạch, học trò của Kay Fisker 
Viện Hàn lâm Hoàng gia Đan Mạch, cùng với Flemming Lassen  thiết kế “ Ngôi 
nhà Tương lai”  cho triển lãm Copenhague năm 1929, rất được chú ỷ. Những công 
trình tiêu biểu: khách sạn thành phố Aarhus (cùng với Erik Moller, 1938) và 
Sollerod (cùng với Lassen, 1940). Sau thế chiến II, từ Thụy Điển trở về và thiết kế 
nhiều nhà ở, sử dụng vật liệu truyền thống. Ông cũng thiết kế công trình công 
nghiệp : nhà máy  Carl Christensen ở Aalborg (1956), nhà máy sản xuất sôcôla ở 
Ballerup (1961). Những công trình khác: Ngân hàng Quốc gia (1965-72), ga hàng 
không  và khách sạn 22 tầng (1959). 

Jardin, nicolas-henri (1720-99). Người Pháp, giám đốc Viện hàn lâm 
hoàng gia Đan Mạch giữa thế kỷ 18. Jardin là một trong các kiến trúc sư có 

phương án thiết kế nhà thờ Marbre ở Copenhagen. Những ý tưởng về kiến trúc 
Pháp của ông có ảnh hưởng đến công trình ở Đan Mạch. Lâu đài Bernadorff thiết 
kế năm 1760 mở ra một kỷ nguyên  tân cổ điển. Cũng trong thời kỳ này, ông đã 
chuyển sang phong cách năm 1580 của Louis 16. 

Jefferson, thomas (1743-1826) Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ và kiến trúc 
sư; người có công đưa xu hướng Tân cổ điển vào trong nước. Sinh tại Virginie, con 
một đại điền chủ. Cũng như những nhà  khá giả khác trong thời đó, ông được học 
những cơ sở của kiến trúc và rất ham  hiểu biết về lĩnh vực này. Ông đi Châu Âu 
để tham quan các công trình nổi tiếng. Nhà Vuông ở Nimes hấp dẫn ông và đó là 
kiểu mẫu cho Capitole ở Virginie sau này, do Clérisseau thực hiện. Công trình này 
sử dụng cột thức ionic (1784-89), là tòa nhà công cộng đầu tiên của Mỹ có kiểu 
dáng đền đài cổ. Những bức vẽ về nhà truyền thống ở nông thôn giúp ông rất 
nhiều. Nói chung là nhà bằng gạch đỏ, vừa đơn giản nhưng cũng hoành tráng nếu 
trang trí theo kiểu Adam. Ông đã chịu ảnh hưởng của thị hiếu này khi làm ngôi 
nhà riêng của mình tại Monticello, gần Charlottesville (1770-1809). Một tác phẩm 
quan trọng khác: khuôn viên trường Đại học Virginie (1817-26) cũng là công trình 
ông tâm đắc với mặt bằng rất “ hàn lâm”. 

Johnson, Philip Cortelyou (1906-2005) Kiến trúc sư Mỹ, sinh ở 
Claveland , được đào tạo chính quy và có nhiều công trình được xây dựng tại Mỹ. 
Sáng tác lúc đầu mang phong cách quốc tế, sau chuyển sang Tân cổ điển và Hậu 
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hiện đại. Nhiều năm là người lãnh đạo ban kiến trúc của Bảo tàng nghệ thuật hiện 
đại New York. Công trình Glass House do ông sáng tác cũng chính là ngôi nhà ở 
của ông, xây dựng năm 1949 ở Connecticut có vị trí quan trọng trong các kiến trúc 
hiện đại. Ông ưa quan điểm kiến trúc của Mies van der Rohe, chú trọng kết hợp 
vật liệu hiện đại với hình thức kiến trúc truyền thống. Công trình quan trọng là nhà 
hát trung tâm Lincoln xây ở New York (1962), Seagram Building ( cộng tác với 
Rohe, 1956), v.v. Huy chương vàng Hội kiến trúc sư Mỹ năm 1978 và giải Pritzker 
đầu tiên năm 1979. 

Johnston, francis (1760-1829). KTS Ailen, có công xây dựng nhiều công 
trình tưởng niệm theo phong cách Gðorgie của thành phố này:  Trụ sở bưu điện 
trung ương (1814-18), chuyển đổi  nhà nghị viện của Pearce và Gandon  thành trụ 
sở của Ngân hàng Ailen (1802), tu sửa ngôi nhà tại công viên Phoenix  làm dinh 
thự cho phó vương (1818). Ban đầu, làm việc cho kiến trúc sư hoàng gia Thomas 
Cooley, sau thành lập  Viện Hibernian (1823). 

Jones, owen (1809-1876) Kiến trúc sư và họa sĩ Anh. Sinh ở London, học trò 
của Lewis Vulliamy. Năm 1834 qua Cận Đông và Tây Ban Nha, sau đó xuất bản 
tập vẽ ghi đồ sộ “ Mặt bằng, mặt đứng, chi tiết của Alhambra” (1842-45). Là một 
trong ba kiến trúc sư chịu trách nhiệm nội thất của Cùng Pha Lê từ năm 1851. 
Những màu cơ bản và tươi vui của Jones sử dụng cho Cung Pha lê rất được tán 
thưởng. Năm 1856, ông xuất bản cuốn “ Ngữ pháp của trang trí” . Ông có kinh 
nghiệm  trong kỹ thuật in màu và sử dụng kỹ thuật này trong minh họa sách . 

Jones, sir horace (1819-1887). KTS Anh, thanh tra nghiệp đoàn thành phố 
London (1864-87). Ban đầu làm việc tại cơ sở của John Wallen, sau mở công ty 
(1846). Tác phẩm tiêu biểu: các chợ Billinsgate (1875), Leadenhall (1881) và 
Smithfield (1886), thư viện ở phố Basinghall (1873), đài tưởng niệm Temple Bar, 
trường âm nhạc ở phố John Carpenter (1885-87), cầu Tower Bridge (1886-94) 
cùng thực hiện với kỹ sư Barry. Tác phẩm thư viện và cầu của ông là điển hình về 
phong cách Anh. 

Jourdain, frantz (1874-1935). KTS và nhà văn Pháp, theo xu hướng Nghệ 
thuật mới. Học trường Mỹ thuật Paris (1865), hành nghề kiến trúc sư, nhà báo, nhà 
văn, nhà biên kịch. Bạn của Goncourt,  Jules Vallès  và Zola. Tác giả thiết kế cửa 
hàng lớn Bonheur des Dames, xuất bản cuốn Atelier Chantorel (1893) gây tranh 
cãi. Tác phẩm kiến trúc của ông không nhiều, đáng kể có của hàng lớn ở phố 
Rivoli (1905) là một công trình bằng kim loại,kết cấu trang trí tự nhiên, các mặt 
chính đầy kính. Ngoài ra, còn một vài nhà triển lãm tại Paris (1889-90) và Moxkva 
(1891). Năm 1928, Jourdain bảo vệ đồ án Le Corbusier cho Công ty  các Quốc gia 

tại Genève. 

Juvara filippo (1678-1736) Kiến trúc sư Italia, theo xu hướng Mãn Barôc, 
hoạt động chủ yếu ¬ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến hành nghề ở Turin từ năm 
1714. Thực hiện nhiều công trình ở thành phố này, chủ yếu là nhà thờ và lâu đài: 
nhà thờ Carmine (1732-35),  thiết kế lâu đài Madama (1718-21) ở Turin, tổng thể 
công trình Xuperga, pháo đài Stupinigi (1729-33). 
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kahn, albert (1896-1942). KTS Mỹ, có vai trò quan trọng trong việc phát 
triển kiến trúc công nghiệp hiện đại. Sinh tại Đức, về Mỹ năm 1880, thoạt tiên làm 
họa viên cho một công ty kiến trúc ở Detroit, sau lập công ty riêng tại Nettleton, 
Kahn và Trowbridge (1896). Tác phẩm đầu tay: phòng hòa nhạc, bể nuôi cá và 
một sòng bạc ở Belle Issle Park, Detroit, những công trình công nghiệp đầu tiên 
Boyer Machine Company (1901), nhà máy ôtô Packard (1903). Ông còn xây dựng 
một nhà máy đầu tiên ở Detroit bằng bêtông. Sau này, ông xây dựng một số công 
trình công cộng khác ở Detroit: Detroit News Building (1915), bệnh viện của Đại 
học Michigan (1920), Fisher Building (1927) và một loạt nhà học viện của Đại 
học Ann Arbor, thường theo kiểu mẫu của Anh và của Pháp. Trong những năm 
1920, ảnh hưởng của Mỹ thuật bắt đầu có tác động đến những chi tiết của công 
trình thương mại. Đa số các công trình sau đó (1930-40) đều thực hiện cho Công 
ty Ford Motor: nhà trưng bày (1933 và 1939), nhà máy Sông Hồng, là công trình 
loại này có quy mô đồ sộ trên thế giới. 

Kahn, louis  ISADORE (1902-1974) Kiến trúc sư Mỹ, gốc Estôni. Hành nghề 

kiến trúc tại Mỹ, ấn Độ, Bănglađet. Tác phẩm chính: đò án khu dân cư 
Carver(1942), nhà trưng bày nghệ thuật tạo hình tại Đai học Yale (1953), trung 
tâm nghiên cứu Y haọc Richard (1961) và quy hoạch thủ đô Dacka của Bănglađet 
(1962). 

Kallikrates (Thế kỷ 5 tCn) Kiến trúc sư Hy Lạp. Tham gia xây dựng Trường 
thành ở Aphin (457-445 Tcn). 

Karmi, dov (1905-1962) Kiến trúc sư Ixraen, sinh tại Nga nhưng ở Palextin từ 
năm 1921, học ở Jêrusalem, rồi Bỉ. Đầu những năm 1930, ông trở về Palextin, ở 
Tel-Aviv. Karmi là người tiên phong, cùng với Aryeh Sharon đưa kiến trúc hiện 
đại vào Palextin. Ông chịu ảnh hưởng của Le Corbusier. Những tác phẩm tiêu biểu 
chủ yếu là công trình công cộng và nhà văn phòng: trụ sở Hiệp hội lao động quốc 
gia  (Histadrut), tòa nhà El Al, rạp hát Cameri và Hội trường Mann, tất cả đều ở 
Tel-Aviv; nhà hành chính (Sherman) và hội trường Wise của trường đại học Do 
thái ở Jêrusalem. 

Kazakov M.F. (1738-1812) Kiến trúc sư Nga, là một trong những người sáng 
lập xu hướng kiến trúc Cổ điển Nga ở thế kỉ 18. Tác giả thiết kế Cung lớn Kremli 
(1768-74). Trong quy hoạch xây dựng Matxcơva đầu thế kỉ 19, đã nghiên cứu áp 
dụng không gian lớn và quy mô hợp lí. 
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Ken yeang Kiến trúc sư Malaysia, người đứng đầu Công ty Kiến trúc T.R. 
Hamzah & Yeang Sendinan Berhard. Tiến sĩ kiến trúc Đại học Cambridge và là trợ 
lỷ phân ban nghiên cứu kỹ thuật Đại học này. Chuyên nghiên cứu về môi trường 
ứng dụng trong thiết kế và xây dựng. Kết quả công bố trên nhiều báo chí quốc tế 
như Architecture Record và Progressive Achitecture. Tác giả sách” Designing 
With Nature” và nhiều công trình xây dựng thực nghiệm theo quan điểm kiến trúc 
sinh thái của ông tại Malaysia cũng như ở nước ngoài. 

Kent R. (1882-1971). Kiến trúc sư, họa sĩ, nhà văn, nhà hoạt động xã hội Mỹ. 
Chú trọng phát triển truyền thóng của chủ nghĩa Hiện thực ở Mỹ. Uỷ viên Hội 
đồng Kiến trúc sư Quốc tế. 

Kent, william  (1685-1748). Họa sĩ Anh, người tạo mẫu đồ nội thất và phong 
cảnh gia. Trở thành kiến trúc sư dưới sự bảo trợ của công tước Burlington. Được cử 
đến Roma để họa vẽ, được thực hiện những bích họa của lâu đài Kensington, sau 
đó tiếp tục vẽ cho những ngôi nhà ở nông thôn (những năm 1720). Các công trình 
tiêu biểu : một số đồ án mới của Nhà nghị viện, kho bạc ở London (1734), Horse 
Guards (1751). Đóng góp lớn của Kent là về nghệ thuật phong cảnh.Đó là những 
thể hiện tại công trình ở Rousham, Oxfordshire và Stowe. 

Kenzo tange (1913-2005) Kiến trúc sư Nhật Bản. Ban đầu mới chỉ là người 
kết hợp truyền thống nghệ thuật Nhật với kiến trúc châu Âu thế kỷ 20, sau chịu 
ảnh hưởng nhiều của Le Corbusier . Từ năm 1945, ông là một đại diện quốc tế nổi 
tiếng của xu hướng Thô Mộc: công viên Hòa Bình ở Hirôshima (1951-52), nhà 
Hội đồng quận Kagava ở Takamasu (1955-58), tòa thị chính ở Karaxiki (1958-60). 
Trong những năm 1960, hàng loạt “ công trình tương lai” phát triển trong lòng đô 
thị ra đời : tổng thể công trình Olympic ở Tokyo (1961-64), trung tâm thông tin 
đại chúng Quận Yamachi ở Kofu (1962-67), thiết ké khôi phục Tokyo (công bố 
năm 1960), v.v. 

Keyser, hendrick de (1568-1621)  KTS, nhà điêu khắc Hà Lan. Được 
phong là kiến trúc sư và nhà điêu khắc của thành phố Amsterdam năm 1594. 
Nhiều tác phẩm điêu khắc nổi tiếng, trong đó có mộ của Guillaume I ở Delft 
(1614). Hầu hết công trình xây dựng đều ở Amsterdam : Zuiderkerk (1606-14), 
những công trình phụ của thành lũy (1606), Bourse (1608), Westerkerk (1620-38) 
và nhiều ngôi nhà có hồi. Các tác phẩm của ông đã được Salomon de Bray ghi lại 
trong cuốn  Kiến trúc Hiện đại (1631). 

Klenze, leo von (1784-1864). KTS Đức, người có vai trò tiên phong trong 
các xu hướng Tân hy lạp và Tân phục hưng Đức thế kỷ 19, nổi tiếng bởi những 
công trình công cộng. Bắt đầu hành nghề kiến trúc từ năm 1804, nhanh chóng trở 
thành một kiến trúc sư được mến mộ dưới triều đại Bavière. Công trình 
Glyptothèke (1816-31) ở Munich có mặt chính của ngôi đền iônic đồ sộ , với nội 
thất có một hành lang điêu khắc phong phú , là tác phẩm đầu tay quan trọng của 
ông. Một số công trình Tân phục hưng sau này: Alte Pinakothek (1826-36), 
Leuchtenberg Palatz (1826-36),  trụ sở bộ Chiến tranh (1824-30). Ông còn thực 
hiện công trình ở nước ngoài như bảo tàng St Petersbourg (1839-52). Công trình 
cuối cùng là Ratisbonne (1830-42) có hình thức của một đền Hy Lạp xây bên bờ 
sông Danube, mang tính biểu cảm. 
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khriakov A.F. (1903-1976) Kiến trúc sư Nga. Một trong những tác giả của 
khu nhà ở tại Lêningrat (1922-28), và các công trình tại Moxkva: tổng thể các 
công trình đại học (1953-56), sân vận động Lênin (1955-56), rạp chiếu phim 
“Ukraina”, nhà “ “Borodino” (1958-60). Giải thưởng Lênin (1959). 

klenze L.V. (1784-1864) Kiến trúc sư Đức. Người tiên phong của xu hướng 
Hậu Cổ điển . Tác giả bảo tàng Ecmitagiơ tại Pêtecbua. Quy hoạch quần thể kiến 
trúc tại quảng trường và đường phố của Munkhen và Aphinax. 

Klerk,michel de (1884-1923) người đứng đầu trường phái Amsterdam, chịu 
ảnh hưởng của Berlage , chuyên nghiên cứu vật liệu địa phương, truyền thống Hà 
Lan để thể hiện trong xây dựng nhà ở. Ông đã thiết kế xây dựng nhiều căn nhà  ở 
khu nam Amsterdam. Nổi tiếng nhất là công trình của xu hướng Biểu hiện (1921) 
Eigen Haard de Zaanstraat với mái cong lợp ngói, tường bao bằng gạch và cửa sổ 
nhô ra ngoài. 

Korb, hermann (156-1735). Trở thành kiến trúc sư  dưới sự bảo trợ của quận 
công Anton Ulbrrich de Brunswich-Wolfenbuttel. Công trình tiêu biểu : lâu đài 
Salzdahlum (bắt đầu 1688) và thư viện Wolfenbuttel (1706-10). Công trình thứ 
nhất theo phong cách barôc Đức; công trình thứ hai có mái vòm tròn, tách biệt hẳn 
với các công trình khác và có mặt bằng phòng đọc chính hình bầu dục. 

Krak des chevaliers (kttg) Pháo đài nằm bên rìa của sa mạc Syrie vùng 

Cận Đông, trên một ngọn núi đá thấp. Cắc chắn là nó có từ trước năm 1096, khi 
quân Thập tự chinh Thiên chúa giáo tới đây. Pháo đài có mặt bằng tròn đồng tâm, 
với công sự có dạng vòng tròn kép, xây tường trong trước rồi mới xây tường ngoài 
(khoảng thế kỷ 12 đến đầu thế kỷ 13). Cổng chính ở phía đông, nằm trên sườn đá 
dốc , có mái che hình vòm, với những lỗ ném giữa tường trong và tường ngoài. 
Mặt phía nam còn kiên cố hơn với bức tương thành bằng đá cao 10m chạy theo 
sườn dốc, cắm đứng thẳng xuống hào. Bên trong, các bộ phận khác như đại sảnh, 
hàng hiên có mái che và Gian thờ đều rất sang trọng. Pháo đài chứa được 2000 
người. S au năm 1271, pháo đài trở thành Thánh đường Hồi giáo. 

Kubicki ya (1758-1883) Kiến trúc sư Ba Lan, sống và hành nghề tại Italia. 
Thiết kế lâu đài Benvêđexki tại Vacsava trên cơ sở khai thác truyền thống cổ điển 
thế kỷ 18. 

Kurdyani A.G. (1903-?) Kiến trúc sư Liên Xô. Thiết kế sân vận động Đinamô 
(1933-37), đài truyền hình Tbilitxi. Chú trọng áp dụng các mô típ truyền thống. 
 
 

_____ 
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Labrouste, henri (1801-1875). KTS Pháp, một trong những tín đồ của xu hướng 

duy lý cổ điển ở Pháp. Học tại trường Mỹ thuật , được giải thưởng lớn Roma (1824). Chỉ 
đạo một xưởng Mỹ thuật (1830-56), ưu tiên phổ biến những nguyên tắc của phong cách 

duy lý . Ông đã xây dựng hai thư viện lớn tại Paris: Sainte-Geneviève và thư viện quốc 
gia . Công trình thứ nhất là tòa nhà đồ sộ hình chữ nhất, hai tầng, lối vào thẳng phòng 
đọc chính. Hình thức bên ngoài biểu hiện được công năng nội thất, sử dụng khung vòm 
kim loại và kính. Công trình thứ hai thể hiện rõ hơn việc sử dụng kết cấu kim loại trong 
phòng đọc lớn của thư viện; mặt chính là khá phong phú, do Labrosute cải tiến  từ những 
hình thức của kiến trúc đế chế thứ hai. 
Lafever, minard (1798-1854) Kiến trúc sư Mỹ, người cổ xúy mạnh mẽ cho kiến 
trúc Hy Lạp tại New York ngay từ đầu thế kỷ thứ 19 trên công trình cũng như trên báo 
chí. Sinh  ở New Jersey, từ năm 1928 là họa sĩ ở New York. Ông đã xuất bản cuốn sách 
đầu tay “ Chỉ dẫn chung cho người xây dựng trẻ” rồi sau đó là cuốn “ Cẩm nang xây 
dựng hiện đại” (1833) và “ Cái đẹp của kiến trúc Hiện đại” (1835). Các tác phẩm của ông 
được phát hành rộng rãi và được đánh giá cao. Ông quan tâm nhiều đến cách ứng dụng 
các yếu tố cổ điển Hy Lạp vào kiến trúc Mỹ. Các công trình của ông xuất hiện muộn như 
những nhà thờ Tân gôtich Thánh Ba Ngôi (1847) và Chúa Cứu Thế (1844) ở Brooklyn, 
nhà thờ theo phong cách Ai Cập Whaler’s ở Sag Habor, Long Island, New York. Ông 
cũng thực hiện theo phong cách Phục Hưng đối với công trình Học viện và Ngân hàng 
Tiết kiệm Brooklyn (1847). Ông còn có cuốn sách “ Cẩm nang kiến trúc” được xuất bản 
sau khi mất. 

Ladovxki N.A. (1881-1914). KTS Nga. Thiét ké xây dựng các ga metro : Djerjinxkya 
(1934-35), Lermantovxkaya (1935), nghiên cứu sơ đồ quy hoạch “ thnàh phố mở rộng “ 
(1929). 
Lajta (1873-1920) Kiến trúc sư Hungari, theo xu hướng Hiện đại và Công năng. Trong 
thiết kế chú trọng các giải pháp hợp lí và đơn giản về kết cấu; đã thể hiện thành công 
trong nhiều công trình công cộng tại Budapest (1911-1912) 

lamé (1795-1870) Nhà khoa học Pháp ,là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về 
sức bền vật liệu; nhiều công thức tính toán được mangtên Lamé  như phương trình tìm 
giá trị các ứng suất chính  của một trạng thái ứng suất, hình elipsoit các ứng suất 
ch×nh,v.v. 

Langbard I.G.(1822-1951) Kiến trúc sử Belarux. Trong thiết kế thể hiện hình khối 
bên ngoài đơn giản với các trang trí và bố cục hợp lí. Công trình tiêu biểu: trụ sở tòa án, 
nhà hát opera và balaet (1934-37), trụ sở Viện Hàn Lâm  Belarux ở Minxk (1935-39), 
một số công trình tưởng niệm khác ,v.v. 

Langhans, carl gotthard (1732-1808) Có vai trò quan trọng  trong việc đưa 
phong cách kiến trúc tân cổ điển vào Berlin, điển hình là cổng  Brandebourg. Trước khi 
về hành nghề ở Berlin, ông đã qua các nước Italia, Pháp, Hà Lan và Anh (1768-75). Là 
kiến trúc sư trưởng các công trình công cộng  Berlin, hiện vẫn còn trừ cổng Brandebourg 
(1789-93) là bị phá hủy vaò cuối thế chiến thứ II. Cổng này thiết kế phỏng theo Proplées 
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ở Athenes, là một trong những công trình tương tự xuất hiện vào đầu thế kỷ 19 ở nhiều 
nước châu Âu. 

Lasdun, sir denys louis (1914-?) Một trong những người đi tiên phong trong 
việc sử dụng bêtông. Ban đầu, công tác với Welles Coates (1935-37), sau với nhóm 
Tecton (1938), rồi với Fry, Drew và Drake (1952) để mở một công ty chuyên xây dựng 
tại Đông Phi. Năm 1960, thành lập cong ty riêng để thực hiện chương trình nhà ở tại 
Bethal Green, London. Đó là một nhóm nhà ở 14 tầng bố trí hình ngôi sao, nối liền với 
tháp trung tâm bởi các hành lang, giao thông theo chiều đứng. Ngoài ra còn có: nhà ở 

hạng sang  ở  St James Park , trường cao đẳng vật lý ở Regent’s Park (1958), khối các 
phòng làm việc  và một hội trường lớn,v.v. Ngoài việc đóng góp  nhiều công trình xây 
dựng phục vụ giáo dục đại học, ông cũng quan tâm đến thiết kế và xây dựng nhà hát nữa. 
Lassus, jean-Baptiste Antoine (1807-1857) Nhà tiên phong của Tân gôtich 
Pháp, người khôi phục Sainte-Chapelle và Notre –Dame-da-Paris (1839 và 1845) cùng 
với Viollet-le-Duc. Những nhà thờ của ông khá thành công ở sự phối hợp nghiêm ngặt 
phong cách của thế kỷ 13 với sự phô trương đường nét thẳng đứng: nhà thờ  Saint-
Nicolas de Nantes (1843-69) và Saint-Jean- de- Belleville ở Paris (hoàn thành năm 1858).  

Latrobe, benjamin henry  (1764-1820). Nhân vật kiệt xuất của kiến trúc Mỹ 
đầu thế kỷ 19. Sinh ở Anh, học ở Đức từ năm 11 tuổi, rồi trở thành kỹ sư ở London và 
hành nghề  tại cơ sở của S.P. Cockerell (1787). Ra làm riêng tù năm 1791, xây dựng 
nhiều ngôi nhà cho tư nhân trước khi đi Philadelphie tham gia thiết kế công trình nhà 
ngân hàng tại đây (1798). Công trình này trang trí thức Hy Lạp lần đầu tiên tại Mỹ. Năm 
1801  thực hiện xây lắp công trình thuỷ lợi ở Philadelphie tren sông Schuulkill với trách 
nhiệm là kỹ sư trưởng. Công trình tiêu biểu sau thời gian này: Markoe house ở 
Philadelphie (1810), tòa nhà Sedgeley, ngôi nhà gôtích đầu tiên ở Mỹ (1799), nhà thờ 
Baltimore (1804-18), v.v. 

Laurana Luciano (1420-1479) Kiến trúc sư Italia thời Tiền Phục Hưng, người áp 
dụng sáng tạo các thành tựu của kiến trúc dạng thức Florenxia ở thế kỷ thứ 15. Kết hợp 
khéo léo hình thức kiến trúc hợp lí với bố cục tự do. 

Lauweriks, J.L. Mathieu (1864-1932). KTS. Hà Lan. Những công trình của ông 
chịu ảnh hưởng phong cách biểu cảm của nhóm Stijl. Đã làm việc trong nhiều công ty có 
phong cách tân gôtich. Thành viên của hội thông thần học từ năm 1894, chủ trương 
hướng việc hành nghề, thẩm mỹ cũng như tinh thần theo một hệ thống đơn giản, dựa trên 
triết học bi truyền. Từ 1904 giảng dạy tại trường nghệ thuật ứng dụng Dusseldorf.  Trong 
trang trí, cũng chịu ảnh hưởng của các kiến trúc sư những năm 1920, như Oud và 
Gropius. 

le corbusier (1887-1965) Kiến trúc sư Pháp, gốc Thụy sĩ, nhà lý luận kiến trúc nổi 
tiếng, người khởi xướng chủ nghĩa Công năng trong kiến trúc với quan điểm : “hình thức 
đơn giản, áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến “. Nêu lên 5 đặc điểm của Kiến trúc Hiện 
đại. Các hoạt động của ông có ảnh hưởng lớn là thiết kế nhà ở và quy hoạch đô thị . Chú 
trọng biện pháp tổ hợp không gian, nêu cao vai trò của ánh sáng, không khí và cây xanh 
trong kiến trúc-qui hoạch, giải quyết tốt giao thông đô thị. Đã thiết kế phương án quy 
hoạch các thành phố: Xaopaolô, Riô đơ Janâyrô, Buênôt Airet, Môntêđêo. Là người đầu 
tiên đưa ra đồ án thành phố 3 triệu dân từ những năm 20 của thế kỉ này. Công trình kiến 
trúc nổi tiếng: các biệt thự xanh ở Gacnô và Xavoa, đơn vị nhà ở tại Macxây, nhà thờ 
Rông Săng, trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Yooc. 
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Lebedev V.V. (1909-?)  Kiến trúc sư Công huân CHLB Nga. Một trong những tác giả 
của khách sạn Sovietxkaya (1950-52), chợ Leningrad (1961), trụ sở Đảng (1074) và một 
số khu nhà ở tại Moxkva. 

leblond j.B.A. (1679-1719) Kiến trúc sư Pháp, hành nghề tại Pháp và Nga. Thiết kế 
qui hoạch Pêtecbua (1717), tham gia xây dựng cung điện Petegrof, công viên Mùa Hạ tại 
Pêtecbua. Hoàn thiện giáo trình kiến trúc của S.Đavin viết năm 1691. 

Lechner, ửdon (1845-1914) . KTS theo xu hướng chiết trung nhưng các tác phẩm 

chính lại có phong cách gôtich ( bảo tàng Nghệ thuật trang trí ở Budapest, 1891-96). Ông 

có ý đồ khôi phục phong cách điển hình nhà gạch gôtich của Hung, vừa pha trộn nguồn 
dân dã, Thổ Nhĩ Kỳ và các phong cách khác của thế kỷ 18. Công trình tiêu biểu:  Viện 
địa chất Budapest (1896-98), quỹ tiết kiệm Kercskemet (1900-01). 

Ledoux Claude Nicolas (1736-1806) Kiến trúc sư Pháp. Chú trọng áp dụng 

nghiêm túc hình thức của phong cách Đế Chế, tiêu biểu là nhà hát Besanςon. 

Lefuel, hector martin (1810-1880). KTS cổ điển Đế chế II. Năm 1853, kế thừa 
L.T.J.Visconti để triển khai mở rộng Louvre, đặc biệt là hai cánh phía bắc và nam của 
lâu đài. Ông đã đáp ứng thị hiếu đương thời  theo chiết trung và quốc gia, đồng thời 

chiều ý thích của Napoléon III bằng cách  trang trí mặt chính thật phong phú :  những 
đường nét ngoằn ngòeo, môtip huy chương, kết tràng hoa,v.v. 

léonard de vinci (1452-1519) Nghệ sĩ vĩ đại nhất thời Phục Hưng. Ông không 
hành nghề kiến trúc, song ông quan tâm sâu sắc đến những người đồng thời, đặc biệt là 
Bramante, về phương diện tinh thần khoa học cũng như về ỷ tưởng.  Từ năm 1482 đến 
1499, họ cùng đi thăm Milan, tại đây đã tìm kiếm và thu thập được những sơ đồ , những 

lỷ  thuyết có liên quan đến  các tỉ lệ lý tưởng của con người, những công trình ở trung tâm 

giữa con người và vũ trụ,v.v. Ông đã nghĩ tới kiến trúc ba chiều và chứng minh được 
trong các hình vẽ của ông từ thời đó. Ông phát triển các hình dạng từ thể tích hình học 
đơn giản, chi tiết hóa các mặt bằng, đôi khi cả phối cảnh, hình cắt và  mặt đứng. Ông 
phát hiện các ỷ tưởng trong mặt bằng nhà thờ S. Maria della Consolazione de Todi 
(1504), ngay cả ở những hình vẽ ban đầu của Bramante về nhà thờ Saint-Pierre ở Roma. 
Ông đã vẽ mái vòm cầu nhà thờ Milan, mà trong đó có rất nhiều chi tiết kết cấu.Ông nắm 
vững những thiết kế thành phố bố trí theo tầng bậc mà ngày nay mới thực hiện được. 
Leonidov Li (1902-1959) Kiến trúc sư Nga, tốt nghiệp học viện nghệ thuật Moxkva 
(1927),từ 1928-1930 là giảng viên của học viện, là người khởi xướng và lãnh đạo  nhóm 
kiến trúc sư theo xu hướng Hiện đại. Là tác giả của nhiều đồ án thiết kế công trình công 
cộng : thư viện Lênin, trụ sở Công đoàn, nhà văn hóa công nhân,v.v. Kiến trúc của ông 
có kết cấu mới, bố cục tự do, vượt ra ngoài khuôn khổ nệ cổ thịnh hành thời đó. 
Lescot Pierre (1500-1578) Kiến trúc sư Pháp thời Phục Hưng. Các tác phẩm sử 
dụng nhiều cột thức, chi tiết tinh tế, chú trong trang trí điêu khác. Công trình tiêu biểu : 
thiết kế Louvre, một bộ phận trung tâm St. Germain ở Paris (1542-44).  

Levau, louis (1612-1670) Kiến trúc sư Pháp. Một trong các đại diện của xu hướng 
Cổ điển Pháp. Công trình của ông thường có mặt bằng phức tạp, trang trí nội thất cầu kỳ: 
lâu đài ở Vecxây, pháo đài Vôlê-Vicông (1651-61). 

Leverton, thomas  (1743-1824). KTS và nhà trang trí Anh, học trò của Adam, 
Joseph Bonomi và Flaxman, có phong cách gần gũi với Adam.  Tham gia thiết kế Quảng 
trường Bedford ở London và trang trí một số nhà ở tư nhân. 
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Levin L.M. (1936-?) Kiến trúc sư Belarux. Công trình chính: Công viên “ 50 năm chính 
quyền Xô viết” (1954-60), nhà triển lãm thành tựu kinh tế Belarux (1968), đài tưởng 
niệm ở Minxk (1969). Giải thưởng Lênin (1969). 

Lewerentz, sigurd (1885-1975). KTS Thụy Điển, chuyên về nhà thờ. Theo học 
viện hàn lâm hoàng gia ở Stockholm. Làm việc với Gunnar Plund từ năm 1913 và đã thiết 
kế nhà thờ lớn Forest Crematorium ở Stockholm, sau lại hợp tác cùng Lallerstedt và 
Helden (1944) , nhận giải hai kỳ thi thiết kế nhà hát ở Malmo. Ông thiết kế nhiều nghĩa 
trang, nhà hỏa táng và nhiều cơ sở công nghiệp (đến 1944). Nhà thờ  Saint-Marc de 
Sparpnack, Stockholm (1955) là tác phẩm chính của ông, gần 65 năm ông có mặt trên 
công trường của nhà thờ này. Nằm trong khu rừng, giống như một pháo đài,công trình 
này đơn giản về cả đường nét và hình khối bên trong cũng như bên ngoài, được xây bằng 
gạch trần, mạch to. 

Lombardo, pierro (1435-1515). Nhà điêu khắc và KTS Italia. Hành nghề tại 
Venise từ 1467. Phong cách của ông pha trộn phong cách của Mauro Conducci (1440-
1504), có tính cách của kiến trúc thành Venise thời Thịnh Phục Hưng của Sansovino. 
Ông xây dựng nhiều nhà thê: S. Maria  dei Miracoli , S. Michele ở Isola (1469), S. 
Salvatore (1507). Ngoài ra, còn phải kể đến lâu đài Vendrramin Calegi (1500) vừa truyền 
thống, vừa theo xu hướng Florentin. 

Loos  Adolf (1870-1933) Kiến trúc sư áo, hoạt động ở áo,Mỹ, Pháp. Từ cuối thập kỉ 
90 của thế kỉ 19, đối lập với xu hướng Hiện đại; trong kiến trúc chỉ chú trọng truyền 
thống dân gian, nhấn mạnh về vật liệu. Sau này có biểu hiện của xu thế Tân Cổ Điển. 

Lôvaykô I.I. (1906-?) Kiến trúc sư Nga. Công trình tiêu biểu : khách sạn Sovietxkaya 
ở Moxkva (1950-52), nhà ở tại đại lộ Mir (1952-55), chỉ đạo quy hoạch và xây dựng 
nhiều khu nhà ở khác (1978-80). Viện sĩ Hàn lâm Kiến trúc Liên Xô (1983). 

Lubetkin, berthold (1901-?) KTS gốc Nga, làm việc ở Paris và sau này chỉ đạo 
nhóm Tecton ở Anh để thực hiện xây dựng nhiều công trình kiến trúc hiện đại đầu tiên 
tại đây. trong những năm 1930, nhóm Tecton đã xây dựng tại Anh nhiều công trình theo 
xu hướng phát triển của Bauhaus hoặc Le Corbusier. Học ở Moxkva, rồi ở Paris cùng với 
Auguste Perret. Cùng với nhóm Tecton, ông đã thực hiện tác phẩm đầu tiên: tòa nhà ở 
Highpoint Flats, Highgate, London (1935). Tòa nhà thứ hai (1938) càng biểu hiện rõ xu 
hướng hình thức chủ nghĩa của nhóm . Sau thế chiến II, nhóm này không hoạt động thêm 
nữa. 

Lurςat, André (1894-1070) Kiến trúc sư và nhà lí luận kiến trúc Pháp. Trong thiết 

kế nhà ở và nhà công cộng thể hiện mặt bằng rõ nét, bố cục không gian hài hòa : tổng thể 
Trường Cac Mac ở Vinjufer (1931-33), khôi phục khu Saint Denis ở Paris (1946-62). 
Ông đã viết cuốn Hình thức, bố cục và luật hài hòa (1937-44), nhìn nhận nghệ thuật trên 

quan điểm vừa duy tâm, vừa duy vật. 

Lutyens, Edwin landseer (1869-1944) Kiến trúc sư hàng đầu Anh. Chú trọng 
kiến trúc truyền thống, hoạt động nhiều trong lĩnh vực xây dựng đô thị (quy hoạch Niu-
Đeli,1912), xây dựng nhiều công trình tưởng niệm Thế chiến (1914-1920). Ông là một 
kiến trúc sư Anh cuối cùng chuyên về nhà ở nông thôn. Lutyens không thêm một từ vựng 

mới nào trong lĩnh vực này, song không ai có thể xử lý hơn ông về hình thức, vật liệu, 

đường nét trang trí. Nội thất hợp lý và rành mạch, ông biết làm cho các chi tiết thêm sinh 
động. Tên tuổi ông nổi bật , có ảnh hưởng lớn tại Anh và thực sự đóng góp từ vựng mới 
về kiến trúc hiện đại trong thời kỳ đó. 
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Lvov N.A. (1751-1804) Kiến trúc sư, nhà lí luận kiến trúc Nga. Chú trọng đến điều 
kiện khí hậu địa phương trong thiết kế; hay sử dụng hình thức mái cupôn. Thiết kế nhiều 
công trình gắn với sân vườn. Cha đẻ của “ phong cách nghệ thuật nhà vườn Nga”. 
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machuca, pedro (?- 1550) KTS Tây Ban Nha, người đầu tiên ở Tây Ban Nha theo  
xu hướng cổ điển Italia. Ông đã qua Italia một thời gian và cùng nghiên cứu với Michel-

Ange. Lâu đài ở  Grenade của ông là một tác phẩm rất dặc biệt, có sự tham vấn ý kiến 
của các nhà thông thái Vitruve, Bramante, Raphael và các kiến trúc sư theo xu hướng cổ 
điển. 

Mackintosh, C.R. (1868-1928), Kiến trúc sư Scôtlen, đại diện của xu hướng Hiện 

đại. Trong thiết kế, đặc biệt chú   trọng khối kỷ hà trong biểu hiện kiến trúc, khối tích và 

hoa văn bề mặt ( Trường nghệ thuật tại Glaxgow 1898-1909, Hill-house ở Hêlenzboro 
1910). Sáng tác của ông có ảnh hưởng đến sự phát triển xu hướng lãng mạn dân tộc và 

hình thành xu hướng Công năng ở Anh, Đức và áo. 
Maderno Carlo (1556-1629) Kiến trúc sư Italia, theo xu hướng Barôc. Chú trọng 
trang trí với không gian hoành tráng và nguy nga, sử dụng cột thức lớn ( Trung tâm Santa 
Susana, 1596-1606; lâu đài Bacberini, 1625). Chỉ đạo xây dựng nhà thờ Pie  từ năm 
1603, thay đổi mặt bằng của Mikenlangelo và kéo dài mặt ngoài công trình. 

maekanwa Kunio, Nigata (1905-?) Kiến trúc sư Nhật Bản, trong những năm 
1928-30 đã làm việc với Le Corbusier. Là một thủ lĩnh của xu hướng duy lí  Nhật trong 
thời kỳ 1940-50. Tiếp đó là thời kỳ khai thác truyền thống dân tộc và những khả năng 
thẩm mỹ của bêtông cốt thép để sáng tác một lọat  công trình tiêu biểu của kiến trúc 
Nhật Bản.  

maiano (1432-1490) Một họ nhà kiến trúc và điêu khắc thời Sơ Phục Hưng. Trong 
kiến trúc chú trọng trang trí, giải pháp không gian phức tạp : lâu đài Spannocki ở Siena 
(1473), nhà thờ  ở Fayanxơ (1474-86). 

Mansard, franςois (1598-1666) Kiến trúc sư Pháp.Sáng tác theo truyền thống 

kiến trúc Pháp và một bộ phận kiến trúc Phục Hưng đã được đặt nền móng từ kiến trúc 
Cô điển  đầu thế kỉ 17. Công trình tiêu biẻu : lâu đài Maison Lafitte ở gần Paris (1642-
51), khách sạn Carnavale (1660-61). Đặc điểm công trình: trang trí phong phú, bố cục 
không gian rành mạch. Là tác giả của “ Tầng măng xac”, (tức phòng bất kỳ xây dựng 
dưới mái dốc cao). Cx. Mái măng xác. 

Markelius  S. (1889-1972). KTS Thụy Điển. Chú trọng áp dụng kiến trúc truyền 
thống trên cơ sở các nguyên tắc của xu hướng Công năng (nhà Hội đồng ở Stockholm, 
1935). Tác giả tổng sơ đồ Stockholm trên cơ sở hai vùng đô thị có dải cây xanh phân 
cách (1944-54). 

Marx, roberto burle (1909-?) Nhà thiết kế phong cảnh Brazin. Các tác phẩm 
của ông có ảnh hưởng nhiều đến nhiều kiến trúc sư Brazin cùng cộng tác.Cách sử dụng 
màu và sắc độ trong hội họa để thể hiện cỏ cây nhiệt đới, hòa hợp với phong cảnh tự 
nhiên đã tạo cho vườn cảnh của ông  nổi tiếng trên thế giới. Học trường Mỹ thuật quốc 
gia ở Paulo, và ngay khi đã được biết là nhà phong cảnh nổi tiếng thế giưới, ông vẫn tiếp 
tục thực hiện các tác phẩm hội họa, vẽ trên vải và trên đồ trang sức. Tác phẩm vườn đầu 

tiên của ông là vườn thành phố Recife (1936), thể hiện sự họp lý của tỷ lệ cây cỏ và kiến 
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trúc, sau này ông còn thiết kế nhiều vườn cảnh khác: Kronforth ở Rio de Janeiro (1938), 
các vườn nhà tư nhân tại thành phố này (1940), những vườn tại Plavinil-Elclor Building ở 
Sao Paulo (1951), thiết kế sơ phác mặt bằng vườn bách thú và vườn bách thảo Sao Paulo. 

Matthew, sir robert hogg (1906-1975). KTS, nhà quy hoạch, giáo sư  £c«t, 
nổi tiếng thế giới về kiểu mẫu và bố cục kiến trúc, đặc biệt khi ông đã là kiến trúc sư của 
Hội đồng hạt London (1946-53). Chính tại đây ông đã thực hiện được những công trình:  
nhiều ngôi nhà ở tại Roehampton, Tây London (1952-57), tòa nhà Royal Festival Hall, 
London (1951). Sau khi tốt nghiệp ở Edinbourg, ông vào cơ quan nhà nước và trở thành 
kiến trúc sư trưởng và nhà quy hoạch khu vực Êcôt. Khi dời nơi đây, ông trở về 
Edimbourg giảng dạy  kiến trúc (1953-74) và lưu lại đây, mọt trường đại học quan trọng, 
nơi mà kiến trúc có quan hệ chặt chẽ với quy hoạch và môi trường. Trong thời gian sau 
này, ông cùng với một số giáo sư và đối tác thành lập trường đại học  York (bắt đầu 
1963). Một công trình quan trọng khác là trụ sở Niu Dilơn tại London (1963). Ông còn 
hoạt động cho Hiệp hội kiến trúc sư quốc tế mà ông là chủ tịch từ 1961 đến 1965. 

May, hugh (1622-1684) . KTS Anh, người du nhập vào trong nước một phong cách 
đơn giản và kinh tế : xây gạch ốp đá theo các kiến trúc tiền bối của Hà Lan mà ông đã 
từng thấy ở thời kỳ Thị trường chung. Elham Lodge (1663-64),  dinh thự  của Berkeley ở 
Piccadily (1664-66), Buckingham House của William Winde (1703-05) là những tác 
phẩm điển hình hoặc gần gũi với phong cách  Hugh May. 

Maybeck, bernard (1862-1957). KTS Mỹ, theo phong cách riêng của mình, là 
một trong những kiến trúc sư Mỹ thuần chất. Năm 17 tuổi, học việc trong một xưởng đồ 
gỗ của cha, rồi được gửi sang Paris, học trường Mỹ thuật. Năm 1886, trở lại Mỹ, hành 
nghề cùng với Thomas Hastings. Trong công việc, Maybeck luôn khám phá những khả 
năng đặc biệt của các vật liệu, chẳng hạn khả năng làm việc của dầm gỗ. Những công 
trình tiêu biểu: Town and Gown Club House (1899), Outdoor  Art Club House (1905) và 
nhiều ngôi nhà khác. 

Mazmanian M.D. (1899-1971) Kiến trúc sư Công huân Acmêni. Tham gia thiết ké 
tổng sơ đồ Êrêvan (1955-70), khu nhà ở Liên hợp cao su tổng hợp tại Kirov (1932), nhà 
sách (1935-40), khu nhà ở Saumianxki tại Êrêvan (1055-65).  

Mckim, mead & white . Các KTS New York cộng tác với nhau từ 1879 đến 1906, 
gồm có: Charles Follen McKim (1847-1909), William Rutherford Mead (1846-1928) và 
Stanford White (1853-1906). Là một công ty lớn và nổi tiếng nhất hồi đó, với 785 hợp 
đồng xây dựng, trong đó 350 là công trình quan trọng. Tác phẩm của họ rải khắp Bắc 
Mỹ, song tập trung  ở New England và New York, thường theo phong cách cổ điển hoặc 
từ 1880 đến 1940, theo phong cách quốc gia châu Mỹ. McKim, Mead & White tìm kiếm 
một phong cách kiến trúc dựa trên đặc điểm địa phương và con người ở đó. Muốn vậy, họ 
chọn cổ điển, pha một chút chiết trung , khai thác thêm Phục hưng theo truyền thống 
kiến trúc Mỹ. McKim, Mead & White đã trình bày và thực hiện quy hoạch và xây dựng 
một cách khỏe khoắn, rộng rãi và tạo hình phóng khoáng. 

Melenxki A.I. (1766-1833), kiến trúc Ukraina, theo xu hướng Đế chế. Nghiên cứu 
thiết kế quy hoạch Kiev (1808-09), chỉ đạo quy hoạch các đường phố lớn tại Kiev (1809-
1810), tác giả thiết kế một số nhà thờ và tu viện. 

Melnikov K.X. (1890-1974), Kiến trúc sư Công huân CHLB Nga. Giảng dạy tại các 
trường đại học Kiến trúc và Xây dựng Moxkva (1921-51). Chú trọng thiết kế điển hình 
với các hình thức cơ động, giải pháp kết cấu và bố cục hợp lí. Công trình tiêu biểu : tòa 
nhà và gian hàng Liên Xô tại Triển lãm quốc tế về Nghệ thuật và Công nghiệp ở Paris 
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(1925) và một số công trình công cộng khác. Là một trong những người ưa thích không 
gian cơ động trong ngôi nhà khi thiết kế công trình. 

Mendelsohn Erich (1887-1953) Kiến trúc sư Đức, chịu ảnh hưởng của xu hướng 
Hiện đại, rồi Biểu hiện. Hành nghề tại Đức, Anh, Mỹ. Các công trình kiến trúc thể hiện 
đặc điểm: kết hợp tính cơ động giữa hình thức và mặt bằng nghiêm ngặt (cửa hàng ở 
Niubec Stutgat, 1926-1928; bệnh viện San-Francisco, 1946-1950). Trong giai đoạn sáng 
tác sau này, chịu ảnh hưởng của xu hướng Hữu cơ. 

Menelax a.A. (1753-1831) Kiến trúc sư Nga gốc Anh. Hành nghề tại Nga từ năm 
1784. Chỉ đạo xây dựng nhà thờ Torzk và Mogilov theo thiết kế của Lvov N.A. Quy 
hoạch nhiều công viên, trong đó có công viên ở Petrogof, Alekxandrovxki với “Tháp 
Trắng” (1930). 

Messel, adolf  (1853-1909). KTS Đức . Sử dụng phong cách barôc một cách tự do, 
kết hợp với các thành phần theo chiều đứng của gôtich; điển hình là kiến trúc bảo tàng ở 
Darnstadt (1892-1905) và cửa hàng lớn của ông tại Berlin (1896-1901). Ông sử dụng vật 
liệu hiện đại và biết tổ chức, khai thác thích hợp. Cửa hàng Werrthem ở Berlin là kiểu 
mẫu cho nhiều cửa hàng khác xây dựng ở Trung Âu. Công trình của ông rất đa dạng :  từ 
biệt thự, trụ sở cơ quan, khách sạn đến nhà ở của công nhân. 

Meyer, hannes (1899-1954). KTS Thụy Sĩ, là người kế nghiệp Gropius lãnh đạo 
Bauhaus ở Đức. Là con một kiến trúc sư, ông theo học đại học kỹ thuật ở Bâle, rồi Berlin. 
Cộng tác với nhóm Bauhaus từ năm 1927 và trở thành một trong những giáo sư nổi tiếng 
ở đây. Sau ông được cử làm giám đốc khi Gropius nghỉ năm 1928. Ông tổ chức trường 
Nghiệp đoàn Đức ở Berlin (1928-30) rồi làm việc sáu năm tiếp đó tại Liên Xô. Năm 
1936 mới trở về Đức. 

Mezensev B.X. (1911-1970). KTS Nga. Công trình tiêu biểu nhà cao tầng ở quảng 
trường Lermontov (1947-53), nhà hành chính ở vùng Tây-Nam Moxkva (1954-61), trụ 
sở Hội đồng bộ trưởng Uzbekixtan ở Taskent (1965-68), công trình tưởng niệm Lênin ở 
Ulyanovxk (1967-70). KTS Công Huân CHLB Nga , Giải thưởng Lênin (1972). 

michelangelo Buonarroti (1475-1564) Nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, 
một trong ba nghệ sĩ vĩ đại nhất của thời Phục Hưng Italia. Về điêu khắc có các tác phẩm 
nổi tiếng: David, người nô lệ hấp hối,v.v. Về hội họa có : trần nhà giáo đường  Sixtine, 
Ngày phán xử cuối cùng,v.v. Về kiến trúc có: mái vòm của giáo đường Saint Peter ở 
Roma, thư viện Midicis,v.v. 

michellozzo di Bartolomeo (1396-1472) Kiến trúc sư Italia thời kỳ Sơ Phục 
Hưng. Mở xưởng trang trí kiến trúc (1433-38), xây dựng nhiều nhà thờ, công trình tưởng 
niệm, biệt thự gần Flôrenxia. 

Michelucci, J. (1891- ?) Kiến trúc sư Italia, đại diện của xu hướng Duy lí, phát triển 
đến kiến trúc Hữu cơ. Công trình tiêu biểu: ga trung tâm ở Flôrenxia (1930-36), trung 
tâm Xanh Jôvani (1964). 
Miđôyan A.A. (1909-1966) Kiến trúc sư Nga. Xây dựng các nhà ở cao tầng tại quảng 
trường Voxpitanie (1950-54), Cung Đại hội điện Kremli , thiết kế xây dựng nhà trên đại 
lộ Kalinin (1964-69), trụ sở SEV( 1969), rạp chiếu phim Tháng Mười (1967), nhiều cửa 
hàng và nhà ăn khác. 

Mies Van der Rohe, Ludwig (1886-1969) Kiến trúc sư Đức, là người tiên phong 
của xu hướng Tân Cổ điển (1910), cộng tác với Rait và Berlag, có chú trọng xu hướng 
Công năng, sau lại chịu ảnh hưởng của nhaóm Still (Hà Lan). Thiết kế thí điểm nhiều 
công trình có hình thức gây ấn tượng (1919-24), các mẫu nhà ở khung thép (khoảng các 
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năm 20) có mặt bằng chuyển đổi được. Trong thiết kế nhà Tughenhatt ở Brno (1930) đã 
sử dụng các vách ngăn trong không gian duy nhất. Từ năm 1938 làm việc tại Mỹ. Đề 
xướng “kiến trúc van năng”, nghĩa là môt không gian duy nhất sec cho nhiều khả năng 
bố cục nội thất ( khoảng các năm 40-50), xây dựng nhà cao tầng, hình khối đơn giản tại 
Chicago (1957), nhà học khoa kiến trúc Học viện Ilinoi (1955), Chigem  Building ở New 
York (1956-58), trung tâm Dominion ở Toronto (tường kính, khung kim loại,1967).Các 
sáng tác của ông trong thời kỳ này có ảnh hưởng đến giới kiến trúc sư  ở Mỹ và Tây Âu. 

Mikhailov A.A. (1773-1849). KTS Nga, đại diện của xu hướng Cổ điển thế kỷ 19; 
tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của kiến trúc Cổ đại. Chỉ đạo xây dựng Peterburg 
(1816), tham gia thiết kế nhà thờ Ixaakievki ở Peterburg (1820-24), nhà hát lớn ở 
Moxkva. Nghiên cứu thiết kế các mẫu nhà ở tư nhân. 

Mills, robert (1781-1855). Một trong những bộ mặt nổi trội của phong cách Tân 
Hy Lạp tại Mỹ. Học kiến trúc ở trường đại học tỉnh nhà rồi làm việc cho kiến trúc sư 
Ailen James Hoban, cùng với Thomas Jefferson. Tác phẩm đầu tay: nhà thờ tròn ở 
Charleston (1804), Sansom  Street Baptist (1808) và Octagon Unitarian  (1813). Từ 1808 
đến 1817, ông làm việc tại Philadelphie và xây dựng nhà tù ở Burlington, cầu Upper 
Ferry trên sông Schuylkill ( là một cửa ngõ thế giới quan trong khi đó), đài tưởng niệm 
Washington ở Baltimore (1815-29) có dạng một cột đôric duy nhất, nhà thờ First Baptist 
và nhiều công trình khác ở Baltimore. Năm 1820, Mills được cử làm ủy viên Hội đồng 
công chính tại Nam Caroline. Trong những năm 1830, ông được gọi về Washington để 
thực hiện nhiều công trình của chính phủ với tư cách là kiến trúc sư về công trình công 
cộng: nhà kho bạc (1836), ciơ quan sáng chế (1836-40), nhà bưu điện (1839). Công trình 
nổi tiếng là đài tưởng niệm Washington ở thủ đô, hoàn thành năm 1884. 

Mincu ion (1852-1912) Kiến trúc sư Rumani. Cha đẻ của kiến trúc Dân tộc và kiến 
trúc thời Trung kỷ. Công trình tiêu biểu: Buphêtun ở Bucarest. 

Minkux m.a. (1905-1963) Kiến trúc sư Nga. Cùng với các tác giả khác thiết kế nhà ở 
và trụ sở cao tầng tại quảng trường Xmolenxk (1948-52) và Cầu Đá (1936-38) ở 
Moxkva, nhà Đại diện Thương mại Liên Xô ở Niu Đêli (1956-59). 

Misurin L.F. (1700-1763) Kiến trúc sư Nga. Lập tổng sơ đồ thành phố Moxkva 
(1731), tham gia khôi phục nhà thờ Nôvôyêruxalimxk và chuẩn bị xây dựng tháp chuông 
Trôixe-Xecghêva. Tác phẩm của ông chú trọng kết hợp các cột thức cổ điển với hình 
thức kiến trúc thời Tiền Pêtrôvxk. 

Mohr (1835-1918) Giáo sư kỹ thuật Đức, người phát minh nhiều phương pháp họa đồ 
để giải các bài toán về sức bền vật liệu. Ví dụ: phương pháp xác định các trục quán tính 
chính và các mômen quán tính chính dựa trên hai trục trực giao bất kỳ, cách vẽ đường 
tròn Mohr để tìm các ứng suất chính tại một điểm ở trong trạng thái chịu ứng suất pháp 

và ứng suất tiếp. Định l ỷ Mohr để xác định góc xoay và độ võng của dầm dựa vào tải 

trọng ảo  là tải trọng có dạng như biểu đồ mômen uốn thực tế. 

Mứller, C.F. (1898-?) KTS Đan Mạch. Học tại Hàn lâm viên hoàng gia Copenhagen, 

chủ yếu theo xu hướng lãng mạn. Công trình tiêu biểu : trường đại học Aarhus. Hầu hết 
công trình của ông trước chiến tranh đã bị hư hại vì bom đạn. Những công trình sau này 
của ông sáng tác trên cơ sở hình thức kiến trúc truyền thống Đan Mạch, với gạch màu 
vàng và trang trí bằng gờ bêtông nổi, nội thất đẹp đẽ tráng lệ bậc nhất ở thời đó. 
Monge, gaspard (1746-1818) Nhà toán học nổi tiếng người Pháp, học tại trường 
quân sự Mézières, sau trở thành giáo sư toán học tại đây. Ông để lại nhiều công trình về 
hình học, trong đó giáo trình hình học họa hình in năm 1795 là tác phẩm nổi tiếng nhất. 
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Là người sáng lập ra trường Đại học Bách khoa Paris. Phương pháp hình chiếu thẳng góc 
mang tên ông là chuyên ngành quan trọng, là cơ sở để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật. 

montferrand August ricard (1786-1858) Kiến trúc sư Nga gốc Pháp, hành 
nghề tại Pêtecbua, theo xu hướng Cổ điển , sau chuyển sàng Duy lí. Công trình tiêu biểu : 
Nhà thờ Ixaakievxki, tháp chuông Alekxandropxki, nhà Lobanov-Rotovxki (1817-20). 
Xây dựng “ Gian Tròn” của Cung điện Mùa Đông (1827-30). 

Montuori, eugenio (1907-?). KTS Italia,  hành nghề ở Roma và vùng phụ cận. Chỉ 
đạo một nhóm kiến trúc sư khôi phục nhà ga Termini ở Roma (1950). Đây là một công 
trình theo xu hướng biểu cảm, mặt chính trang trọng với dải cửa sổ băng và lối cửa vào 
dùng nhôm kính. Năm 1934, được cử làm kiến trúc sư và nhà quy hoạch của thành phố  
Sabaudia, do Mussolini mới thành lập trong khu đầm lầy Pontins. 

Morđvinov  A.G. (1896-1964) Kiến trúc sư Nga. Là người sáng tạo phương pháp 
xây dựng nhà ở theo dây chuyền nhanh tại Moxkva trên  phố Gorki (1937-40) và các phố 
khác. Một trong các tác giả thiết kế khách sạn cao tầng Ukraina (1957). Chỉ đạo quy 
hoạch xây dựng khu trung tâm vùng Cheremuxki (1956-64), đại lộ Komxômolxki (1958-
65). Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Liên Xô (1950-55). Giải thưởng Quốc gia (1941, 1949). 
kiện nối có: mối nối đối đầu so le, mối nối đỉnh, mối nối góc,v.v. (E: joint) 
mosaic). 

Moser, carl (1860-1936). KTS và giáo sư Thụy sĩ, nổi tiếng về các kiến trúc nhà 
thờ. Theo học trường trung cấp kỹ thuật ở Zurich và trường Mỹ thuật ở Paris. Từ 1915 
giảng dạy kỹ thuật ở Zurich. Công trình tiêu biểu: nhà thờ Saint-Antoine ở Bâle (1926-
27), lâu đài nghệ thuật ở Zurich (1910), nhà ga ở Bâle (1912), trường đại học Zurich 
(1914). Ông còn là chủ tịch đầu tiên của Công hội kiến trúc sư hiện đại quốc tế (CIAM), 
thành lập năm 1928. 

Mountford, edward william (1855-1908). KTS Anh , người thay đổi xu 
hướng từ Tân Phục hưng sang Tân barôc. Học việc ở hãng Habershon & Pite (1872) và 
vào nghề từ 1881. Ban đầu, xây dựng nhiều nhà ở ngoại thành phía đông-nam London, 
trong đố phải kể : thư viện công cộng Battersea trên đồi Lavender (1888), trường Bách 
khoa Battersea, khách sạn thành phố Battersea (1891-94), và hai nhà thờ. Thời gian sau 
này ông xây dựng và khôi phục nhiều công trình khác, đáng kể có tòa án  và sân hình sự 
của Old Bailey, London (1902). Đây là công trình tiêu biểu của barôc Anh. 

Muradov S. (1880-1957) Kiến trúc sư, họa sĩ, nhà hoạt động nghệ thuật Công huân 
Uzbêkixtan. Phát triển nghệ thuật trang trí truyền thống nhằm áp dụng trong thiết kế nhà 
ở (1895-1910), thiết kế nhà triển lãm của Uzbêkixtan và Turmêni ở Moxkva cùng với các 
kiến trúc sư khác (1938), một trong các tác giả trang trí cho nhà hát opêra và balet Navôi 
ở Taxkent (giải thưởng Lênin, 1947), lăng Khămza-Khakimzat (1949). 

Murano, togo (1891-?). KTS Nhật Bản. Một trong những người chịu ảnh hưởng bởi 
những trào lưu hiện đại đang phát triển ở châu Âu vào những năm 1920. Cửa hàng lớn 
Sogo ở Osaka (1925) là công trình hiện đại đầu tiên ở thành phố này và cả ở Nhật Bản. 
Tác phẩm này của ông tham khảo khách sạn  của Frank Lloyd Wright và một tác phẩm 
khác của Antonin Raymond. Các tác phẩm nổi tiếng khác của Murono: nhà thờ cơ đốc 
giáo ở Hiroshima (1955), hội trường thành phố Yonago (1960), khách sạn Miyako ở 
Tokyo (1960) và nhiều công trình thương mại, thị chính và giáo dục khác nữa. 

Mylne, robert (1734-1811). Ông có khả năng của một kỹ sư hơn là một kiến trúc 
sư, là người  cổ súy cho phong cách Tân cổ điển Anh, tiếp theo thế hệ của Adam và 
Chambers. Ông qua Paris để học kiến trúc, rồi làm việc 4 năm ở  Italia, thiết kế những 
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đền đài hy lạp tại Sicile. Năm 1759, trở thành người Anh đầu tiên được  được tặng 
thưởng huy chương của Viện hàn lâm  Saint-Luc ở Roma. Trở về London 1759, và chính 
năm này dự án thiết kế cầu Blackfriars trên sông Thames được chấp nhận. Ông còn xây 
dựng nhiều cầu và cảng khác. Ông trở thành kỹ sư của công ty New River và thanh tra 
xây dựng nhà thờ St Paul và Canterbury. 
 
 

_____ 
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nash, john (1752-1835). KTS Anh, có các tác phẩm gắn liền với tổng sơ đồ quy 
hoạch mới vùng Cận tây London và thiết kế công viên Regent.  Học việc tại các phòng 
làm việc rất cổ điển của Sir Robert Taylor,  ít lâu sau ông đã tự hành nghề một cách 
mau chóng và thành công. Năm 1812, Nash đã xây dựng đến bốn mươi ngôi nhà ở nông 
thôn theo phong cách gôtich, cổ điển hoặc Italia, tại những vùng đảo Anh. Năm 54 tuổi, 

ông được cử làm kiến trúc sư quản lý rừng (1806). Trong những năm sau đó, ông còn 
thực hiện quy hoạch phát triển vùng bắc Porland, London, xây dựng trang trại Marybone. 
Năm 1812, ông tham gia xây dựng hàng loạt ngôi nhà đầu tiên ở Công viên Regent bằng 
gạch và thạch cao sơn giả đá. Chính tại đây, ông đã thể hiện được tài năng của một 
chuyên gia thiết kế phong cảnh. 

nasoli, nicolau (1691-1773). KTS Italia, hành nghề ở bắc Bồ Đào Nha và ứng 
dụng kiến trúc truyền thống Italia tại đây. Ông trở thành họa sĩ và kiến trúc sư ở Sienne. 
Từ 1725 đến Porto và lưu lại đây đến cuối đời. Không thể xem ông là một kiến trúc sư 
barôc được chỉ vì ông sử dụng nhiều chi tiết trang trí trong công trình của mình. Ông mô 
phỏng phong cách truyền thống florence, nói đúng hơn là Buontalenti, khai thác triệt để 

sự tương phản của đá granit xẫm với thạch cao trắng. Bên cạnh việc xử lý bề mặt, kiến 
trúc của Nasoni rất cổ điển, tuy là chậm với Italia nhưng lại mới lạ ở Bồ Đào Nha. Ông 
chưa bao giờ xa rời những nguyên tắc của cổ điển trong những tác phẩm của mình. 

Naxvitix− (1928-?) Một họ các nhà kiến trúc sư Litva. Thiết kế khôi phục các nhà 
công cộng và nội thất. Công trình tiêu biểu : quán café và khách sạn (1960),nhà bưu điện 
(1969), nhà hát kịch Litva (1981), tất cả đều ở Viniux. Giải thưởng Lênin (1983). 

Nazarov E.X. (1747-1822) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng Cổ điển. Từ 1768 làm 
việc trong đoàn nghiên cứu Điện Kremli, tham gia xây dựng một số công trình lớn ở đại 
lộ Mir, nhiều nhà ở khác tại quảng trường Tròn ở Petrozavodxk (1775). 

nervi, pier lugi (1891-1979) Kiến trúc sư và kỹ sư Italia, người sáng tạo kết cấu 
bêtông cốt thép. Đã tiến hành nhiều công trình thí điểm về vật liệu kết cấu hiện đại trong 
sáng tác của mình, tìm kiếm những tính năng đặc biệt để thể hiện trong nghệ thuật kiến 
trúc. Đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc thể hiện bố cục không gian lớn (sân 
vận động ở Florenxia, 1929-32); nghiên cứu hệ thống kết cấu vòm lớn lắp ghép nhiều 
nhịp bằng các bộ phận bêtông cốt thép hình trám  (hăng ga máy bay ở Orbieto, 
Orbetello, 1935-40). Ông đã thực hiện nhiều công trình bằng ximăng lưới thép và bêtông 
cốt thép với tính toán két cấu chính xác, gải pháp không gian hoàn hảo (Cung Lao động 
ở Turin 1961, tòa nhà UNESCO ở Paris 1957 cùng với các kỹ sư khác). Tòa nhà 32 tầng 
của hãng Pirelli ở Milan (1956-60) cũng là một trong những công trình tiêu biểu của 
Nervi. 
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Neumann, balthasar (1687-1753). Một trong những kiến trúc sư nổi tiếng của 

hậu barôc ở áo và Đức. Con một gia đình thợ đúc chuông, trước năm 1714, học việc tại 
xưởng đúc , rồi sau phục vụ tại đội pháo binh của giám mục. Ông phục vụ suốt đời trong 
quân đội, lên đến hàm đại tá (1741). Từ 1724 đến 1730, Neumann đã tham gia khôi 
phục, trang trí, xây dựng mới nhiều công trình: nhà ở, pháo đài, nhà thờ,v.v. Trong những 
năm 1730, ông đã khẳng định được phong cách của mình qua những kinh nghiệm, những 
cuộc viếng thăm khảo sát ở Praha và Viên. Trong những năm 1740 ,ông càng thể hiện rõ 
khả năng của mình: xây dựng ba nhà thờ nhỏ có mái vòm tròn rất đẹp và nhận xây dựng 
bốn nhà thờ lớn khác, tiếc rằng chưa thực hiện được.  

Neutra, richard  josef (1892-1970). Kiến trúc sư áo, tốt nghiệp Đại học kỹ 
thuật Viên (1912) và làm trong xưởng của Adolf Loos, một kiến trúc sư nổi tiếng theo xu 
hướng Công năng. Trong thế chiến I, ông là một sĩ quan pháo binh; chiến tranh kết thúc, 
ông sang Đức làm việc cùng kiến trúc sư Erich Mendelsohn. Năm 1923 sang Hoa Kỳ 
hành nghề. Năm 1924, ông gặp Frank Lloyd Wright, và sau này cùng trở thành các thủ 
lĩnh của trường phái kiến trúc Hữu cơ. Ông đặc biệt coi trọng coi trọng thiên nhiên quanh 
công trình kiến trúc và quan niệm rằng hiểu kỹ địa điểm xây dựng sẽ quyết định sự thành 
công của tác phẩm. Năm 1925, mở hãng thiết kế riêng ở Los Angeles, 1927-1929: xây 
dựng nhà an dưỡng Lowell tại Los Angeles, năm 1928 thành lập trường nghệ thuật 
“ Viện hàn lâm nghệ thuật hiện đại”, năm 1932 thiết kế xây dựng Research House ở 
Siver Lake, năm 1936 xây dựng ngôi nhà tháo lắp được bằng gỗ dán và ngôi nhà Joseph 
Von Sternberg ở San Fernando Valley từ 1936-54 thiết kế xây dựng nhiềucông trình, đặc 
biệt là từ 1949 cộng tác với Robert E. Alexander thiết kế nhà ở cho đến tận cuối đời. 

Ngô huy quỳnh (1920-2004) Kiến trúc sư Việt Nam. Năm 1938, thi đậu vào cả hai 
khoa Mỹ thuật và Kiến trúc của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Hành nghề 
kiến trúc khi còn là sinh viên năm thứ ba. Tác phẩm đầu tay: biệt thự 84 Nguyễn Du, Hà 
Nội. Đoạt giải thi thiết kế “ Đài trận vong chiến sĩ” (1942) cùng với nhà điêu khắc Trần 
Văn Lắm. Tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật (1943), làm việc tại văn phòng thiết kế của 
KTS Võ Đức Diên (tác giả nhàThủy tạ bên Hồ Gươm). Ông nổi tiếng vì việc xây dựng lế 
đài Độc Lập (1945), tác phẩm được thiết kế và thi công chỉ trong một ngày đêm và tồn 
tại rất ngắn, nhưng đi sâu vào lòng người: nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn 
Độc Lập. Sau này, ông còn tham gia thiết kế Quảng trường Ba Đình, một số phương án 
thiết kế nhà Quốc Hội và Lăng Bác, giúp nước bạn thiết kế quy hoạch và chỉ đạo xây 
dựng thành phố Khang Khay, nhà Hội đồng Chính phủ, biệt thự của Hoàng thân Suvana 

Phuma. Ông tham gia đào tạo đại học và sau đại học, viết nhiều sách về l ý luận kiến trúc, 

quy hoạch. Ông được nhận giẩi thưởng Nhà nước với cụm tác phẩm “ Lịch sử kiến trúc 

Việt Nam”. Là Vụ trưởng vụ Quy hoạch Đô thị nông thôn, Uỷ viên Uỷ Ban Kiến thiết cơ 

bản Nhà nước. Được phong giáo sư đợt 1 năm 1984. 
Ngô viết thụ (1926-2000) Kiến trúc sư Việt Nam, tốt nghiệp đại học kiến trúc Paris 
(1950-55). Năm 1958 nhận Giải thưởng Lớn Rôma, từ năm 1960 làm việc tại Saigòn 
(thành phố Hỗ Chí Minh) cho tới khi qua đời . Các công trình đã thực hiện : Hội trường 
Thống Nhất (tức Dinh Độc Lập ở Saigòn năm 1962-67), Viện hạt nhân Đà Lạt (1962-
65), Khu đại học Thủ Đức (1962), Trường sư phạm Huế, khách sạn Hương Giang I, chợ 
Đà Lạt (khoảng các năm 1962-65), trụ sở Hàng không Việt Nam ở Saigòn (1970), Đại 
học Nông-Lâm-Súc ở Thr Đức (1974), khách sạn Hương giang II (1985),v.v. Ông nỗ lực 
học tập và nghiên cứu để trở thành tài năng lớn của gíới kiến trúc, rất tận tụy với nghè 
nghiệp , có tầm hiểu biết văn hóa sâu rộng. 
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Nguyễn An (khoảng cuối thế kỷ 14 - năm 1460) Kiến trúc sư Việt nam, từ nhỏ bị 
quân nhà Minh bắt sang Trung Quốc. Lớn lên, có tài, được trọng dụng trong việc xây 
dựng. Đã xây dựng 9 cửa lầu cùng với 9 cầu đá  ở 9 cửa và lầu thành Bắc Kinh (1437-
1439). Khôi phục 3 điện Phụng Thiên, Hoa Cái, Cẩn Thân và xây dựng mới 2 cung Kiến 
Thành, Khôn Ninh (1417-21). Năm 1440 xây cất lại 3 điện này sau khi bị hỏa hoạn (tức 
là tiền thân của 3 điện Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa của Cố Cung ngày nay). Sửa 
chữa và xây dựng lại mặt ngòai thành nội Bắc Kinh  bằng gạch (trước kia đắp đất) vào 
năm 1445. Có công trong việc trị thủy sông Bồ Cầu (1444) và sông Tái Dương (1456); 
ngoài ra còn chỉ đạo xây dựng nhà Thái học. Tác phẩm thơ nói về thành đạt trong xây 
dưng công trình kiến trúc “ Doanh kiến kỳ thành”. 

Nguyễn Cao Luyện (1907-1987) Kiến trúc sư Việt Nam. Tốt nghiệp khóa III 
Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1927-32). Giai đoạn 1939-45: thiết ké nhiều 
biệt thự, cửa hàng ở Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn. Những công trình ở Hà Nội chủ yếu 

là các biệt thự và nhà ở tại phố Lí  Thường Kiệt, Hàn Thuyên, Phan Huy Chú, Đội Cấn, 

Thuyền Quang, trong đó tiêu biểu là biệt thự ở phố Lí  Thường Kiệt (nay là đại sứ quán 

Cu Ba). Hai tác phẩm đàu tay của ông hiện còn là một bệnh viện nhỏ và một trường học 
tư thục 2 tầng tại phố Ngõ Trạm và Phung Hưng, Hà Nội. Giai đoạn 1936-39: đưa ra apa 

dụng các đồ án nhà ở kiểu “ ánh sáng”  dành cho người nghèo, tòa nhà tại phố Nguyễn 
Thái Học, tòa nhà số 7 Thuyền Quang, 215 Đội Cấn và 38 Bà Triệu. Từ sau 1954, trực 
tiếp chỉ đaọ và tham gia thiết kế Hội trường Ba Đình, khu biệt thự Trung ương Hồ Tây và 
nhà Triển lãm 25 năm thành lập nước VNDCCH tại Bạch Mai Hà Nội, trụ sở UBND tỉnh 
Nghĩa Lộ (1960), Bảo tàng cổ vật Nam Định. Công trình của ông đạt tới sự nhuần 
nhuyễn giữa dân tộc và hiện đại. Tác phẩm : Từ những mái nhà tranh cổ truyền (1977), 
Chùa Tây Phương – một công trình kiến trúc cổ độc đáo (1987). Thứ trưởng Bộ Kiến trúc 
từ năm 1954, Cố vấn Hội kiến trúc sư Việt nam. Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về văn 
học nghệ thuật. 

Nguyễn ngọc Chân (1911-1990) Kiến trúc sư Việt Nam. Tốt nghiệp kiến trúc sư 
khóa VII (1931-36) trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Từ 1936-1945: làm việc tại 
Nha Thương chính,  Nha Công chính Đông Dương, rồi trưởng Phòng thiết kế đô thị và 
công trình ở Đà Lạt . Là một trong 8 kiến trúc sư sáng lập Đoàn Kiến trúc sư Việt nam 
(1948). Công trình tiêu biểu: thiết kế quy hoạch thị xã Thanh Hóa (1954), các gian hàng 
triển lãm của Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế Poznan (Ba Lan), Plovdiv (Bungari) và 

Leipzig (Đức) (1955-56), trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc,trường Ngân hàng, 
trường Công đoàn, trụ sở Bộ Nội vụ, trụ sở Bộ Xây dựng và nhiều trụ sở các cơ quan lãnh 
đạo thuộc Hà Đông, Kiến An, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa,v.v. Từ năm 1969-75 
tham gia thiết kế Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có phương án gần gũi nhất với phương án 
được chọn. Đồng tác giả Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kiến trúc sư Liên Xô. 
Nhiều năm làm Viện trưởng Viện Thiết kế Dân dụng, Bộ Xây dựng. 

Nguyễn Văn Ninh (1908-1975) Kiến trúc sư Việt Nam . Tốt nghiệp trường Cao 
đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa II (1926-31). Năm 1932, cùng với Kiến trúc sư 
Lagisquet cải tạo  tòa nhà nay là Câu lạc bộ Ba đình, Hà Nội . Từ năm 1933 hành nghề 
ở Huế, Saìgòn và Đà Lạt. Thiết kế nhà nghỉ của Bảo Đại ở Đà Lạt cùng nhiều biệt thự 
khác, nhà ngân hàng, đồn điền ở Saigòn và Đà Lạt (1936-39). Tác giả lễ đài Ba Đình và 
đài liệt sĩ Ba Đình Hà Nội (1955), nhà sàn Bác Hồ (1957), lễ đài Ba Đình chính thức 
bằng vật liệu kiên cố (1960). Có khả năng thiết kế thành công các loại công trình, từ kiểu 
truyền thống, cung đình cho đến kiểu Pháp, nắm vững đặc điểm kiến trúc truyền thống 
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của Việt Nam và á Đông, đặc biệt qua công trình “ nhà sàn Bác Hồ” ông đã vận dụng 
thành công những nguyên tắc và kinh nghiệm thiết kế nhà ở dân gian vào một công trình 

có quy mô nhỏ những có ỷ  nghĩa trọng đại. 

Niccolini, antonio (1772-1850). KTS Italia. Ông vẽ mặt chính nhà hát nổi tiếng 
San Carlo ở Naple (1810-12). Bắt đầu hành nghề ở Florence, rồi làm họa sĩ trang trí nhà 
hát tại Naples. Công trình nhà hát nêu trên thực là một đài kỷ niệm về Tân cổ điển Italia 
gây ấn tượng thời đó. Niccolini còn thực hiện việc trang trí khôi phục nội thất cho nhiều 
lâu đài, biệt thự (1816-20). 

Niemeyer soares filho, oscar (sinh 1907). KTS Brazin, mét trong những 
người sáng lập trường phái kiến trúc Hiện đại Brazin (nhà triển lãm Quốc tế tại Brazin, 
1939). Nghiên cứu kết cấu bêtông cốt thép nhằm áp dụng trong kiến trúc, đảm bảo thẩm 
mỹ, giải pháp mặt bằng tự do, hình thức sinh động và biểu cảm. Đã thể hiện trên nhiều 
công trình: tổng thể công trình TDTT ở gần Borizonti (1942-43), nhà trẻ, khách sạn ở 
Rio de Janeiro (1970), viện bảo tàng nghệ thuật ở Caracat, Venezuela (1955-56). Trong 
đồ án thiết kế thành phố Brazilia, đã thể hiện nhiều hình thức độc đáo của công trình 
công cộng. Từ những năm 1960,1970, thiết kế xây dựng nhiều công trình khác tại Liban, 
Pháp, Italia, Angiêri. Giaỉa thưởng Hòa bình Lênin (1963). 

Nyrop, martin (1849-1921). KTS Đan Mạch, đại diện của xu hướng lãng mạn Đan 
Mạch. Ông phát triển và làm thay đổi hẳn cả một phong cách bản xứ. Công trình tiêu 
biểu : khách sạn thành phố Copenhagen (1893-1902) phỏng theo nhiều công trình tương 
tự của châu Âu.  
 
 

_____ 
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Octenberg, o.u. (1925-?) Kiến trúc sư Nga. Thiết kế xây dựng rạp chiếu phim 
Ortobrix (1960), của hàng Rota (1968), khu tưởng niệm chống phát xít tại Xala Xpilxa 
(1961-67). Giải thưởng Lênin 1970. 

O’gorman, juan hoan (1905- ?) Kiến trúc sư Mêhicô, theo xu hướng Công năng. 
Thiết kế xây dựng 20 trường học (1932-35). Công trình cuả ông có bố cục khoáng đạt, sử 
dụng môtip Mêhicô để trang trí; cũng hay dùng mozaic để trang trí mặt ngoài công trình. 
Những công trình xây dựng trong những năm 50 như Đại học thư viện tại Mêhicô có biểu 
hiện của xu hướng Hữu cơ. 

Ohisson, edward . KTS Thụy Điển cuối thế kỷ 19, sáng tác cùng với Erric 
Josephson và những ngườikhác ngôi nhà điển hình của giới tư sản Thụy Điển, Ngoài ra 
còn có: tòa nhà ngân hàng Amalfi  và một nhà thờ quy mô lớn đều ở Saltsjobaden. 

Olbrich, joseph maria (1867-1908) Kiến túc sư áo ,theo xu hướng Hiện đại. Chú 
trọng các giải pháp kết cấu hợp lí kết hợp với công năng công trình và trang trí. Thay dần 
các khối gạch đá bằng hình thức kết cấu nhẹ như kính, tường nhẹ. Công trình tiêu biểu: 
nhà triển lãm ở Damaste (1899), nhà Hội nghị ở Viên (1897-98), nhà các Hoạc sĩ (1899-
1901),v.v. 

Oliveira, mateus vicente de (1710-1786). Công trình tham gia: tu viện ở 
Mafra, lâu đài hoàng gia ở Queluz (1747-52). Mặt chính của công trình sau này được thể 
hiện theo rococo Bồ Đào Nha. 

Olmsted, frederick law (1822-1903). KTS phong cảnh Mỹ, có vai trò quan 
trọng trong việc sáng tạo cảnh quan kiến trúc đô thị ở châu Mỹ. Ông theo học kỹ sư xây 
dựng, tập sự tại một trang trại ở New York, rồi được gửi sang Trung Quốc. Muốn trở 
thành trại chủ, Olmsted đã học tập rất nghiêm túc về nông nghiệp  ở Yale và làm việc 
như một trại chủ của nhà nước ở New York. Năm 1857, ông được cử làm  giám đốc công 
viên trung tâm ở New York. Được kiến trúc sư người Anh là Calvert Vaux  mời cộng tác  
thi thiết kế công viên và đồ án của họ đã được giải nhất và thực hiện xây dựng.  Việc tiếp 
tục cộng tác thiết kế xây dựng công viên tại Chicago, Bufalo, Montréal, San Francisco và 
những thành phố khác đã tạo nên một hướng đi quyết định cho việc xây dựng các công 
viên  công cộng ở thế kỷ 19. Sau năm 1872, Olmsted điều hành công ty riêng của mình 
và đã xây dựng nhiều công viên ở New York, Washington, Boston, các vườn của trường 
đại học và của khu triển lãm, v.v. Ông có công đào tạo và khẳng định nghề kiến trúc sư 
phong cảnh tại châu Mỹ. 

Oppenord, gilles-marie (1676-1742) KTS Pháp, con một thợ đóng đồ gỗ Hà 
Lan. Ông học việc trong xưởng của Hardouin-Mansart ở Versailles và nghiên cứu tại 
Rome (1692-1699). Ông thể hiện được khả năng nắm bắt thị hiếu của các kiến trúc sư 
đương thời. Trở về Paris, ông chủ yếu kinh doanh đồ thờ, phục vụ các nhà thờ và phòng 
trưng bày lớn. Ông cũng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và trang bị cho lâu đài 
hoàng gia (1715-21). 

Orcagna A. (1343-1368) Kiến trúc sư kiêm họa sĩ Italia, theo xu hướng Florenti. 
Tham gia xây dựng nhà thờ tại Orvieto (1359-62) và Florentia (1357-67). 
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Orlov G.M. (1901-1985).KTS Nga. Thiết kế tổng thể công trình thỷ điện; thể hiện 
thành công công năng công trình qua hình thức kiến trúc. Tham gia thiết kế khu nhà ở tại 
Laporozi, chỉ đạo thiết kế vùng Khakhôvka và nhiều công trình thủy điện trên sông 
Dniep, Volga và Neman (1955-61). 

ỉstenberg, ragnar (1866-1945). Xu hướng lãng mạn Thụy Điển đang thống trị 
thời đó. Ông là họa sĩ, nhà thiết kế và nhà điêu khắc. Công trình kiến trúc quan trọng 
nhất  của ông là khách sạn thành phố Stockholm (1911-23). Nằm bên bờ hồ, chung 
quanh vô số đảo nhỏ, công trình này lúc nào cũng soi bóng nước. Mặt bằng  thiết kế theo 
kiểu trang trại truyền thống, có sân nhỏ và lớn và nhiều tháp ở các góc, to nhỏ khác nhau. 
Công trình được trang trí rất phong phú,  tường gian lớn giát vàng và mozaic . Ngoại thất 
thì pha trộn nhiều phong cách khác nhau. Công trình tiêu biểu: trường nam học sinh 
(1910), trụ sở Bộ sáng chế (1921), bảo tàng lịch sử hàng hải (1934) tất cả đều ở 
Stockholm , trường học ở Kamar (1935), bảo tàng Zoorn ở Mora (1939) và nhiều nhà tư 
nhân. Ông còn khôi phục phòng cố vấn của lâu đài Uppsala và là giáo sư khoa nghệ thuật 
của Stockholm (1922-32). 

Otto, frei (1925-?). Công trình sư Đức về kết cấu treo và kết cấu mới. Là con và cháu 
những nhà điêu khắc, ban đầu ông làm thợ nế, nhưng về sau lại quan tâm đến những tấm 
mỏng phất lên khung nhẹ của mô hình tàu lượn. Sau chiến tranh, trở lại trường đại học kỹ 
thuật Berlin, với tư cách là phi công học kiến trúc, và khi thăm Mỹ năm 1950, ông 
nghiên cứu những mái treo. Từ đó, Otto tập trung  vào việc làm thế nào che phủ diện tích 
mặt  đất được nhiều mà chỉ phải dùng ít vật liệu nhẹ, cố định hay lưu động. Kết cấu đầu 
tiên thuộc loại này của ông  là một kiôt nhạc ở Kassel (1955), mang bởi một cột duy nhất 
và những dây cáp. Tiếp đó là một phòng nhảy ở Cologne (1957) và tòa nhà Triển lãm 
Thụy sĩ tại Lausanne (1964) có hình bóng của một con nhím.. Tòa nhà triển lãm của Đức 
tại Montréal (1967) gồm một dãy những  đường lượn cong khi sử dụng các cột có chiều 
cao khác nhau để đỡ màng mỏng được chằng giữ bởi dây cáp. Kết cấu này đã bao phủ 
được diện tích 8.000m2. Mái màng mỏng ở sân vận động Olympic tại Munich (1972) bao 
phủ một diện tích 34.000m2 , song đó là những diện tích nhỏ bên cạnh kết cấu bơm hơi 
của Otto, có cáp hoặc không. Phải kể đến một đồ án cho các kho hàng ở Brême có bề 
mặt che phủ gần 55 ha. Ông sử dụng những mái treo cho một khách sạn  ở La Mecque tại 
Arập Xêut và một trung tâm hội nghi (1966-75) khi cộng tác với Gutbrod.  

Oud, jacobus jophannes pieter (1890-1963). Thành viên quan trọng của 
nhóm De Stijl Hà Lan, là người tiên phong trong quy hoạch Hà Lan. Được đào tạo ở 
Amsterdam và Delft, ông giúp việc cho Theodor Fisher ở Đức một thời gian ngắn, sau 
được cử làm kiến trúc sư thành phố Rotterdam (1918-33). Chịu ảnh hưởng của kiến trúc 
Anh bản xứ htế kỷ 19. Các tác phẩm tiêu biểu:  quán cà phê Unis ở Rotterdam (1925), 
tham gia dự án nhà ở tại Weissenhof, chịu trách nhiệm ba dự án khác về nhà ở và quy 
hoạch Rotterdam (1919) và nhiều công trình khác. Sau năm 1935, ông hơi ngả về xu 
hướng công năng, thể hiện trong công trình Shell ở La Haye (1939-46). 
 
 

_____ 
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paine, james (1716-1789). KTS Anh. Sống và làm việc ở London, thường liên hệ với 
Viện hàn lâm St Martin’s Lane. Ông xây dựng ở miền bắc nước Anh. Thiết kế nhóm nhà 
thờ và miếu vạn thần  ở Kedleston, Derbyshire (1760), thực hiện xây dựng gian phòng Ai 
Cập , với khán đài vòng cung ở Worksop ( bắt đầu năm1763). Các công trình khác: pháo 
đài Wardour (1769-76) Mansion House ( 1745-48). 

Palladio  andrea (1508-1580) Kiến trúc sư, nhà lí luận kiến trúc Italia. Thuở nhỏ 
làm thợ nề và tạc đá, sau cầm đầu nhóm thợ tại thị trấn Vicenze, xây dựng nhiều công 
trình cho các nhà quyền quí. Từ năm 1540 chuyên nghiên cứu nhiều công trình tại Roma 
và tiếp xúc với các tác phẩm lí thuyết kiến trúc của Vitruvius rồi sau đó  viết bộ sách “ 
Bốn cuốn sách về kiến trúc” xuất bản ở Venetia, Italia năm 1570. Đã thực hiện nhiều thể 
loại công trình: Tòa thị sảnh Publico (Brazilica, 1549), Carita ở Venetia 1560, 
Rendentore 1576, Le Zitelle 1580; các nhà hát Olympia ở Vicenze 1580, Scanmozzi 
1585, các biệt thự Trissimo ở Croli 1536, Piovene ở Lonedo 1542, Pizani ở Bagnolo 
1558, Cornado ở Piombino 1560, cầu gỗ qua Cismone, 1567, cầu đá qua Bakignone. 

palui B.V. (1924-?) Kiến trúc sư Nga. Tham gia thiết kế và xây dựng khu Tây-Nam 
Moxkva (1951-58), là một trong các tác giả của Cung thiếu nhi và học sinh (1959-63). 
Từ những năm 1970-1984 thiết kế các công trình : Trung tâm lưu trữ, Đại sứ quán 
Bungari, nhà làm việc tại quảng trường Dzecjinxki, tất cả ở Moxkva; sứ quán Liên Xô tại 
Mali, lãnh sự quán tại Iran và Nhật. 

Papworth, john buonaroti (1775-1847). Được biết  ¬ Anh khi ông làm việc tại 
thành phố Cheltenham. Ông công bố nhiều kết quả nghiên cứu  về bệnh khô ruỗng kết 
cấu. Ông đã xây dựng các kho hàng kết cấu kim loại và những mặt trước của cửa hàng 
lắp toàn kính, cần có phương pháp sản xuấ mới. Ông xây dựng nhiều nhà ở nông thôn, 
biệt thự ở thành phố và hàng loạt nhà công hữu ở ngoại thành London. Phải kể thêm 
những tòa nhà chất lượng cao ở Cheltenham, Gloucespellier (1825-26). Công trình cuối 
cùng là trùng tu miếu vạn thần, một công trình có hàng cột vuông vây xung quanh. 

parler P. (tk. 14-15) Một họ nhà kiến trúc sư Đức hành nghề tại Tiệp, trong đó có 
Henrich I.P. (sinh 1310) chuyên xây dựng các nhà thờ, trong đó có nhà thờ Strasbourg 
(1383). 

parlerge (1332-1399) Kiến trúc sư và nhà điêu khắc Tiệp gốc Đức. Người sáng lập 
ra trường phái nghệ thuật Mãn gôtich tại Tiệp. Xây dựng nhà thờ Praha (1356-99) sử 
dụng vòm nhẹ, cầu Karlov ở Praha (1357-78), nhà thờ ở Kolina (1360-78) 

patout, pierre (1879-1960). KTS Pháp, đại diện cho xu hướng kiến trúc trung dung 
giữa  kiến trúc hiện đại và hàn lâm. Học mỹ thuật tại xưởng của Pascal (1897-1903). Các 
công trình đã thực hiện: một nhà trong khu Triển lãm Nghệ thuật trang trí (1925), nhà 
riếng của họa sĩ Lombard (1928), nhà Voisin (1928), các tòa nhà ở tại phố Docteur-
Blanche (1928), cổng Champeret, tòa nhà trên đại lộ Victor ở Paris (1929-34),v.v. Patout 
còn thực hiện trang trí nội thất cho các thương thuyền : Ile-de-France (1926), Atlantique 
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(1928-30) và Normandie (1934-35). Là kiến trúc sư trưởng công trình khôi phục thư viện 
ở phố Nationale. 

passer A. (?-1637) Kiến trúc sư Hà Lan, làm việc tại Talin. Xây dựng một số công 
trình có mặt ngoài trang trí kiểu Hà Lan truyền thống tại Talin. 

Paxton joseph (1803-1865) Ngưới sáng tạo công trình có mái răng cưa do có khả 
năng quan sát nhạy bén và sáng tạo trong quá trình xây dựng, thực nghiệm nhà kính 
trồng rau tại Chatsworth (Anh).  Năm 1851, ông được nhận giải thưởng về dự án làm nhà 
kính tại Hội chợ triển lãm quốc tế London. Công trình có quy mô rất lớn với mặt bằng 
hình chữ nhật 124x564m, trong nhà nơi thông tầng cao đến 22,3m, toàn bộ ngôi nhà lắp 
bằng 3220 cột gang đúc, 2141 dầm rỗng cũng bằng gang, tường và mái đều lắp kính, xây 
dựng trong 17 tuần, gọi là “ Cung Thủy tinh”. Công trình này đã mở đường cho loại công 
trình có không gian lớn tràn đầy ánh sáng tự nhiên, được dựng từ kim loại và kính, xây 
dựng với tốc độ kỷ lục. 

Pearce, sir edward lovet (1699-1733). KTS Ailen, làm việc cho kiến trúc sư 
Thomas Burgh, xây dựng nhà nghị viện mới, nhà công xã sử dụng phong cách Palladio 
thời Phục hưng. 

Pearson, john loughborough (1817-1897). KTS, nhà trang trí Anh, chuyên 
về nhà thờ. Công trình đầu tay: một số nhà thờ vào loại đẹp nhất ở Anh và một số nhà 
khác ở nông thôn. Học trò của kiến trúc sư Ignatius Bonomi, sau được Salvin và P. 
Harwick đào tạo, trước khi có công ty riêng năm 1843. Công trình tiêu biểu: lâu đài Old 
English  ở Salvin và Quar Wood (1857), nhiều nhà thờ  (sau 1860), trong đó nổi tiếng là 
Holy Trinity (1849); bốn nhà thê g«tich khác là St Peter (1861), St Augaustine (1871), St 
John Evangelist (1875) và St Michel (1880). Tác phẩm cuối cùng của Pearson là nhà thờ 
Truro (1880) gồm nhiều tháp  bằng granit xám-vàng vươn lên giữa thành phố. Bên trong 
là những vòm gờ lớn theo kiểu nhà thờ Pháp thế kỷ 13. 

Pei, ming ieoh Sinh năm 1917, kiến trúc sư Mỹ gốc Trung Quốc, tốt nghiệp ngành 
kiến trúc tại học viện công nghệ Masachusetts ở Mỹ năm 1939, làm việc cho một số 
hãng ở Boston và đến năm 1955 mở văn phòng riêng. Nhiều lần được giải thưởng quốc 
gia Mỹ về kiến trúc. Có nhiều công trình nổi tiếng xây dựng ở trong và ngoài nước: mở 
rộng Viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại Hoa kỳ ở thủ đô Washington D.C, khách sạn hiện 
đại ở Bắc Kinh thủ đô Trung Quốc, công trình cải tạo và mở rộng bảo tàng Louvre ở thủ 
đô Paris (1985-90) và rất nhiều công trình khác. 

Pennethorne, sir james (1801-1871). KTS và nhà quy hoạch Anh theo xu hướng 
cổ điển lãng mạn của Nash. Làm việc ở công ty của Nash tại London (1820), học tập tại 

đây và du lịch châu Âu. Năm 1845 đứng ra làm việc riêng, hợp tác với Cục  quản lý nước 

và rừng. Từ năm 1840, phụ trách ban thu thuế đất. Trở thành trợ lý của Nash trong mười 
năm sau này và thực hiện nhiều công trình công cộng, đường phố và công viên. 

Percier charles & fontaine, pierre-lÐonard. Percier (1764-1838), 
Fontaine (1762-1854) là những kiến trúc sư ,những người sáng tác và trang trí nội thất 
theo phong cách Đế chế được Napoléon ưu ái. Sinh tại Pháp, họ học ở trường Mỹ thuật 
(1786) rồi cùng sang Italia học kiến trúc trong 3 năm . Trở về Pháp, họ trang trí nội thất 
nhà hát vũ kịch và các dinh thự tư nhân.  Từ năm 1799,  phục vụ Napoléon. Các công 
trình tiêu biểu:  Malmaison, lâu đài Compiège, lâu đài ở Chaillot (1811). Họ cũng xây 
dựng khải hoàn môn ở Carrousel trên đường vào lâu đài hoàng đế ở Tuileries (1806-08). 

Đây là công trình kiến trúc được đặc biệt chú ý thời bấy giờ, cũng như khải hoàn môn ở 
quảng trường Ngôi sao của Chalgrin. Ngoài ra, phải kể đến nhiều ngôi nhà xây dựng trên 
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các phố Rivoli và Castiglione ở Paris (bắt đầu 1801) có phong cách Tân cổ điển, hay việc 
tu bổ nội thất Louvre (1818-25) và vẽ nhà thờ giải oan (1816-26) có mặt bằng chữ thập 
Hy Lạp, cũng theo phong cách thuần túy Tân cổ điển. 

Peretiakovits M.M. (1872-1916) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng Tân cổ điển. 
Đặc điểm công trình của ông: hoành tráng, chịu ảnh hưởng của kiến trúc Phục Hưng ( 
nhà Ngân hàng ở Leningrat-1912) hoặc kiến trúc Đế chế Nga ( nhà Ngân hàng Quốc gia 
ở Roxtov-na-Đônu-1947). 

Perret, auguste (1874-1954) Kiến trúc sư Pháp hành nghề ở Paris. Đi sâu nghiên 
cứu kết cấu công trình, là người đầu tiên thiết kế xây dựng nhà khung bêtông cốt thép có 
mặt bằng và không gian cơ động tại Paris. Tác phẩm tiêu biểu : nhà ở tại đường phố 
Franklin (1903), gara «t« ở đường Ponthieu (1905), nhg hát Champs ElysÐes (1911-13), 
bảo tàng những công trình công cộng ở Paris (1937), các đồ ấn tái thiết Amiens và Le 
Havre (1949-56), hăng ga máy bay ở Marseille (1950). 
Peruzzi Baldassare (1481-1536) Kiến trúc sư Italia, cùng với Bramante và 
Raphael xây dựng nhà thờ Pie tại Roma. Trong sáng tác,  tuân theo những nguyên tắc 
của  Tiền Phục Hưng kết hợp với xu thế của Tân Phong Cách. Thiết kế biệt thự Famezin 
(1509-11), lâu đài Maximo tại Roma. 

piacentini (1596-1669) Kiến trúc sư Italia, đại diện của xu hướng Tân Cổ điẻn . Tiếp 
thu có hệ thống kiến trúc Cổ điển trong bố cục nhịp điệu của các hàng cột, tháp nhiều 
tầng. Công trình tiêu biểu : trừơng đại học thành phố, triển lãm Quốc tế xây dựng tại 
Roma (1937), Vittoria tại Breche (1932). 

pietro  da cartona (1881-1960) Kiến trúc sư kiêm họa sĩ Italia, đại diện của Mãn 
Barôc chịu ảnh hưởng của Michenlangello, Raphael. Công trình tiêu biểu:  lâu đài 
Barberini ở Roma (1633-36);  xây dựng phòng khán giả sử dụng ánh sáng tự nhiên. 

piranese, giovani battista (1720-1778) Kiến trúc sư và họa sĩ Italia, chịu ảnh 
hưởng của xu hướng kiến trúc Cổ đại và nghệ thuật Barôc. Trong thiết ké xay dựng chú 
trọng tạo không gian lớn, sử dụng điêu khắc trong trang trí kiến trúc, màu sắc tương 
phản. Kiến trúc của ông đã gây được ảnh hưởng tới phong cách Đế chế. 

Pisano N. (1220-1284) Kiến trúc sư và nhà điêu khắc Italia.Một trong những ngưới 
sáng lập Đối Phục Hưng. Công trình để lại : nhà thờ Sien, chịu ảnh hưởng của gôtich 
Pháp. 

Pite, arthur beresford (1861-1934). KTS Anh, theo xu hướng Tân phục hưng. 
Theo học đại học và Viện hàn lâm hoàng gia, sau làm việc ở văn phòng của John Belcher 
(1881-1897). Tác phẩm đầu tay:  nhà thờ cơ đốc giáo ở Brixton, theo phong cách 
Byzantin (1898). Các công trình khác: mặt chính cửa hàng Pagani, nhà thờ Kampala theo 
phong cách gotich Italia. Giảng dạy tại Trường Nghệ thuật hoàng gia (1900-23), làm 
trưởng khoa kiến trúc tại trường xây dựng ở Brixton, sau còn giảng dạy ở Cambridge. 

plecnik I. (1872-1957) Kiến trúc sư Xlôvacki, người sáng lập trường phái kiến trúc 
Xôvacki thế kỷ 20, cải biến từ xu hướng Lãng mạn dân tộc sang xu hướng Công năng. 
Công trình tiêu biểu : nhà Zakhelov (1905), Dukha (1911), thư viện đại học ở 
Liublianhit. Khôi phục khu Gradchan ở Praha (1920). 

Pniewski B. (1897-1965) Kiến trúc sư Ba Lan, một trong những người sáng lập trường 
phái kiến trúc Ba Lan thế kỷ 20, kết hợp Tân Cổ Điển với Công năng Các công trình của 
ông như nhà ở tại phố Klonôva (1937),nhà nông thôn (1957-65) có hình thức thích hợp, 
hình khối khoáng đạt. 



 4

Poelart, joseph (1817-1679). KTS tại tòa án Bruxelles. Theo học Francois Huyot, 
một kiến rúc sư theo phong cách Tân cổ điển. Công trình tham gia đầu tiên là nhà thờ 
gôtich Notre-Dame ở Laeken (1854-72). Trụ sở tòa án cũng là một công trình khá lớn 
của thế kỷ 19, ông phải mất gần 20 năm  để xây dựng (1866-83). Đây là một ví dụ điển 
hình về kiến trúc công sở thời bấy giừo, biểu hiện được quyền lực và sự vững bền của 
Nhà nước. Giữa thế kỷ, Poelart có xu hướng ngả về chiết trung: một sự pha trộn giữa cổ 
điển Hy-La với Ai Cập phương đông, thể hiện ở những công trình có khối vuông nặng 
nề, cầu thang và hành lang rộng. 

poelzig  Hans (1869-1936) Kiến trúc sư Đức, có xu hướng Lãng mạn, sau pha chút 

ấn tượng , có ảnh hưởng đến thế hệ Kiến trúc sư sau này của Đức. Công trình tiêu biểu : 
nhà hát lớn Berlin (1919). 

Pokhôkhin M.B. (1910-?) Kiến trúc sư Nga. Tham gia khôi phục Moxkva, áp dụng 
di sản kiến trúc cổ điẻn, công trình có hình khối không gian rành mạch, nghiên cứu xây 
dưng nhà tấm lớn và nhà khung ( cuối thập kỷ 50). Xây dựng Cung Đại hội điện Kremli 
(1961), xây dựng đường Kalinin vàtổng thể công trình SEV (1964-69), triển lãm quốc tế 
ở Montreal va Osaka (1967-70). Viện sĩ Hàn lâm Kiến trúc Liên Xô. 

Pokrovxki B.A. (1871-1931) Kiến trúc sư Nga. Công trình tiêu biểu : đền tưởng 
niệm Leipzig (1912-13),nhà kho bạc Moxkva (1914), ngân hàng ở Gorki (1913). Tham 
gia thiết kế nhà máy thủy điện trên sông Vonga (1926). Chú trọng kết hợp kiến trúc dân 
gian với phong cách hiện đại. 

Pollack Michael (1773-1855) Kiến trúc sư Hung, theo xu hướng Cổ điển. Tác 
phẩm chính:Viện huấn luyện quân sự (1829-35), bảo tàng quốc gia (1837-47). Công 
trình mang tính chất hoành tráng, có mặt chính khoáng đạt, sinh động. 

Polyakov L.M. (1906-1965) Kiến trúc sư Nga. Thiết kế nhiều loại công trình dân 
dụng. Chú trọng vè hình thức trang trí, đôi khi xem nhẹ yêu cầu công năng. Công trình 
tiêu biểu : nhà hát tại Arbat các ga metro Kurxkaya (1938), Oktyabrxkaya (1950), 
Arbatxkaya (1953), khách sạn Leningratxkaya, tất cả đều ở Moxkva. Tham gia xây dựng 
kênh đào Vonga-Don. 

Polyanxki A.T. (1928-?) Kiến trúc sư Nga. Công trình của ông có bố cục đa dạng, 
nhịp điệu và hình thức nghiêm ngặt: tòa nhà Triển Lãm Liên xô tại Bruxen (1958), tổng 
thể công trình Artek và khách sạn bên bờ Hắc Hải, tổng thể Cung Olympic Thanh niên ở 
Moxkva (1981).Viện sĩ Viện Hàn lâm Kiến trúc Liên Xô. Giải thưởng Quốc gia (1967). 

Polykleitos (Tk. 4 tCn) Kiến trúc sư Hy Lạp.Thiết kế nhà hát 14 ngàn chỗ(350-330 
tCn). Công trình được giải quyết tốt vè âm thanh, bố cục hài hòa, gắn liền chặt chẽ với 
cảnh quan. 

Polyme (vl) Chất hình thành do sự kết hợp với nhau của những đơn vị hóa học đơn 

giản cơ bản trong một mẫu hình đều đặn. Thường dựa trên cơ sở hệ cacbon hoặc dựa trên 
các nguyên tử silic và ôxy (E: polymer). 

Pomerantxev A.N. (1848-1918) Kiến trúc sư Nga Xây dựng cửa hàng tại Moxkva 
(nay là GUM), đền tưởng niệm Nevxki ở Sochi (1904-12). Công trình sử dụng kết cấu 
thép khẩu độ lớn, kết hợp với hình thức trang trí hài hòa. 

Ponti, Gio (1891-1979) Kiến trúc sư và họa sĩ Italia, theo xu hướng “ Siêu nghệ thuật” 
với quan điểm thống nhất mọi hoạt động của con người trong việc sáng tao môi trường 
nghệ thuật ở xung quanh, chịu ảnh hưởng của xu huớng Tân Cổ điển. Công trình tiêu 
biểu : nhà văn phòng của Công ty Pirelli ở Milan (1956). 
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Poppelmann MAtthaus Daniel (1662-1736) Kiến trúc sư Đức, hành nghề tại 
Dresden từ năm 1686. Tác phẩm chính : lâu đài Svingle ở Dresden (1772). Chú trọng mặt 
bằng theo kiến trúc Cổ điển, kết hợp với hình khối cơ động của Barôc. Đôi khi đưa vào 
các chi tiết trang trí của Rôcôcô. 

Porta, giacomo della (1540-1602) Kiến trúc sư Italia . Học trò Mikenlangello, 
là người cải biên kiến trúc Phục Hưng. Chỉ đạo xây dựng nhà thờ Pie (từ 1573), đưa mái 
cupôn elip vào sử dụng. Tham gia xây dựng quảng tường Capitol (1563), xây dựng 
trường đại học ở Roma và một số biệt thự khác. 

Post, george browne (1837-1913). KTS Mỹ, sinh tại New York, có đóng góp lớn 
vào việc phát triển kiến trúc thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại 
trường đại học  New York (1858) và làm việc  ở văn phòng của Richard Morris Hunt. 
Năm 1860, vào quân đội và kết thúc chiến tranh thì mở công ty riêng của mình. Ông là 
kiến trúc sư  cố vấn về xây dựng  của công ty bảo hiểm nhân thọ Gilman & Kendall ở 
New York (1868-70). Công trình tiêu biểu : tòa nhà lớn Williamsburg  của ngân hàng tại 
Brooklyn (1874), các tòa nhà New York Produce Exchange (1881-85),  Westerrn Union 
(1873-75), Cotton Exchange(1886) Havemeyer (1991-93) và New York Stock Exchange 
(1904). Khách sạn Statler Hotel ở Cleveland (1911) là một trong những công trình quan 
trọng cuối cùng của ông. 

Post, pieter (1608-1669). KTS Hà Lan, theo xu hướng cổ điển Hà Lan. Làm việc cho 
công ty Frédéric Henri ở Hà Lan (1637-51). Công trình tiêu biểu : Huis ten Bosch 
(1645), tòa thị chính  ở La Haye (1652-58), khách sạn thành phố Maastricht (1659-64) 
và nhiều  tòa nhà ở khác ở La Haye, Gouda,v.v. 

Prandtauer, jacob (1658-1726). KTS barôc nổi tiếng của áo. Như cha mình, ban 
đầu là thợ nề, nhưng sau trở thành nhà điêu khắc (1689). Ông theo học thiết kế khi có 
yêu cầu khôi phục  nhà thờ (1702-14) , tu viện (1714) và nhiều công trình khác. 

prouvé, jean (1901-?). Nhà sáng tạo Pháp các kết cấu tiền chế. Sinh sống gần Nancy 
và hành nghề thợ sắt, sau làm  trong xưởng sản xuất tôn và thép xây dựng. Do có sự đặt 
hàng các cấu kiện bằng thép của các kiến trúc sư Mallet-Stevens, Beaudouin, Lods,v.v. 
và Le Corbusier tại đây, ông đã trở thành người tiên phong trong việc sản xuất nhà bằng 
kim loại có thể di chuyển được. Về sau, Prouvé đã tập hợp được các kiến trúc sư trẻ và 
cộng tác viên  cùng làm việc trong xưởng của mình. Trở thành kỹ sư cố vấn (1953). 

Pryimak B.I. (1909-?) Kiến trúc sư Nga. Thiết lập tổng sơ đồ Kréatik, nhà ở tại quảng 
trường Tôlxtôi. Trung tâm bưu điện, khách Moxkva (1954-61), ga xe điện ngầm “ Zavod 
Bolchevitx” (1963) và “ Nivki” (1972). 

Puget P. (1620-1694) Kiến trúc sư, nhà điêu khắc Pháp, đại diện của xu hướng Ba rôc, 
hoạt động tại Italia và Pháp. Trang trí mặt ngoài các công trình ở Toulon (1656-57). 
Louvre (1670-83), bao tàng Lonchan ở Marseilles (1655). 

Pugin, augustus welby northmore (1812-1852). Nhà văn, học giả, kiến 
trúc sư Anh. Ngay khi còn trẻ, đã vẽ những ngôi nhà với chi tiết kiến trúc để minh họa 
trong sách của người cha, chẳng hạn :cuốn “ Các ví dụ về kiến trúc gôtich”(1828-38), 
“đồ đạc gôtich” (1827). Sau này ông được đặt vẽ” đồ đạc trong lâu đài Winsor”(1827). 
Năm 1829-31, ông chỉ đạo xưởng riêng của mình, chuyên sản xuất đồ đạc và tượng trong 
kiến trúc bằng đá và gỗ. Nhiều cuốn sách mang tính chất giáo khoa vềkiến trúc của ông 
đã được xuất bản:” Đồ đạc gôtích theo phong cách thế kỷ 15” (1835), “ Các chi tiết của 
nhà gỗ thời xưa” (1836), “ Thiết kế chi tiết để làm bằng sắt và đồng”(1836), “Thiết kế 
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chi tiết để làm bằng vàng và bạc”(1836), “Những nguyên tắc chính trong kiến trúc cơ 
đốc giáo” (1841), v.v. Ông còn là người xây dựng nhiều nhà thờ nhất (1839-52). 
 

_____ 
  
 
 

 
 
 
 

quarengi, giacomo (1744-1817) Kiến trúc sư Nga, gốc Italia. Theo xu hướng cổ 
điển cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19. Thiết kế nhiều công trình công cộng ở St. Petersbourg, 
trong đó có nhà Ngân hàng quốc gia (1783-88), viện Hàn lâm khoa học (1783-87),học 
viện Catherine (1806-07),nhiều lâu đài, đặc biệt nổi tiếng là Viện Xmôlnưi (1806-08) với 
các giải pháp mặt bằng rành mạch, bố cục hình khối phân minh, hình thức hoành tráng. 
 
 

_____ 
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rainaldi, carlo (1611-1691). Là một trong những KTS quan trọng nhất theo xu 
hướng kiến trúc barôc Roma. Con của một kiến trúc hành nghề ở bắc Italia. Ông xây 
dựng nhiều nhà thờ, trong đó thường sử dụng giải pháp mặt chính có nhiều nhóm cột lớn, 
bên trong được chiếu sáng trên tập trung từ mái vòm tròn, chẳng hạn nhà thờ S. Maria ở 
Campitelli. 

Raffaello, Sanzio (1483-1520). Một trong bốn nhà sáng tạo lớn nhất của kiến trúc 
Phục hưng Italia, là KTS và họa sĩ. Ông thiết kế các nhà thờ  Saint Pierre(1509), Saint 
Eligio (1514), lâu đài Pandolfini ở Florence (1520), biệt thự Madama (1517). Cùng với 
Romano Giulio, trang trí hoàn toàn mái vòm tròn bằng phù điêu thạch cao trắng, phỏng 
theo môtip Nhà Vàng ở Néron. 

rait, wright frank lloyd (1896-1959) Kiến trúc sư Mỹ, người sáng lập và lãnh 
đạo trường phái kiến trúc Hữu cơ. Những công trình đầu tay có mặt bằng đối xứng, tiếp 
sau đó là các giải pháp có tính lãng mạn-ấn tượng : nhà Charli ở Chicago (1891) Sau năm 
1893 xu hướng lãng mạn biểu hiện rõ nét hơn. Từ khi hành nghề độc lập đã xây dựng 
hàng loạt nhà ở có vườn ở ngoại thành, nhà ở tại bang Illinois (1902). Chịu ảnh hưởng 
của kiến trúc truyền thống Nhật, lần đầu tiên thực hiện “ hệ thống thống nhất không gian 
bên trong” (nhà Robi ở Chicago, 1909). Trong những công trình này thường có dải cửa 
sổ nằm ngang, có sân thượng, gắn liền với cảnh quan bên ngoài. Hình thức kién trúc gắn 
liền với việc sử dụng hợp lí vật liệu và kết cấu ( nhà  Công ty Larkin ở Buffalo, 1905). 
Đầu thế kỷ 20, đã xây dựng nhà blôc bêtông cốt thép chia mặt nhà bởi các cấu kiện tiêu 
chẩn ( nhà Milliard ở bang Califorrnia, 1923). Trong những năm 30, là người lãnh đạo 
trường phái kiến trúc Hữu cơ ( nhà thác nước ở Pensivani, 1936 dựa trên hình thức mô 
phỏng thiên nhiên). Kết cấu nhà thân tụ bằng bêtông cốt thép có các nhánh sàn côngxoon 
( tháp Price ở bang Oklahoma, 1953-56), hàng loạt nhà mở cửa ở góc 60-1200, nhà tổ 
ong ở California (1937), bảo tàng Gugenheyma ở New York ( thiét kế:1943-46, xây dựng 
: 1956-59). 

Rastrelli Bartolomeo (1700-71). KTS Nga gốc Italia, đại diện chính của xu 
hướng Barôc Secbia thế kỷ 18. Lâu đài Biron ở Ruanda (1736-40), Elgava (1738-40). 
Quan điểm thiết kế: xét lại truyền thống Barôc Châu Âu  theo văn hóa nghệ thuật Nga. 
Sử dụng mái nhỏ, cột nhỏ, chọn màu sắc tường, môtip trang trí truyền thống ( nhà thờ 
Andreevxkaya ở Kiev, 1747), xây dựng Cung Lớn ở Petergof (1747-52). Trong các năm 
1750-60, chú trong nhịp điệu hàng cột, không gian, hình bóng, mặt bằng nghiệm ngặt , 
thường có hình chữ nhật, như lâu đài Puxkin, Vôronxov (1747-57) và những công trình 
khác ở Peterburg. Cung điện Mùa Đông và  tu viện Xmoln−i ở Peterburg là những quần 
thể kiến trúc lớn ở đô thị mà ông đã tham gia xây dựng. 

Reidy, affonso eduardo  (1909-1964). KTS Brazin, tác giả của một số công 
trình đẹp nhất ở xứ này. Sinh ở Pháp và tốt nghiệp ở Rio de Janeiro (1930). Trở thành trợ 

lý của G. Warchavchik, giáo sư kiến trúc. Ông đã hành nghề và giảng dạy thiết kế nhiều 
loại công trình ( những năm 1940-50). Xây dựng nhiều công rình, trong đó có nhà hát 
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Herme ở Rio (1950), viện bảo tàng Nghệ thuật ở Sao Paulo (1951), viện bảo tàng Nghệ 
thuật hiện đại ở Rio (1954),v.v. 

Rennie, john (1761-1821). Kỹ sư xây dựng Êcôt, nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng 
cầu. Ông cũng thực hiện nhiều cầu dẫn nước, kênh, cảng, kho bãi,v.v. Sau khi tốt nghiệp 
đại học Edimbourg, ông mở phòng thiết kế cùng với Boulton và Watt ở Birmingham  về 
trang bị điện công nghiệp. Công trình tiêu biểu: cầu đá ở Kelso, cầu Waterloo (1817), 
cầu sắt Southwark (1819) và cầu London. 

Renwick, james (1818-1895). KTS Mỹ. Công trình nổi tiếng là nhà thờ St Patrick ở 
New York. Tốt nghiệp đại học Columbia năm 1836. Kỹ sư giám sát xây dựng cầu dẫn 
nước và hồ chứa nước Croton ở New York. Đã đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế nhà thờ  
Grace ở New York theo phong cách Tân gôtich Anh (1846), được xem là dấu ấn quan 
trọng của Tân gôtich trong thời kỳ này. Những công trình khác: nhà thờ St Patrick ở đại 
lộ 5 (1879), học viện Smithsonian (1844-46) và phòng tranh Corcorran (1859) ở 
Washington, gian lớn của đại học Vassar ở New York (1860), một số trụ sở, nhà hát khác 
nữa. 

Renzo piano Sinh năm 1937 ở Genova (Italia), tốt nghiệp khoa kiến trúc đại học 
Bách khoa Milano năm 1964. Kiến trúc sư là người sáng tạo nhiều công trình kiến trúc 
rải rác khắp nơi trên thế giới, từ Tòa tháp đa năng ở Sydney (Australia), nhà ga cuổi 
tuyến bay cuả cảng hàng không Kansai trên vịnh Osaka (Nhật Bản) đến quy hoạch tổng 
thể cải tạo quảng trường Potsdam ở Berlin (Đức), hay viện bảo tàng quỹ tài trợ Bayeler ở 
Basel (Thụy Sĩ). Các tác phẩm của Renzo Piano không chỉ gồm nhà ở gia đình, căn hộ 
chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, bảo tàng, mà còn cả nhà máy, nhà ga hàng 
không và nhà ga đường sắt, nhà hát, nhà triển lãm, nhà thờ. Chưa hết, ông còn sáng tác 
cả cầu, tầu thủy, thuyền, xe hơi cũng như thiết kế đồ án quy hoạch đô thị. Các tác phẩm 
chính của Renzo Piano: tòa nhà văn phòng cho B & B  ở Como, Italia (1973), Trung tâm 
Văn hóa Georges Pompidou và Viện nghiên cứu âm học IRCAM ở Paris(1977), đồ án 
khôi phục các trung tâm lịch sử Oranto, Italia (1979), nhà ở cho khu Rigo, Perugia Italia 
(1982), khôi phục các nhà máy của Schlumberger ở Paris (1984), viện bảo tàng sưu tập 
Menil, Houston, Mỹ (1987), sân bóng đá San Nicola, Bari Italia (1989), các ga xe điện 
ngầm cho Anssaldo, Genova Italia; trung tâm thương mại Bercy, Pháp (1990), tàu thủy 
Cruise cho P &O, Mỹ (1991), phòng họp và hòa nhạc Lingotto, Torino, Italia, cảng hàng 
không quốc tế Kansai Osaka, Nhật bản (1994), trung tâm doanh nghiệp Torino, Italia 
(1995), v.v. Hàng loạt công trình của ông đã gây sửng sốt về mục tiêu và bao quát về tính 
đa dạng của quy mô, vật liệu và hình thức, phản ảnh sự tổng hợp của nghệ thuật, kiến 
trúc và kỹ thuật, giải quyết vấn đề sâu rộng, có thể xếp ngang hàng với các nghệ sĩ bậc 
thày đồng hương của ông như Leonardo da Vinci và Michelangelo. Kiến trúc sư Renzo 

Piano đã nhận được nhiều Giải thưởng và Danh hiệu vinh dự từ nhiều nước châu âu, 

châu Mỹ, châu á và UNESCO (từ năm 1978 đến 1997). 

rewell Viljo (1910-1964) Kiến trúc sư Phần Lan, người tiên phong của xu hướng 
Duy lí ở Phần Lan. Chú trọng bố cục, cấu trúc rõ rệt, thể hiện tính hợp lí về công năng và 
kết cấu. Phối hợp các bộ phận hình chữ nhật và hình cong một cách hợp lí (tòa thị chính 
ở Toronto năm 1958, nhà thờ ở Vax năm 1964). 

Ribera, pedro de (1683-1742). KTS Tây Ban Nha, theo xu hướng rôcôcô Tây Ban 
Nha. Bắt đàu hành nghề tại Madrid, dưới sự bảo trợ của tử tước Vadillo, nhà cải tạo đô 
thị. Ribera là một nhà sáng tạo kiến trúc, thể hiện ở giáo đường Hospicio S. Fernando ở 
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Madrid (1722), giáo đường Nuestra Senorra ở nhà thờ S. Antonio ở Avila (1731), nhà thờ 
S. Caetano ở Madrid (1722 và 1737), viện bảo tàng ở Virgen del Puerto (1718),v.v. 

Richardson henry hobson (1838-1886) Kiến trúc sư Mỹ, theo phong cách 
Lãng mạn. Công trình tiêu biểu: nhà thờ Triniti ở Boston (1873-77), cửa hàng Marchal 
Field  ở Chicago. 

Rietveld, gerrit (1884-1964). KTS và thợ đóng đồ gỗ Hà Lan, thành viên của 
nhóm  De Stijl cho đến năm 1931. Làm trong xưởng gỗ của cha từ nhỏ; tại đây đã thiết 
kế đồ gỗ cho trạm gác lâu đài Zullen từ những tấm ván đơn giản. Từ 1911, mở xưởng 
riêng và theo học lớp kiến trúc ban đêm . Chính trong thời gian này, Rietvelt đã sáng tác 
các mẫu đồ gỗ, và chiếc ghế bành “xanh-đỏ” (1924) tại nhà của Schroder . Đó là một 
mẫu đặc biệt quan trọng, đã minh họa  được những nguyên tắc thiết kế màu nêu ra của 
nhóm Stijl, từ ba màu cơ bản kết hợp với ba màu “ không sắc” là đen, trắng và xám. 
Rietvel đã cộng tác chặt chẽ với nhiều kiến trúc sư khác trong các đồ án khác nhau 
(1923-32). Năm 1928, ông là một trong các sáng lập viên của Công hội kiến trúc hiện đại 
thế giới (CIAM). 

Rinaldi Antonio (1709-1794)  KTS Italia, theo xu hướng Bar«c và Rococo rồi 
chuyển sang Cổ điển, hành nghề tại Nga trong những năm đầu của triều đại Catherine II. 
Tác giả của lâu đài Piôtr III (1758-62), lâu đài Trung Hoa (1762-68), lâu đài ở Gatchin 
(1766-81), lâu đài Cẩm thạch ở Peterburg (1768-85). 

Robson, edward  robert (1836-1917). KTS Anh, chuyên gia về kiến trúc trường 
học. Là kiến trúc sư cố vấn  của Bộ giáo dục (1889-1904). Xây dựng hàng trăm trường 
tiểu học, nhất là ở London theo đúng quy chuẩn xây dựng trường học của Anh. Ông xuất 
bản tập sách ” Kiến trúc trường học” vào năm 1874. Robson còn là thanh tra xây dựng 

nhà thờ Durham và xây dựng một số công trình khác như nhà ở, trụ sở, lâu đài. 

rocellino (1409-1464) Một gia đình kiến trúc sư và điêu khắc Italia thời Sơ Phục 
Hưng, trong đó nổi tiếng là Berado R. và Antonio R. trong xây dưng Cung Ruchenlai tại 
Florenxia (1446-51). Tác phẩm chính : quy hoạch và xây dựng thành phố Pienca (từ 
1459), lần đầu tên thể hiện tư tưởng nhân đạo về” một thành phố lí tưởng “: Cung 
Picolomini, Pienca (1460-64). 

Rodriguez, ventura (1717-1785). KTS Tây Ban Nha nửa sau thế kỷ 18. 

Rojin I.E. (1908-?) Kiến trúc sư Công huân CHLB Nga. Thiết kế xây dựng ga metro “ 
Novokuznetxkaya” (1943) và “ Elektrozavodxkaya”(1944), trụ sở sứ quán Liên Xô tại 
Vacsava (1954-56), tổng thể sân vận động trung ương Lênin (1955-56) và tượngđài 
Tretyakov (1982)  ở Moxkva. 

Root, john wellborn (1850-1891). KTS Mỹ, là cộng tác viên của Daniel 
Burnham  trong việc xây dựng hàng loạt nhà văn phòng lớn tại Chicago. Tốt nghiệp kỹ sư 
xây dựng ở  New York (1869). Làm việc tại công ty Carter, Drake & Wight (1871) ở 
Chicago. Đơn đặt hàng quan trọng đầu tiên là Montauk Block, Chicago (1882) liên quan 
đến vấn đề bất động sản văn phòng. Root chuyên viết và nghiên cứu về vấn đề này và đã 
thiết kế nhiều công trình loại này cho công ty. Các công trình tiếp theo là The Rookery 
(1886) và Monadnock Building (1889-91). Đặc điểm của kết cấu được thể hiện rõ bởi 
những bức tường gạch không trang trí nhiều, có độ nghiêng thay đổi như kiến trúc cổ đại 
Ai Cập. Ông cũng làm một loạt công trình thương mại có kết cấu kim loại : Rand-
McNally Building, Women’s Temple và Masonic Temple, đều ở Chicago. 

Rossi Karl Ivanovitch (1775-1849) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng Mãn Cổ 
điển. Là một trong những người sáng tạo những quần thể tưọng đài lớn ở Pêtecbua trên 
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cơ sở sơ đồ quy hoạch tông thể rộng lớn của thành phố, xây dựng lâu đài vườn Epaghina 
(1818-22), lâu đài Mikhailovxki (nay là Viện bảo tàng Nga), thể hiện tài năng về nghệ 
thuật trang trí. Quy hoạch xây dựng quảng trường Cung điện, thay đổi hướng phố Biển về 
trung tâm Cung điện Mùa Đông, tạo nên một trong những quần thể kiến trúc lớn tại 
Pêtecbua. Các công trình khác : nhà Xenata và Xinođa, quản trường Xênat (1824-34). 
Rosi là một trong những nhà sáng tạo  của xu hướng Đế chế, đặc trưng ở giải pháp lớn, 
chi tiết nội thất phong phú, kết hợp hài hòa giữa điêu khắc với giải pháp kết cấu. 

Rozanov E.G. (1925-?) Kiến trúc sư Nga. Một trong những tác giả thiết kế chính của 
quảng trường Lênin ở Taskent (1975), ở Tyula và Vladivoxtok (1983-84), viện bảo tàng 
Lênin ở Taskent (1970) và Kub−xev (1980), nhà hát ở Orrla (1967) và Kurxk (1983), 
tổng thể nhà an dưỡng ở Exentuka (1967), Urman (1972), Kr−m (1980), cung Hữu nghị 
các dân tộc tại Taskent (1981), nhiều nhà ở tại Lunda, Angola (1985). Viện sĩ Hàn lâm 
Kiến trúc Liên Xô (1983). 

Rousseau, pierre (1751-1810). KTS Pháp . Học kiến trúc trường của Pháp tại 

Roma. Công trình còn lại duy nhất của ông là khách sạn Salm,  nơi đã gây chú ý cho 
Thomas Jefferson khi đến thăm Paris. Đây là một trong những công trình tiêu biểu cho 
xu hướng tân cổ điển Pháp, có khoảng sân rộng vây quanh bởi hàng cột iônic thấp, tương 
phản với hàng cột thức đồ sộ của hành lang nhìn thấy rõ từ ngoài đường phố do mặt 
chính mở rất thoáng.  

Rubanenkô B.P. (1910-1985) Tiến sĩ, kiến trúc sư Liên Xô. Công trình chính : khu 
nhà ở tại Mal−i Okhta , Lêningrad (1936-41),  quy hoạch và xây dựng quảng trường ở 
Minxk (1947), khu đô thị mới của thành phố Togliatti (1967-72), tổng sơ đồ thành phố 
Brejnev. Viện sĩ Viện Hàn lâm Kiến trúc Liên Xô (1979). 

Rudnev L.V. (1885-1956) Kiến trúc sư Nga. Tham gia thiết kế quy hoạch công trình 
tưởng niệm “ Chiến sĩ cách mạng” ở Leningrad (1917-19), trụ sở Viện huấn luyện quân 
sự Frunzê (1937), nhà hành chính phố Sapônikov (1934-38), nhà ở (1947-48), tổng thể 
trường Đại học trên đồi Lênin (1949-53) tại Moxkva, Cung văn hóa và khoa học ở 
Vacsava (1952-55). Giải thưởng Quốc gia (1949). 
 
 

_____ 
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Saarinen, Eiel (cha, 1873-1950) và Saarinen , Eero (con, 1910-1961). Là hai 
trong số các kiến trúc sư có ảnh hưởng đáng kể tại vùng bán đảo Scandinavie. Người cha  
sinh ở Phần Lan, học kiến trúc tại Đại học Bách khoa Helssinki. Công trình đầu tiên có 
tiếng là nhà triển lãm ở Paris (1900) và sau đó là một loạt kiến trúc nhà ở tại Helsinki. 
Đoạt giải thiết kế nhà ga chính ở Helsinki (1904). Công trình được xây dựng với mái 
vòm cuốn bằng bêtông (1910-14). Từ năm 1923 sang làm việc tại Mỹ và thực hiện các 
công trình của Viện Hàn lâm  Crandbook  ở Michigan (1925) và làm giáo sư tại đó. Từ 
năm 1937 cùng với con trai thực hiện nhiều công trình quan trọng: nhà hòa nhạc 
Kleinhaus ở Buffalo (1938), nhà thờ công giáo ở Columbus , Indiana (1942). Saarinen 
con sinh ở Phần Lan, sang Mỹ cùng với gia đình  (1923), học ở Paris và trường đại học 
Yale  rồi đoạt giải thưởng về công trình tưởng niệm Jefferson ở St Louis (18=948), thực 
hiện công trình Trung tâm kỹ thuật của General Motors ở Michigan (1955) và nhiều 
công trình khác gây ấn tượng mạnh như nhà thi đấu khúc côn cầu trên băng của Đại Học 
Yale (1959) và ga hàng không Kennedy ở New York (1962). 

Sacconi, gluseppe (1855-1905). KTS, tác giả đài tưởng niệm Victor-Emmanel ở 
Roma sau khi đã đoạt giải quốc tế năm 1884. Đây là một trong những công trình lớn của 
thế kỷ 19. 

Sakakura, junzo (1904-1974). Cùng với hai KTS Nhật Bản khác ( Kunio Maekawa 
và Kenzo Tange) sáng tạo một phong cách mới sau thế chiến 1939-45. Phong cách này 
dựa trên việc ưu tiên sử dụng bêtông, chịu ảnh hưởng nhiều của Le Corbusier, người ông 
đã cùng làm việc nhiều năm (1929-37) sau khi tốt nghiệp đị học Tokyo. Trong thời gian 
ở Paris, ông đã thiết kế tòa nhà Nhật Bản của Triển lãm quốc tế Paris (1937). Những ngôi 
nhà lớn của Sakakura ở Nhật đều là công trình thương nghiệp và công nghiệp . Cũng có 
một số công trình công cộng : bảo tàng nghệ thuật ở Kamakura (1952), khách sạn thành 
phố Hajima (1959),  và ở Kure (1962). Quảng trường nhà ga Shinjuku ở Tokyo (1967)  là 
công trình được đánh giá cao về phương diện quy hoạch đô thị . 

Salvi, nicola (1687-1751). Người thiết kế đài phun nước Trevi ở Roma. Trong một 
phần tư thế kỷ 18, ông đã có nhiều đong góp đáng kể cho bộ mặt đô thị Roma. Đó là 
những đường bậc thang kiểu barôcTây Ban Nha Francesco de Sanctis (1723-26), quảng 
trường Sant’Ignazio (1727-28). 

Sangallo Một gia đình kiến trúc sư và điêu khắc Italia thời Phục Hưng, nổi bật có 
Gianbecti (1445-1516); ông là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà điêu khắc, đã phát triển truyền 
thống của F. Brunellexki. Các tác phẩm chủ yếu: biệt thự ở Pozzo-a-Cayano gần 
Florenxia (1485), trung tâm Santa Maria ở Prato (1484-95) là một trong các đền thờ mái 
cupôn thời Sơ Phục Hưng. 

Sansovino C.A. (1460-1529) Kiến trúc sư và nhà điêu khắc Italia thời Tân Phục 
Hưng. Công trình của ông thể hiện phong cách Cổ điển kết hợp với Gôtich. 

sansovino T.Y. (1486-1570) Kiến trúc sư và nhà điêu khắc Italia thời Thịnh và Mãn 
Phục Hưng. Xây dựng nhiều công trình ở Vênexia : lâu đài Corner (1532), thư viện San-
Marco (1536-54),v.v. 
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sant’elia, antonio (1880-1916). KTS Italia , theo xu hướng tương lai của 
Marinetti. Theo học Mỹ thuật ở Bologne, tốt nghiệp với huy chương vàng (1912). Bắt đầu 
hành nghề ở Milan. Các tác phẩm đầu tay chịu ảnh hưởng của Aronco và Olbrich. Đã thể 
hiện quan niệm về thành phố hiện đại của mình trong các thiết kế cho tương lai  (1912-
14), nhiều đồ án đã được trình bày ở Triển lãm của nhóm Nuove Tendenze ở Milan 

(1914). Xuất phát điểm của ý tưởng này căn cứ vào các thành phố của Mỹ và công nghệ, 
ông cho rằng các công trình hiện đại phải là “những cỗ máy khổng lồ” và đòi hỏi tòa  
nhà ở phải có bố cục động và nhiều cấp bậc khác nhau. 

sauvage, henri (1873-1932) . KTS  cấp tiến Pháp. Học và làm việc tại xưởng của 
Jean-Louis Pascal (1837-1920) cùng với Jourdain. Công trình đầu tay: biệt thự Majorelle 
ở Nancy (1898), hai tiệm càphê ở Paris (1899), Trỉển lãm  quốc tế  năm 1900. Sau năm 
1903, Savage cùng với Sarazin lập “công ty ẩn danh xây dựng nhà ở sạch và rẻ”. Ông còn 
xây dựng nhiều công trình, thể hiện xu hướng Nghệ thuật mới. Từ năm 1922-1931, 
Sauvage đi sâu nghiên cứu nhà tiền chế sản xuất hàng loạt, đặc biệt là khôi phục lại nhà ở 
đô thị: nhà bằng thép (1927), nhà bằng ống (1929-30). Chính ông đã xây dựng tường bao 
của một công trình 8000m2, hoàn toàn lắp ráp chỉ trong 100 ngày. Ông còn giảng dạy về 
nghệ thuật trang trí (1928-31). 

Schafer, karl (1844-1908). Nhà lý  luận và nhà giáo theo xu hướng Tân gôtich. 
Ông giảng dạy và thể hiện tinh thần của kiến trúc gôtich đích thực. Tác phẩm độc đáo 
của Schafer là công trình bản xứ bằng gỗ phổ biến ở miền trung nước Đức thế kỷ 15-18. 
Trường đại học Marburg an der Lahn (1872-91) và nhiều nhà ở khác cũng xây dựng theo 
phong cách tân bản xứ này. 

scharoun Hans (1893-1972) Kiến trúc sư Đức, theo xu hướng kiến trúc Biểu cảm, 
rồi sau là Hữu cơ: nhà hát ở Tây Berlin (1956-63), nhà ở mang tên Romeo & Juliet ở 
Stutgadt (1955-59). 

sChinder, rudolf m. (1887-1953). KTS Mỹ. Sinh tại Viên và theo học trường 
Nghệ thuật thành phố. Otto Wagner là một trong những giáo sư có ảnh hưởng lớn đến 
những tác phẩm đầu tay của ông. Schinder đã thành lập câu lạc bộ nghệ thuật mang tên 
Buhnenverein ở Viên từ khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp (1914), ông làm việc ở 
công ty Ottenheimer, Stern & Reichel  tại Chicago. Đã từng làm việc với Adolf Loos, 
Frank Lloyd Wright và đến 1920, được Wright  gửi đi Californie để giám sát công trình 
xây dựng Barnsdall House . Chính tại đây ông thực hiện đề tài về nhà ở tư nhân, có tính 
quyết định con đường hành nghề sau này của mình. Khi đứng ra làm việc riêng, Schinder  
xây dựng ngôi nhà của mình tại phía đông Hollywood bằng bêtông , là loại vật liệu ông 
ưa thích. Trong công trình tiêu biểu  của mình là Lovell Beach House (1926), ông đã 
thực hiện những không gian nội thất cơ động, những hàng hiên sử dụng bêtông và kính. 
Ông còn nghiên cứu “những ngôi nhà tối thiểu” dành cho người nghèo và những nhà xây 
tại vùng sâu, vùng xa. 

Schinkel, karl friedrich (1781-1841). KTS Đức theo xu hướng tân cổ điển, sau 
sáng lập trào lưu Berlin hiện đại . Được đè bạt vào một vị trí quan trọng của Bộ công 
chính năm 1810, trở thành kiến trúc sư trưởng (1815) và tổng giám đốc (1831). Các công 
trình kiến trúc gôtich tiêu biểu: lăng mộ của nữ hoàng Louise (1810), nhà thờ  lớn ở 
Berlin (1819), Berlin Neue Wache (1817), nhà hát Schauspielhaus (1819-20), 
NikilaiKirche ở Posdam (1829-37),v.v. Dù cho Schinkel được biết như một kiến trúc sư 
tân cổ điển, song thị hiếu về gôtich của ông vẫn thể hiện trong một vài công trình  như 
lâu đài nhỏ ở Babelsberg (1834). Ông còn thực hiện nhiều đồ án công trình tưởng niệm 
nữa. 
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Schuluter Andreas (1660-1714) Kiến trúc sư và nhà điêu khắc Đức, đại biểu nổi 
tiếng của xu hướng Barôc tại Đức. Tác phẩm : nội thất lâu đài ở Berlin (1698-1706),biệt 
thự Camay ở Berlin (1711-12) cùng nhiều tác phẩm điêu khắc gắn liền với công rình kiến 
trúc, cầu ,v.v. Từ 1713, làm việc tại Pêterburg, có ảnh hưởng tới Barôc Nga thế kỷ 18 : 
trang trí Cung Mùa Hạ (1713-14), thiét kế lâu đài Mon Plaisir. 

Schumacher, fritz (1869-1947). KTS và nhà quy hoạch Đức, được biết với các 
công trình đơn giản, hoành tráng, sử dụng vật liệu trong nước, thường là bằng gạch. Kiến 
trúc sư thành phố Hambourg (1909-31). Công trình tiêu biểu: bệnh viện các bệnh nhiệt 
đới (1912), Waddorferschule(1929), đều có xu hướng hiện đại theo nghĩa rộng. 
Schumacher trở thành khuôn mẫu kiến trúc sư và nhà quy hoạch chính thống của Đức. 

Schwechten, franz (1841-1924). KTS Đức tài ba cuối thế kỷ 19. Ôngđược biết 
tiếng khi sử dụng gạch nhiều màu cho nhà ga Anhalt ở Berlin (1875-80) và mặt chính rất 
rộng của kho chứa. Các tác phẩm nổi tiếng: Kaiser-Wilhem-Gedachtniskirche ở Berlin 
(1889-95) và Kaiserschloss ở Posen (1905-10) . 

Scott, sir george gilbert (1811-78) . KTS Anh chuyên về nhà thờ, người 
hưởng ứng đầu tiên và là người phát ngôn của trào lưu Tân gôtich dưới triều Victoria . 
Ông đã tham gia vào việc sáng tạo, chuyển đổi, khôi phục hàng trăm  công trình  và là 
nhân vật có ảnh hưởng đến các nhà xây dựng thời đó. Sau thời gian dài học việc ở nhiều 
nơi, từ năm 1840 ông mới bắt tay vào nghiên cứu nghiêm túc về công trình gôtich và tự 
xây dựng một trong những nhà thờ đàu tiên: St Giles Camberwell ở phía nam London 
(1841-43), rồi tu viện Westminster (1849). Sau đó ông khôi phục nhiều nhà thờ  và đoạt 
giải Saint-Nicolas ở Hambourg. Các tác phẩm tiêu biểu: St mathias ở Richmond, nhà thờ 
cổ St George ở Doncaster, St Mary Abbots ở Kensington,v.v. Giữa các năm 1850 và 

1897, ông đã xuất bản 5 cuốn sách, trong đó có cuốn “ Hồi ký về con người và nghề 

nghiệp” (1879). Hai con và cả các cháu ông sau này cũng đều là kiến trúc sư. 

Seidler, harry (1923-?) . KTS người gốc áo nhưng sống và hành nghề tại Ôxtralia 
từ 1954. Ông là kiến trúc sư quan trọng ở Sydney. Sau khi  học ở Havard và đại học 
Manitoba ở Canada, ông làm việc cùng với Marcel Breuer và Oscar Niemeyer. Sân vận 
động Olympic ở Melbourne với mái treo, nhiều công trình thương nghiệp và các blôc nhà 
ở tại Sydney (1965), công viên Ôxtralia (1967) là những tác phẩm của kiến trúc sư bậc 
thầy về phong cách kiến trúc quốc tế. Ngôi nhà riêng của ông bằng bêtông cốt thép ở 
ngoại thành Sydney là ví dụ về sử dụng địa hình hiểm trở một cách thông minh. 

Sekanaukax V.A (1930) Kiến trúc sư Litva. Công trình tiêu biểu : khu nhà ở 
Lazđinai (1967-70), Cung triển lãm nghệ thuật (1968), trụ sở trung ương Đảng Cộng sản 
Litva,(1982), tất cả đều ở Vinhius. Viện sĩ Viện Hàn lâm Nghệ thuật Liên Xô (1979). 

semper Gottfried (1803-1879) Kiến trúc sư Đức, nhà lí luận kiến trúc và nghệ 
thuật. Chú trọng tổ chức mặt bằng, nội thất, sử dụng môtip trang trí Phục Hưng và Barôc 
kết hợp với nội dung công trình. Tác phẩm lí luận : “ Thẩm mỹ học thực hành” (1860-63) 
với quan điểm phong cách là sự kết hợp các hiện tượng lịch sử. 

Sernishov X.E. (1881-1963)  Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng kết cấu chủ nghĩa. 
Copong trình tiêu biểu : học viện Mac-Lê trên quảng trường Xôviết ở Moxkva (1924-27), 
tham gia lập tổng sơ đồ khôi phục Moxkva (1935), xây dựng nhà cao tầng của trường 
Đại học trên đồi Lênin (1949-53). Kiến trúc sư trưởng Moxkva(1934-41). Tổng thư kí 
Hội kiến trúc sư Liên Xô (1950-55). 

Sert, josep lluis (1902-?). KTS Tây Ban Nha. Sau khi học ở Barcelone thì làm việc  
cùng với Le Corbusier ở Paris (1929-30). Đi vào quy hoạch những năm đầu hành nghề, 
ông sang Mỹ năm 1939 và trở thành trưởng khoa của trường hội họa ở Havard (1953). 
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Tham gia xây dựng nhiều công trình lớn, nhưng thể hiện rõ ưu thế của  nhà quy hoạch: 
mặt bằng trường đại học  Boston và Havard  (1959-65;1950-65) khá phong phú và sinh 
động, gắn liền được với môi trường đô thị. Sert xuất bản nhiều sách , trong đó có cuốn 
:”Thành phố của chúng ta có lưu danh được không ?”. Còn phải nhắc tới tòa nhà triển 

lãm Quốc tế của Tây Ban Nha ở Paris mà ông phối hợp thực hiện với Gonzalez, Miro, 
Calder và Picasso (1937).  

Sevakinxki X.I. (1713-1780) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng Barôc. Là người sáng 
lập trường phái kiến trúc truyền thống Nga thế kỷ 17 với các giải pháp và hình thức kiến 
trúc có hệ thức, bố cục hình khối cân bằng và rành mạch, hình bóng kiến trúc tinh tế, 
trang trí phong phú. Tham gia xây dựng tổng thể lâu đài-công viên Txarkoe Xêlo (1746-
60), lâu đài Fontanke (1750-55), lâu đài Suvalov (1753-55), nhà thờ Nikonxki (1753-62), 
nhà kho “ Hà Lan mới” (1765-80), khôi phục Kunxkamera (1754-58) tại Pêterburg. 

Sharon, aryeh (1900-?). KTS và nhà quy hoạch Ixraen. Sinh ở Ba Lan, ngụ cư ở 
Palextin. Sau 6 năm làm thợ nề, ông sang Đức , học ở Bauhaus de Dessau (1926-30). Sau 
hai năm tập sự, ông trở về Palextin (1932). Chính ở đây, Sharon đã xây dựng nhiều nhà ở, 
có sự hợp tác của Tel-Aviv. Cùng với Dov Karmi, ông là người truyền bá kiến trúc hiện 
đại châu Âu, nhất là phong cách của Gropius và Bauhaus. Các công trình tiêu biểu: các 
bệnh viện Ichilov, Beilinson, Petak Tikvah ở Tel-Aviv, trường đại học Weizmann ở 
Rohovot, trường  đại học cho người Do Thái ở Jerusalem. 

Shaw, richard norman (1831-1912). KTS Anh, chuyên về nhà ở .  Được đào tạo 
ngắn hạn về kiến trúc, rồi làm việc tại công ty của Burn và  học tập thêm về Tân gôtich. 
Được gửi du học thêm tại Pháp, Italia và Đức (1854-56), khi trở về , ông công bố một 
tuyển tập hình vẽ về nhà thờ “ Sơ phác kiến trúc trên lục địa” (1858). Là chuyên gia về 

nhà ở, ông luôn phân biệt nhà ở nông thôn và nhà ở đô thị và thể hiện quan điểm này 
trong các tác phẩm của mình:Glen Andred (1866-68), Leyswood (1867-69), Cragside 
(1870) và hàng loạt nhà xây dựng vào các năm 1870-80. Tại London, ông đã thể nghiệm 
những công trình hỗn hợp giữa phong cách Anh cổ và nữ hoàng Anna, xây dựng nhiều 
công trình tôn giáo, tiêu biểu là nhà thờ Thánh Ba Ngôi ở Bingley (1866-68) và All 
Saints ở Leek (1885-87). 

siloe, diego de (1495-1563) Kiến trúc sư và nhà điêu khắc Tây Ban Nha, chịu ảnh 
hưởng của Mikenlangelo và trường phái Florenxia. Trong các tác phẩm kiến trúc, ông đã 
kết hợp gôtich với hệ cột thức, tạo không gian hài hòa. Xây dựng nhà thờ Burga (1519-
23) và nhiều mộ chí. 

Sitte, camilio (1843-1903). KTS và nhà quy hoạch áo. Được biết đến nhờ cuốn 
sách” Những nguyên tắc nghệ thuật của quy hoạch đô thị” xuất bản ở Viên năm 1889, về 

cơ bản là đối lập với  những nguyên tắc của trường phái Haussmann. Sitte có ảnh hưởng 
lớn trong những năm 1900 tại các nước sử dụng tiếng Đức, chẳng những đối với các nhà 
quy hoạch mà cả kiến trúc sư có xu hướng quay trở lại duy trì kiến trúc cổ xưa. 

Skidmore, owing & merrill . Một trong những công ty xây dựng lớn và phát 
triển mạnh của Mỹ thành lập sau Thế chiến II. Nổi tiếng với những tòa nhà  văn phòng 
lớn . Công ty thành lập ở Chicago năm 1935 bởi Nathaniel Owings (sinh 1903) , Louis 
Skidmore (sinh 1897) và kỹ sư John O. Merrill (sinh 1896). Công trình đầu tay của họ là 
Trung tâm nghiên cứu nguyên tử của Mỹ ở Oak Ridge, Tenessee; tiếp đó là những công 
trình của Viện hàn lâm không lực Hoa kỳ ở Colorado Springs (1959), công trình Lever 
House (1952), ngân hàng Manhattan ở New York (1962), trường đại học Yale (1963). 
Công ty còn thực hiện xây dựng cho nước ngoài (ngân hàng Lambert tại Bỉ) và thực hiện 
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những dự án quy mô lớn ( trường đại học Illinois, Chicago Circle Campus, tháp John 
Hancock ở Chicago,v.v.) 

Soane, sir john (1753-1837). KTS nổi tiếng của Anh. Tác phẩm  của ông sau năm 
1790 mang phong cách cổ điển độc đáo. Đó là một vài nhà ở nông thôn, trụ sở làm việc 
và của hàng ở London và ngân hàng Anh. Sau khi học trường William Baker ở Reading, 
ông đã có nguyện vọng trở thành kiến trúc sư. Ban đầu, tham gia một số dự án của thành 
phố như mở rộng  tòa nhà Ealing của Thomas Gurnell, rồi vào công ty của Henry 
Holland. Tại đây, cùng với George Dance, ông đã có ảnh hưởng tốt, với phong cách riêng 
của mình. Ông đã doạt huy chương bạc (1772) và huy chương vàng (1776) trong các 
cuộc thi của Viện hàn lâm kiến trúc, sau lại được học bổng của George II và đi học tại 
Italia. Soane đã xuất bản tập “ Mặt bằng những ngôi nhà� (1788), chủ yếu phản ảnh thị 

hiếu  nhà nông thôn lúc đó. Những công trình khác: khôi phục Bank Stock Office(1791), 
Tyringham (1793), Dulwich Art Gallery (1811),v.v. 

Sommaruga, giuseppe (1867-1917). KTS Italia, theo phong cách Nghệ thuật mới. 
Tác phẩm chính: lâu đài Castiglioni ở Milan (1901-03), lăng mộ Foccanoni  ở Sarnico 
(1907). 

Sonck, lars eliel (1870-1956). KTS tiên phong của xu hướng lãng mạn ở Phần 
Lan, chịu ảnh hưởng của các kiến trúc sư Tân bản xứ Anh. Tác phẩm tiêu biểu: nhà riêng 
ở Fistrom (1895), nhà thờ ở Tampere (1902-070, trung tâm bưu điện (1905) và nhà thờ 
Kallio (1912) đều ở Helsinki. 

Soufflot, Germain (1713-1780) Kiến trúc sư Pháp, theo xu hướng Cổ điển. Thiết 
kế mặt ngoài các công trình : khách sạn Dio ở Lyon (1741), trung tâm St. Genève ở Paris 
(1755-89) –sau này chuyển thành Pantheon. Đặc điểm kiến trúc của ông: phân chia 
mảng rõ rệt, hình thức hoành tráng và nghiêm ngặt, giải pháp kết cấu táo bạo. 

Spence, sir basil (1907-1976). KTS £c«t. Học tại đại học London và Edimbourg. 
Làm việc cho Edwin Luttens, là một người có ảnh hưởng nhiều đến phong cách kiến trúc 
của ông. Công trình tiêu biểu: một số tòa nhà  lớn của tư nhân ở Êcôt (trước 1939), công 
trình triển lãm của South Bank  ở London (1951), khôi phục nhà thờ Conventry (1960), 
các trường đại học Sussex , Cambrridge, Durham, Exeter và Southampton (những năm 
1960),v.v. 

Stakensneider A.I. (1802-1865) Kiến trúc sư Nga gốc Đức. Xây dựng nhiều lâu 
đài và nhà tư nhân, chủ yếu ở Peterburg; áp dụng nhiều phong cách kiến trúc của các thời 
kỳ khác nhau. 

Stalberg E.E. (1883-1958), kiến trúc sư Công huân, viện sĩ Hàn lâm kiến trúc 

Latvia, theo xu hướng Duy lý, Hiện đại, Cổ điển. Công trình chính : nhà đơn nguyên tại 
phố Samarin (1926-36), đài tưởng niệm Tự do (1931-35) và Lênin (1947-50) đều ở Riga. 

steller P.P. (1910-1977) Kiến trúc sư Nga. Một trong những tác giả của khách sạn  
Sovietxkaya (1950), ga metro Prospect Mira (1957), Cung Đại hội điện Kremli (1959-
61), khách sạn Rossia (1967-70), nhà hòa nhạc trung tâm Diarat (1974) , trụ sở HĐBT 
Nga (1979-81), chỉ đạo thiết kế đại lộ Novikirovski (từ 1968) – Tất cả đều ở Matxcơva. 

Stephenson, robert (1803-1859). Kỹ sư xây dựng và người tiên phong trong xây 
dựng đường sắt, nhà ga và cầu. Là con của George Stephenson (1781-1848), nhà phát 
minh máy kéo chạy hơi nước. Sau khi kết thúc lớp ngắn hạn tại đại học Edimbourg, hai 
cha con đã cùng nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên từ Stockton đến 
Darlington, rồi từ Liverpool đến Manchester. Năm 1835 Stephenson được công nhận là 
kỹ sư của Công ty đường sắt của London và Birmingham. Với sự hỗ trợ về kiến trúc của 
Francis Thompson, ông đã hoàn thành cầu sắt bằng các ống  tại miền bắc Galles, rồi cầu 
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Britannia (1850) - nổi tiếng về kỹ thuật độc đáo. Về sau, ông còn xây dựng một cầu ở 
Canada và hai cầu khác ở Ai Cập. 

Sullivan Louis henry (1856-1924) Kiến trúc sư và nhà lý luận Mỹ, đại diện của 

xu hướng kiến trúc Chicago , một trong những người tiên phong của chủ nghĩa Duy lý. 
Những công trình cao tầng của ông thể hiện tính thẩm mỹ cao, sử dụng kết cấu khung. 
Công trình còn áp dụng cấu trúc tổ ong, kết hợp nghiêm ngặt với các bề mặt trang trí 
đường cong phức tạp bằng gang theo phong cách hiện đại : nhà Bảo hiểm Bufallo (1894-
95), cửa hàng Carson, Piri, Scott ở chicago (1899-1904). Là nhà lí luận đã nêu những 
nguyên tắc phát triển kiến trúc Công năng và Hữu cơ. 

Syrkus S. (1893-1964) Kiến trúc sư và nhà lỷ luận kiến trúc Ba Lan. Một trong những 
người sáng lập trường phái kiến trúc Ba Lan thế kỷ 20, theo xu hướng Công năng. Chỉ 
đạo thống nhất hóa xây dựng nhà ở điển hình tại Ba Lan. Xây dựng biệt thự ở Xoxnovitsa 
(1933-34), tòa nhà tại phố Katovitxki và Đombrovetxki, nhà hát ở Jôliby (1932-34), tất 
cả đều ở Vacsava. Hình thức thể hiện công năng rõ rệt, tỷ lệ hợp lỷ. 
 
 

_____ 
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tạ Mỹ duật (1915-1989) Kiến trúc sư Việt Nam. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ 
thuật Đông Dương khóa VIII (1932-37). Thiết kế xây dựng nhiều công trình dân dụng tại 
Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa (1937-45). Tiêu biểu có biệt thự 67 Nguyễn 
Du, biệt thự 28 Hàng Chuối (1940), biệt thự 25 Hùng Vương (1938- cộng tác với Cerutti) 
và đăc biệt là biệt thự điển hình phong cách Đông Dương tại 27 Nguyễn Đình Chiểu 
(1938); tất cả đều ở Hà Nội. Ông còn là tác giả chính của Khu giao tế Trung ương với 
trên 20 hạng mục công trình bằng gỗ, tre, nứa lá (1951-52) , một số nhà 4 tầng ở Hà Nội, 
Trung tâm dịch vụ Vĩnh Linh và Trường đại học Thương nghiệp Hà Nội (1955-62). Giải 
thưởng cuộc thi thiết kế chùa Quán sứ, Trung tâm thể dục thể thao Cần Thơ, Đông 
Dương học xá (1940-42).  

Tabit antun (1907-1974) Kiếntrúc sư Liban. Kiến trúc tiêu biểu: công tình “ Hội 
những người thông thái” (1938), nhóm nhà ở tại Bâyrut (1960),v.v. đều xuất phát từ các 
nguyên tắc kiến trúc Hiện đại Châu Âu có tính kể đến khí hậu địa phương của Liban. 
Giải thưởng Lênin về Hòa bình. 

Tamanian A.I. (1878-1936) Kiến trúc sư Acmênia, theo xu hướng kiến trúc cổ điển . 
Tác giả của tổng sơ dồ khôi phụ Erêvan (1924), nhà hát opêra và balê Xpenđiarôva 
(1926-53), trụ sở Chính phủ Acmênia (1926-41) ở Erêvan. Chú trọng kết hợp hình thức 
kiến trúc truyền thống Acmênia với kiến trúc hiện đại; có vai trò quan trọng trong việc 
hình thành nền kiến trúc hiện đại Acmênia. 

Tange, kenzo X. Kenzo Tange 

tatlin, vladimir (1885-1953) Công trình sư Nga, nguyên là họa sĩ. Đã thực hiện 
một số đồ án kiến trúc tầm cỡ quốc tế. Tốt nghiệp Hàn lâm viện Moxkva năm 1910. 
Công trình tiêu biểu là Đài vinh danh Đệ Tam quốc tế (1919-20) bằng thép và cáp, thực 
hiện trên makét  nhưng chưa xây dựng. Công trình cao đến 390m. 

taut, bruno (1880-1938). KTS, nhà quy hoạch và nhà văn Đức. Là người tiên phong 
của xu hướng biểu cảm của những năm 1920. Năm 1909,cùng với Franz Hoffmann thành 
lâợp một cong ty ở Berlin . Họ thực hiện nhiều  công trình nhà ở  và văn phòng tại đây; 
đồng thời cũng tham gia nhiều cuộc thi. Năm 1913, Taut thiết kế một tòa nhà cho Hội 
chợ Leipzig mang tên” Lâu đài thép”, tiếp theo là tòa nhà triển lãm  ở Cologne năm  
1914. Taut còn xuất bản cuốn sách tiên tri” Kiến trúc bằng kính” cùng năm với việc khai 
trương công trình “ Ngôi nhà bằng kính”. Là kiến trúc sư thành phố Magdebourg (1921-
24), ông còn xây dựng nhiều nhà ở, nghiên cứu  sơ đồ chỉ đạo quy hoạch đô thị Berlin-
Britz (1925-31). Năm 1932 ông qua Nhật Bản rồi dừng chân ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. 

telford, thomas (1757-1834) Kỹ sư xây dựng Êcôt, công trình sư chuyen về cầu, 
cảng, kênh, nhà thờ,v.v. Năm 1793 tở thành kỹ sư, kiến trúc sư và thành tra thi công kênh 
đào Elles-mere. Người tiên phong trong việc sử dụng thép trong xây dựng cầu, tiết kiệm 
thép khi sử dụng khẩu độ lớn . Nổi tiếng về những cây cầu treo,  (1826) xây hỗn hợp đá 
và thép, tạo tiền đề cho những cây cầu bằng xích thép xây dựng tại Mỹ sau này. 
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tengbom, ivar justus (1878-1968). Một trong những KTS lãng mạn cuối cùng 
của Thụy Điển ở đầu thế kỷ 20. Được đào tạo ở học viện kỹ thuật Goteborg và Viện hàn 
lâm hoàng gia ở Stockholm và bắt đầu vào nghề năm 1912. Để lại cho Stockholm hai tác 
phẩm giá trị: nhà thờ Hogalid (1923) và  hội trường (1926). Sau này, Tengbom còn làm 
việc với con trai, sáng tạo nên nhiều kiến trúc hiện đại của Thụy Điển. Ông còn là chủ 
nhiệm các công trình hoàng gia từ năm 1924 đến 1936. 

Terragni, giuseppe (1904-42). KTS Italia. Là một thành viên của nhóm kiến trúc 
sư đi sâu nghiên cứu kiến trúc cách mạng trong thời kỳ phát xít. Năm 1926, cùng với Gio 

Ponti tổ chức Phong trào kiến trúc duy lý và làm việc tại Trung tâm kiến trúc thực 
nghiệm  Italia ở Côme. Ông mất tại mặt trận Nga trong thế chiến II. 

Teulon, samuel sanders (1812-1873).  KTS Anh. Mở công ty riêng (1840) sau 
khi hành nghề tại công ty của George Porter ở Bermondsey. Công trình đã thực hiện: 
Tortworth Court (1849-52), Shadwell Park (1856-60), Elveham Hall (1859-62) và 
Bestwood Lodge (1862-64). Ngoài ra, còn phải kể những kiến trúc tôn giáo còn gây 
tranh cãi: St mark (1861), St  Mary (1866-73) và St Stephen (1867). 

Thomon, thomas de (1754-1813). KTS Pháp. Tác phẩm chính: sở giao dịch Saint- 
Petersburg, một trong những lâu đài lớn tân cổ điển đầu thế kỷ 19. Ông là kiến trúc sư ở 

Paris, qua Italia, áo rồi định cư tại Nga. Ông được nhận vào Viện hàn lâm Saint-

Petersburg (1800) và nhận xây dựng công trình lớn đầu tiên là nhà hát Bolchoù (sau bị 
hỏa hoạn năm 1811). Ngoài ra, còn có các kho gửi hàng  ở cảng Salni (1804-05) và một 
giáo đường ở Pavlosk. 

Thurah, laurids de (1706-1759). KTS Đan Mạch nổi lên ở nửa đầu thế kỷ 18 
cùng với đồng hương là Nikolaj Eigtved và kiến trúc sư Đức E.D. Hauser. Cả ba người 
này đã thế chân một kiến trúc sư vô danh để xây dựng lâu đài Christianborg và để lại 
không ít điều tranh cãi. Thurah còn thực hiện Nhà bảo tàng, một tòa nhà mang phong 
cách barôc ở bắc Copenhagen, khôi phục bệnh viện Frederick (1745) và nhà thờ Mabre- 
một dự án tập trung khá nhiều kiến trúc sư song không thể thực hiện được. 

Tilmanis O. (1900-1980) Kiến trúc sư Công huân Latvia. Công trình tiêu biểu : tòa thị 
chính thành phố Yanica Axara (19290-30), trụ sở Viện Hàn lâm khoa học Litva (1950-
57), đại học Bách khoa (1956-58), tất cả đều ở Riga. Khôi phục và quy hoạch khu trung 
tâm Elgava (1947) và nhiều nhà ở trên quảng trường Mũi tên đỏ (1958). Chủ tịch Hội 
kiến trúc sư Latvia (1959-65). 

Tite, sir william (1789-1873) KTS Anh theo xu hướng cổ điển, chuyên xây dựng 
công trình công cộng. Cùng với E.N. Clifton, ông đã xây dựng một số nhà ga. Công trình 
tiêu biểu: Trường cao đẳng Mill ở bắc London (1825-27), cơ quan hối đoái ở London 
(1841-44), nghĩa trang  Brookwood (1854), các nhà ga Carlisle (1847) và Perth (1848). 

tkhor B.I. (1929-?) Kiến trúc sư Liên Xô. Một trong các tác giả của tòa nhà Triển lãm 
Quốc tế của Liên Xô tại Montreal (1967), tổng thể công trình Olympic tại Moxkva. Giải 
thưởng Lênin (1982). 

Toramanian T. (1864-1934). KTS và nhà khảo cổ kiến trúc Acmenia. Hoạt động ở 
Thổ Nhĩ Kỳ rồi Bungari từ năm 1895. Chỉ đạo nghiên cứu di tích kiến trúc Acmenia từ 
năm 1903. 

Torosian D.P. (1926-?) Kiến trúc sư Acmenia. Trong sáng tác, dựa vào kinh nghiệm 
kiến trúc truyền thống Acmenia và thế giới, đặc biệt là các giải pháp xây dựng đô thị và 
hình thức thể hiện, tổng hợp nghệ thuật. Tham gia thiết kế xây dựng: Viện nghiên cứu 
tim mạch (1965-82), quy hoạch trục trung tâm thành phố (từ năm 1981), ga metro “ 
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Quảng trường Lênin”(1975-80), tượng đài kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười 
(1966-82). Kiến túc sư trưởng Erêvan (1071-81). Giải thưởng Quốc gia Liên xô (1977). 

Torroja, eduardo (1899-1961). KTS Tây Ban Nha hiện đại, người tiên phong 
cùng với Josep Lluiss Sert. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Madrid, ông là một 
trong những người sử dụng bêtông ứng suất trước. Các công trình xây dựng tại Tây Ban 
Nha của ông đã được giới thiệu trong cuốn “ Triết học của các kết cấu” và “ Tự thuật về 

hành trình của một kỹ sư” . Tư tưởng của Torroja đặc biệt thể hiện rất rõ trong công trình 

xây dựng trường đua ở Zarzuela gần Madrid (1933). Kết cấu bêtông vượt khẩu độ lớn 
của mái khán đài đã chứng tỏ sự thành công của thiết kế. Ông còn xây dựng cầu vượt  ở 
Esla  với chỉ một vòm có khẩu độ 190m (1940) , các nhà thờ Xerrallo, Saint Esperit và 
cầu Suert (1952). 

Towsend, charles harrison (1851-1928) Một trong những thành viên quan 
trọng của phong trào Nghệ thuật và Thủ công nghiệp ở Anh. Ban đầu, làm việc cho một 
kiến trúc sư ở Liverpool, sau hành nghề ở London (1880) rồi mở công ty riêng. Công 
trình tiêu biểu: viện Bishopsgate (1892), bảo tàng Horniman (1896) và phòng tranh 
Whitechapel (1896-99). Các tác phẩm của ông rất khác biệt với nhau từ hình khối, khẩu 
độ của vòm cho đến các dải trang trí và môtip hoa lá. Towsend còn xây dựng nhà thờ, 
giáo đường, tòa thị chính và nhiều ngôi ở nhà nông thôn. 

trezzini Domenico (1670-1734) Kiến trúc sư Nga gốc Thụy sĩ. Tham gia thiết kế 
thành phố Kronstat và doanh trại Aleksandro-Nepxki, thực hiện quy hoạch đảo 
Vaxilievxki, xây dựng Cung Mùa Hạ (1710-14), cổng Pêtropxki và nhà thờ 
Petropavlopxki. Đã sớm biết thiết kế “ mẫu” về nhà ở để xây dựng cho các tầng lớp dân 
cư khác nhau . Chú trọng mặt bằng, chi tiết đơn giản, sử dụng bộ phận của hệ cột thức 
lớn và chi tiết Barôc là đặc điểm ỷtong các công trình của ông. 

Triridat (tk. 10-11) Nhà hoạt động kiến trúc Acmenia, người sáng lập xu hướng nghệ 
thuật kiến trúc Acmênia thế kỷ 10-11. Công trình chính: nhà thờ ở Argin (997-998) và 
Ani (809-1001), trung tâm Grigori (1001-1010); tất cả đều có đặc điểm: kết cấu vòm, bố 
cục không gian hài hòa, rành mạch, trang trí gọn gàng. Năm 989-992 thực hiện khôi 
phục đền có mái cupôn ở Conxtantinopol. 

Trotski N.A. (1895-1940) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng kết cấu. Tác giả của nhiều 
công trình công cộng lớn tại Lenigrad : trụ sở quận Kirov (1931-34), nhà hành chính trên 
đại lộ Moxkva (1937-40). Chú trọng sử dụng hệ cột thức lớn. 
tsusev A.V. (1873-1949) Kiến trúc sư Nga, người thể hiện phong cách độc đáo của 
kiến trúc truyền thống Nga : khu nhà ở Marfo-Marinxki (1908-12), tổng thể công trình 
ga Kazan (1914-26) ở Moxkva. Tham gia thiết kế tổng sơ đồ khôi phục Moxkva đầu tiên 
(1918-25),  Triển lãm toàn Nga về nông nghiệp, công nghiệp và thủ công nghiệp (1922-
23). Một số công trình tiêu biểu của chủ nghĩa kết cấu : nhà an dưỡng ở Sochi (1927-31), 
trụ sở Bộ nông nghiệp (1928-33). Công trình thành công nhất là Lăng Lênin tại Hồng 
trường (làm bằng gỗ năm 1924 rồi bằng đá năm 1929), khách sạn Moxkva (1932-38), 
cầu Moxkvôtetxki (1936-38), nhà hành chính trên quảng trường Dzecjinxki (1946), tất cả 
đều ở thủ đô. Môtip kiến trúc dân gian Gruzia cũng được sử dụng trong trụ sở Phân viện 
Mac-Lê ở Tbilitxi (1938) hoặc của Uzbekixtan cũng được áp dụng tại Nhà hát opêra và 
balê ở Taxkent (1940-47), chi tiết kiến túc Nga thế kỷ 17 cũng được đưa vào ga metro 
Konxomolxkaya- Konsevaya ở Moxkva (1952). Vai trò của ông trong xây dựng  đô thị 
cũng khá quan trọng : thiết kế khôi phục các đô thị bị phá hủy trong chiến tranh Vệ quốc  
hồi 1941-45 như Ixtr− (1942-43), Nôvôgorođ (1943-45), Kub−xev (1947). Tác giả của 
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200 công trình khoa học và bài báo về kién trúc và xây dựng đô thị. Viện sĩ  Hàn lâm 
kiến trúc Liên xô (1943). 

tyurin E.D. (1796-1872) Kiến trúc sư Nga, theo xu hướng Đế chế: thiết kế khôi phục 
Cung điện Kremli (1817-22), lâu đài Ekaterinxki (1825-26) và tổng thể cung điện ửo 
Ackhanghenxki (từ 1830). Chú trọng giải pháp mặt chính phức tạp, có sử dụng các chi 
tiết được chọn lọc : nhà thờ tại Elokhov (1837-45). 
 
 

_____ 
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ungewitter, georg gottlob (1820-1864). KTS Đức theo xu hướng Tân gôtich 
. Ban đầu hành nghề tại Munich và Hambourg cùng với T. Bulau, nhà truyền bá công 
trình gôtich toàn bằng gạch, người có ảnh hưởng đến Tân gôtich  ở Cologne cũng như 
Pugin và Viollet-le-Duc. Ungewitter quan tâm đến  công trình dân dụng bản địa, bất kể 
bằng đá, gỗ hay gạch và việc trang tría nội thất. Từ đầu những năm 1840, ông xuất bản 
một loạt sách kiểu mẫu phổ dụng. 

ukhtomxki  Đ.b.  (1719-74) Kiến trúc sư Nga, nhà sư phạm nổi tiếng và người sáng 
lập trường phái kiến trúc đầu tiên ở Nga. Tác phẩm của ông mang phong cách Barôc Nga 
thế kỷ thứ 18, hình thức phong phú và sinh động: Khải hoàn môn Đỏ (1753-57), nhà 
Quốc hội ỏ Lefortov (1753-57), cầu Kuznetxki (1754-57), tất cả đều ở Moxkva. Là người 
thiết kế tháp chuông ỏ doanh trại Trôixe-Xecghiêva. 

Unwin, sir raymond (1863-1940). Nhà quy hoạch Anh nổi tiếng thế giới. Ban đầu 
học kỹ sư xây dựng, sau chuyển sang quy hoạch và kiến trúc. Cùng với Barry Parker 

(1867-1941), muốn thực hiện ý tưởng về thành phố vườn, trước hết thực nghiệm tại làng 
Earwick gần New York (1902), rồi Letchworth (1903). Đây là thành phố vườn đầu tiên, 
dự kiến có 30.000 dân. Năm 1907 ông còn quy hoạch một thành phố vườn khác ở bắc 
London cho 10.000 dân. 

Upjohn, richard (1802-1878). Người tiên phong trong phát triển Tân gôtich trong 
kiến trúc tôn giáo ở Mỹ. Sinh tại Anh, sau ngụ cư ở New Bedford, Massachussetts. Ông 
làm công việc một họa viên cho công ty thầu khoán địa phương và theo học khóa thiết kế 
buổi tối . Sau đó, ông đến Boston và làm việc cho kiến trúc sư Alexander Parris. Tại đây 
ông có tác phẩm đầu tay: tòa nhà Isaac Farrar và nhà thờ St John ở Maine (1837-39). 
Được mời về New York để giám sát khôi phục nhà thờ Ba ngôi với tư cách là kiến trúc 
sư, ông đã thành công trong việc xây mới cải tạo nhà thờ này cho xứng với một công 
trình tôn giáo quan trọng (1846). Ông còn xây dựng nhiều nhà thờ khác ở New Jersey, 
New York và Newporrt (1946-53). Là sáng lập viên và chủ tích đầu tiên của Học viện 
kiến trúc Mỹ (1857-76). Cuốn sách” Kiến trúc nông thôn của Upjohn” xuất bản năm 

1852. 

Utzon, johr (sinh năm 1918) Kiến trúc sư người Đan Mạch, vốn là học trò của kiến 
trúc sư nổi tiếng người Phần Lan Alvar Aalto, đã thiết kế nhiều công trình quan trọng ở 
trong nước như khu nhà ở nhỏ Kingo ở Hilleback (1953) với 63 ngôi nhà ở gạch ngói 
xinh xắn trên một địa hình dốc, và một khu tương tự ở Fredensborg (1962) cho những 
người Đan Mạch hồi hương, nhưng tác phẩm quan trọng hơn cả là công trình ôpêra ở 
Sydney (1960-73) ở Ôxtrâylia (phương án đoạt giải trong một cuộc thi quốc tế vào năm 
1956). Công trình này, với những bộ mái hình cánh buồm rất đặc sắc và hấp dẫn đã trở 
thành biểu tượng cả thành phố Sydney. 

uxeimov M.A. (1905-?) Kiến trúc sư và nhà lịch sử kiến trúc Nga. Công trình chủ yếu 

: thư viện quốc gia Ađunđov (1960), tổng thể trụ sở Viện Hàn lâm kiến trúc Azerbaizan 
(1951-66), ga metro “ Narinamov”, khách sạn Azecbaizan (1969) và khách sạn Moxkva 
tại Bacu (1978). 
 

_____ 
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Vago, pierre Kiến trúc sư, sinh 1910 ở Budapest, theo gia đình đến sinh sống ở 
Roma năm 1919 rồi sau đó dến Paris học mỹ thuật và kiến trúc(1928-1932). Là biên tập 
viên, sau đó là tổng biên tập tạp chí chuyên ngành về kiến trúc đương thời 
“L’Architecture d’aujourd’hui” 1949-1968. Ông cũng là người sáng lập ra Hội liên hiệp 
Kiến trúc sư Quốc tế (UIA, Union International des Architects) và là Tổng thư kỷ của hội 
này (1948-1965), sau đó là Chủ tịch danh dự (1969). Ông là người sáng lập Viện hàn lâm 
kiến trúc Quốc tế (IAA) và cũng là phó chủ tịch(1981). Các sáng tác chủ yếu: nhà lắp 
ghép bằng thép tại triển lãm nhà ở Paris (1932), nhà triển lãm của Pháp ở Milan (91937), 
các công trình Arles ở Tarascon và quy hoạch tổng thể Beaucaire (1945), trụ sỏ chính 
ngân hàng Algérie ở Paris (1948), ngân hàng trung ương Tunisie (1953), nhà thư viện 
Đại học tổng hợp Lille (1971), dự án đường Sinai ở Ai Cập (1980). 

Valiukix G.X. (1927- ?) Kiến trúc sư Công huân Litva. Tác giả các đồ án thiết kế 
điển hình nhà ở tại Viniux (1961-62), (1965-66), (1969-73) với các giải pháp bố cục 
không gian sáng tạo, chú trọng địa hình địa phương và cây xanh. Giải thưởng Lênin 
(1974). 

vallin de la mothe (1729-1800) Kiến trúc sư Pháp. Theo học ở Pháp và Italia, 
hành nghề tại Nga, chủ yếu ở Pêtecbua. Công trình của ông mang sắc thái Sơ Cổ điển, có 
bố cục rõ rệt kết hợp với hình thức Ba rôc sinh động: quảng trường khách sạn (1761-85), 
nhà thờ Ekaterina (1763-83), Ermitage nhỏ (1764-67), trụ sở Viện Hàn lâm nghệ thuật 
(1764-88), nhà kho Hà Lan mới (1765-80); tất cả đều ở Pêtecbua. 

van de velde, henry (1863-1957) Kiến trúc sư Bỉ. Một trong những người sáng 
lập Verdunda Đức (1907). Trong thiết kế đồ đạc (từ 1894), công trình ở Brussels (1895) 
và thiết kế nội thất (1901-02) đều thể hiện là người sáng tạo phong cách Hiện đại, sử 
dụng đường cong trong trang trí. Sau này, trở thành người sáng lập, nhà lí luận và lãnh 
đạo của chủ nghĩa Công năng (trường Đại học kiến trúc và xây dựng Vaima 91904-07), 
thư viện trường Đại học ở Hente (1935-40). 

Vanbrugh, sir john (1664-1726). KTS Anh. Tác giả của lâu đài Blenheim và là 
một trong những đại diện của trường phái barôc ở Anh. Phong cách của Vanbrugh dẫn 
xuất từ Pháp ở thế kỷ 17 cho đến Phục Hưng của Italia.ÔNg xây dựng các pháo đài: 
Howard , Stowe (1725-28), lâu đài ở Greewich (1718-19), một số đền đài và khôi phục 
nhiều công trình lớn khác. 

Van’s-gravensende, arent (?-1662). KTS Hà Lan, theo xu hướng cổ điển. Là 
kiến trúc sư thành phố Leyde (1639-51). Công trình tiêu biểu:  Sint Sebastiaandoelen ở 
La Haye (1636), Nhà trải thảm ở Leyde (1639-40), khách sạn thành phố Middelharnis 
(1639),v.v. Phong cách của ông lịch sự, trang trí khiêm tốn và là mẫu mực cho kiến trúc 
cổ điển Hà Lan. 

vanvitelli Luigi (1700-1773) Kiến trúc sư Italia. Sáng tác của ông là sự chuyển 
tiếp từ Barôc sang Cổ điển. Trang trí sinh động, tổ chức không gian khéo léo kết hợp với 
xử lí mặt đứng nghiêm ngặt theo Cổ điển là đặc điểm trong kiến trúc của ông, tiêu biểu là 
lâu đài Rêan, gần Nêapol (1752). 
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Varakxin  V.N. (1901-1980) Kiến trúc sư Bêlorutxi. Tác giả của nhiều công trình 
công cộng và nhà ở tại Minxk và các thành phố khác của Bêlorutxi : trụ sở Trung ương 
Đảng Cộng sản (1940-17), rạp chiều phim Rôđina (1939), nhà hát ở Gomel (1944-48). 

vasari Giorgio (1511-1574) Kiến trúc sư và sử gia nghệ thuật Italia. Đại diện của 
xu hướng Cầu kỳ. Các công trình của ông biểu hiện sự pha trộn giữa kiến trúc Phục Hưng 
và Cầu kỳ (lâu đài ở Piza năm 1562 và ở Florenxia năm 1560-85). 

Vasconcellos, constantino de . KTS Tây Ban Nha, hành nghề tại Pêru từ 
1630 đến 1670. Là kỹ sư, ông thích nghiên cứu và khai thác kỹ thuật quincha ở bản xứ. 

Đó là một loại vật liệu làm từ hỗn hợp cói và thạch cao trên kết cấu gỗ; các thành phần 
này có khi còn được liên kết bởi dây da. Sau trận động đất năm 1656, ông trở lại Lima 
khôi phục đền Saint-Francois đã hoàn toàn sập đổ và sử dụng thành công vật liệu chịu 
động đất tốt quincha trong công trình này. Ông còn làm việc tại Bolivia sau năm 1632. 

Vignola, giacomo barozzi da (1507-1573) Kiến trúc sư Italia thời Mãn Phục 
Hưng. Là nhà lí luận, tác giả cuốn sách “ Quy tắc năm cột thức kiến trúc” (1562). Giải 
pháp không gian phức tạp thẻ hiện trong nhiều lâu đài do ông thiết kế (1558-73). 

Villanueva,carlos raul (1900-1975) Kiến trúc sư và quy hoạch gia 
Venezuela. Từ những năm 1940, đi theo xu hướng Công năng, sau tuyên bố ủng hộ xu 
hướng kiến trúc Hiện đại. Công trình tieu biểu: tòa nhà Venezuela tại Triển lãm quốc tế ở 
Paris (1937), tổng thể thành phố Đại học (1944-57), khu nhà ở El-Paraiso (1952-54), 
công trình 23 tháng 1 (1955-57). Tác giả sách” Carakas quá khứ và hiện tại”. 

viollet-le-duc, eugène emmanuel (1814-1879) Kién trúc sư Pháp kiêm sử 
gia và nhà lí luận kiến túc. Khôi phục nhiều nhà thờ gôtich của Pháp (từ năm 1845), xây 
dựng lại pháo đài Piefon và một số công trình khác. Tác giả các sách :“ Từ điển giải thích 
kiến trúc Pháp” (1854-68), “ Bàn về kiến trúc” (1858) và “ Nghệ thuật Nga” (1877). 

Vitberg A.L. (1787-1855) Kiến trúc sư Nga. Thiết kế cho Moxkva nhiều công trình 
tưởng niệm hoành tráng nhân Chiến thắng Vệ quốc vĩ đại 1812. Có xu hướng theo Mãn 
Đế chế trong các công trình của mình. 

Vitruvius ( nửa sau thế kỷ 1 tCn) Kiến trúc sư Roma. Nổi tiếng là tác giả của “ Năm 
bộ sách về kiến trúc”. Đó là toàn bộ các bài giảng đương thời về kiến trúc, bao gồm kỹ 
thuật xây dựng đô thị, những vấn đề bổ sung bằng lí thuyết và kinh nghiệm thực hành 
tích lũy được trong kiến trúc Hy-La. Phương châm đã được nêu ra từ thời đó là : “ bền, 
tiện dụng và đẹp” còn có tác dụng cho mãi đời sau. Các bài giảng có ảnh hưởng đáng kể 
trong việc nghiên cứu hình thức của các hệ cột thức kiến trúc trong thế kỷ 17-18. 

Vittone, bernado (1702-1770). KTS Italia. Học kiến trúc tại Roma, sau trở về 
Turin (1733) hoàn thiện kiến thức cơ bản tại nhà Juvarra. Các tác phẩm  thành công của 
ông đều là những nhà thờ có mặt bằng tập trung, trong đó phải kể tới hiệu quả thiết kế 
chiếu sáng  nhà thờ S. Chiara ở Bra (1742) trực tiếp từ mái vòm tròn đến các hành lang, 
cũng như sự phản chiếu ánh sáng giữa các kết cấu và trần được chiếu sáng. 

Vlaxôv (1906-1958) Nhà khoa học, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Liên 
Xô, chuyên nghiên cứu về cơ học, cơ học kết cấu, sức bền vật liệu, thuyết đàn hồi, đảm 
bảo trong lĩnh vực tính toán vỏ mỏng và thanh thành mỏng. Ông đã giải bài toán xoắn 
uốn của thanh mỏng, dùng phương pháp bimômen và mômen quán tính quạt để nghiên 
cứu sự vênh của tiết diện và tính ra ứng suất. 

Vũ như tô (?-1516) Người huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, là một thợ xây dựng 
tài giỏi, thường dùng các khúc mía để tạo dựng mô hình cung điện, được vua Lê Tương 
Dực (1509-1516) phong làm đô đốc trông coi việc xây dựng rất nhiều cung điện lớn, đặc 
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biệt có công trình Cửu Trùng Đài, quy mô đồ sộ, nhưng rất tiếc đã không hoàn thành 
được do xây dựng quá tốn kém lại nhằm vào lúc xã hội có nhiều rối ren, nhiều phe phái. 
Ông còn bị xử chém ở ngoài cửa thành Thăng Long. 

Vương quốc mỹ (1922-1984) Kiến trúc sư Việt Nam, quê : Hội An, Quảng Ngãi. 
Phó tiến sĩ kiến trúc Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô (1962). Trong thiết kế quan tâm 
nhiều đến yếu tố vật lí-khí hậu. Tác phẩm : Khí hậu và nhà ở (1963). Thứ trưởng Bộ Xây 
dựng, Uỷ viên BCH Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (nhiệm kỳ 1957-83), Phó Chủ tịch Hội 
Xây dựng Việt Nam khóa 1( 1982-87). 
 
 

_____ 
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wagner, otto (1841-1918). Người khởi xướng trào lưu Hiện đại ở áo. Học tại 
trường Bách khoa, rồi  viện Nghệ thuật Berlin (1860) và Viện hàm lâm Viên (1863). Ban 
đầu thiết kế nhiều nhà ở và công trình thương mại của địa phương. Công trình đầu tay:  
Landerbank (1883-84), nhà riêng ở ngoại thành (1886-88). Đoạt giải  thi quốc tế 
Reichtag ở Berlin và học bổng Amsterdam. Được phong là giáo sư viện Hàn lâm Viên 
(1894). Sau này, ông còn xây dựng nhiều công trình phục vụ giao thông  đường sắt quan 
trọng như: đường sắt ở Viên, nhiều ga, cầu vượt, trong đó nhà ga Karlplatz (1898) rất 
thành công với kết cấu nhẹ và kiểu dáng trang trí kim loại thanh thóat. Nhà thờ  ở Am 
Steinhof gần Viên cũng là mọt công trình  có trang trí phong phú (1905-07). 

Wallot, paul (1842-1912). KTS Đức. Công trình tiêu biểu: Nhà nghị viện Đức ở 
Berlin (1882-94)  theo phong cách Tân barôc. Wallot đưa ra khái nệm mới về nghệ thuật 
cá thể trong kiến trúc, có ảnh hưởng tới nhiều học trò và cộng tác viên của mình như B. 
Schmitz, Theodor Fischer, Wilhem Kreis và Hermann Muthesius. 

Walter, thomas ustick (1804-1887). KTS Mỹ, gia nhập trào lưu  Tân Hy Lạp ở 
Philadelphie và ở Washington. Là giáo sư kiến trúc của học viện Franklin ở Philadelphie 
. Xây dựng nhiều trại giam ở Moyamensing,Pðnnyvalnie theo phong cách Tân Ai Cập 
(1831-33). Công trình tiêu biểu: tòa nhà Gerard College, Capitole ở Washington,v.v. Tác 
giả cuốn sách”Hướng dẫn thợ sắt, đá và 200 mẫu nhà ở và biệt thự “(1846). 

wright, Frank Lloyd (1869-1959) Kiến trúc sư Mỹ, người sáng lập và lãnh đạo 
trường phái kiến trúc Hữu cơ, một trong những gương mặt lớn của nền kiến trúc hiện đại 
thế giới ở thế kỷ 20. Sinh trưởng ở bang Wisconsin, Mỹ và buổi đầu hành nghề ở 
Chicago, cuộc đời 90 năm của ông đã cống hiến cho xã hội trên 600 tác phẩm kiến trúc 
đã thực hiện cùng với 12 cuốn sách và nhiều bài viết về kiến trúc có giá trị. Ông cũng có 
những đóng góp rất lớn cho việc đào tạo các kiến trúc sư trẻ. Cuộc đời sáng tạo của ông 
gồm ba thời kỳ: thời kỳ đầu (1890-1910) đã có rất nhiều công trình nổi tiếng mà quan 
trọng nhất là “ nhà ở kiểu đồng nội” như các ngôi nhà Izabel Robert House ( Illinois, 
1908) và Robie House (Chicago, 1909); thời kỳ thứ hai (1910-1935) có các tác phẩm 
quan trọng như Khách sạn Hoàng gia ở Tokyo và tòa nhà Millard House ở California; 
thời kỳ thứ ba (1936-1959)  rất rực rỡ với tác phẩm kiến trúc đặc sắc như “ tòa nhà trên 
thác” (tức biệt thự Kaufmann) ở Bear Run, tháp Price (Oklahoma, 1953-1956), bảo tàng 
nghệ thuật hiện đại Guggenheim (New York,thiết kế 1943-1946, xây dựng 1956-1959). 
 
 

_____ 
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xemiônov V.N. (1874-1960) Kiến trúc sư quy hoạch Nga. Hành nghề tại Nga và 
Anh. Chỉ đạo thiết kế khôi phục Matxcơva (1935), quy hoạch và xây dựng thành phố 
vườn gần Prozoropxkaya, thiết kế quy hoạch vùng Iêcutxcơ, vùng mỏ Capcazơ (1933-
36), tổng sơ đồ khôi phục và phát triển Kĩxlovođxcơ (1934), tổng sơ đồ khoi phục và 
phát triển Roxtov-na-Đônu (1930-34). 

Ximbirtsev V.N. (1901-1982)  Kiến trúc sư Nga. Tham gia khôi phục và xây dựng 
Volgagrađ trong đó có đại lộ và quảng trường chiến sĩ Pavsi, trường Đảng, nhà hát quân 
đội Liên Xô tại Moxkva (1934-40). Kiến trúc sư Nhân dân Liên Xô (1975), Giải thưởng 
Quốc gia (1951). 

Xongailô M.A. (1874-1941) Kiến trúc sư Litva, theo xu hướng Tân Cổ điển. Công 
trình tiêu biểu : nhà ngân hàng ở Kaunax (1924-19), nhà ngân hàng ở Majekai (1937-
38). 

xperanxki E.N. (1914-1983) Kiến trúc sư Nga. Cùng với các tác giả khác đã thiết kế 
nhiều công trình tại Lêningrad :nhà ở tại đại lộ Matkôvxki (1956-61) và Novôizmailôvki 
(1964-65), trung tâm truyền hình (1962), tổng thể công trình hải quan ở biên giới Nga-
Phần Lan (1967),v.v. Viện sĩ Hàn lâm kiến trúc Liên Xô (1979). 

Xtamô E.N. (1912-?) Kiến trúc sư Nga. Một trong các tác giả của Cung Ddại hội điện 
Kremli (1959-61) nhà ở 19 tầng tại đại lộ Lênin (1965-67), tiểu khu nhà ở Môxfimxki 
(từ năm 1966), rạp chiếu phim (1967), tà đại sứ Hungari (1967), nhà in Progres (1967), 
làng Olympic (1980), tất cả đều ở Moxkva. Kiến trúc sư Nhân dân Liên xô (1981). Giải 
thưởng Lênin (1962). 

Xtarov I.E. (1745-1808) Kiến trúc sư Nga, một trong những người sáng lập xu hướng 
Cổ điển Nga, hành nghề nhiều năm ở Roma và Paris. Công trình đầu tay: các biệt thự ởt 
Tula, Moxkva (1773-76). Chú trọng bố cục tạo hình, giải pháp xử lỷ cổ điển. Xây dựng 
nhà thờ Trôixki (1778-90), cung Tavrik (1783-89) đều ở Peterburg. Cuối thập kỷ 1780 
thiết kế nhà Serementev−i ở Moxkva. Từ năm 1800 chỉ đạo và giám sát xây dựng nhà thờ 
Kazan. 

Xtarov I.E. (1745-1808). KTS Nga Một trong những người sáng lập xu hướng Cổ 
điển Nga, đã từng hoạt động ở Roma và Paris. Những công trình đầu tay: biệt thự ở Tula, 

Moxkva (1773-76). Chú trọng bố cục tạo hình, giải pháp xử lý cổ điển. Xây dựng các 
nhà thờ Trôixki (1778-90), cung Tavrik (1783-89) đều ở Peterburg. Cuối thập kỷ  1780 
thiết kế tòa nhà Serementev−i ở Moxkva. Từ 1800 chỉ đạo giám sát xây dựng nhà thờ 
Kazan. 

Xtarov V.P. (1769-1848). KTS Nga, đại diện của xu hướng Mãn Cổ điển. Nghiên cứu 
kiến trúc tại Italia và Pháp (1802-1808). Trong những năm 1810, thực hiện hơn 100 
mqẫu thiết kế nhà ở. Đáng kể có công trình tưởng niệm (1817-20), chợ Yanxki (1817-
19) ở Peterburg, cổng bằng gang (1817-21) và nhiều công trình khác. CHÚ trọng sử dụng 
hệ thức đổic, hình tượng kiến trúc bề thế, trang trọng. 
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Xtartsev−i (nửa sau thế kỷ thứ 17) Một gia đình kiến trúc sư Nga. Tham gia xây 
dựng Cổng Trôixki của điện Kremli ở Moxkva (sau năm 1684), xây dựng cung Teremna 
ở Kremli và khôi phục một số nhà thờ khác. 

 

 
 

 

 

yorke, francis reginald stevens  (1906-1962) Người đầu tiên sáng lập 
nhóm nghiên cứu kiến trúc hiện đại ở Anh. Có ảnh hưởng lớn ở Anh  vfa nổi tiếng  ở 
haicuốn sách:” Ngôi nhà hiện đại” (1934) và “ Căn hộ hiện đại” (cùng với F. Gilbert, 
1937). Xây dựng một số nhà nhỏ gây ấn tượng, hợp tác cùng với Marcel Breuer (1935-
37) khi ông qua Đức , với Eugène Rosenberg và Cyryl Mardall (1944) thực hiện nhiều 
công trình đồ sộ và độc đáo. 

Young, Thomas (1773-1829), nhà Vật lỷ Anh, tên được đặt cho môđun đàn hồi E, 
còn gọi là mođun Young X. Môđun đàn hồi. 

 

 

 

 

 
 

Zabolôtnưi V.I. (1898-1962) Kiến trúc sư Ucraina, tham gia thiết kế quy hoạch 
nhiều thành phố (1929-33), trụ sở Xô viết tối cao Ukraina(1936-39). Chủ tịch Viện Hàn 
lâm Kiến trúc Ukraina (1945-56). Giải thưởng Quốc gia (1941). 

Zaborxki G.V. (1909-?) Kiến trúc sư Nga. Thiết kế khôi phục quảng trường Lênin 
(1947-60), nhiều nhà ở và nhà công cộng, ga hàng không. Kiến trúc sư Nhân dân Liên 
Xô. Giải thưởng Quốc gia (1971). 

Zakamenxki  O.N. (1914-1968). Kiến trúc sư Latvia. Tác giả đài tưởng niệm chiến sĩ 
cách mạng, nhiều trường phổ thông ở Riga, quần thể công trình tưởng niệm ở Xalaxpilxa 
(1964-67). Giải thưởng Lênin (1970). 

zakharôv A.D. (1761-1811) Kiến trúc sư Nga. Người tiên phong của xu hướng Đế 
chế. Thiết kế đảo Vaxiliepxki ở Pêtecbua và cảng Galêmưi cùng nhiều công trình hoành 
tráng khác. 
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zankôvits V. P. (1937-?) Kiến trúc sư Belarutx. Tham gia thiết kế xây dựng các khu 
nhà ở tại Minxk (1953-59). Một trong những tác giả của đài tưởng niệm Khattun (1970) 
và pháo đài Brext anh hùng (1971). 

Zarutn−i I.P. (? -1727) Kiến trúc sư Ucraina. Thiết kế xây dựng nhà nhiều tầng ở  
cuối thế kỷ 17 theo phong cách Nga, kết hợp với trang trí Barôc, mọt số nhà thờ và pháo 
đài ở Pêtecbua. 

zehrfus bernard (1911- ?) Kiến trúc sư Pháp. Người kế tục của xu hướng Công 
năng những năm 20-30 của thế kỷ này. Chịu ảnh hưởng của O. Perier và Le Corbusier. 
Tác giả tòa nhà UNESCO (1953-57), tham gia thiết kế phần ngầm của công trìnhTrung 
tâm Công nghệ & kỹ thuật quốc gia Paris, một số nhà cong cọng và nhà ở tại Paris, 
Havre, Tur và Anger. 

Zemsov M.G. (1688-1743) Kiến trúc sư Nga. Theo xu hướng Sơ Barôc. Thực hiện quy 
hoạch Công viên Mùa hạ ở Pêtecbua, lâu đài và công viên Cadrior ở Talin. Là soạn giả 
của “Luật Kiến trúc Nga”. 
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Phụ lục 1 

 

Kiến trúc thế giới : các nền kiến trúc, 

các xu hướng / phong cách kiến trúc 

_____ 

 

kiến trúc  1) Nghệ thuật và khoa học xây dựng, bao gồm  quy hoạch, thiết kế, 
cấu tạo và xử lí trang trí , tuân thủ các tiêu chí thẩm mỹ và công năng ,do các kiến 
trúc sư chuyên nghiệp thực hiện 2) Các công trình xây dựng phù hợp với những 

nguyên l í đó (E: architecture). 

kiến trúc Ai cập Nền kiến trúc Ai Cập từ thiên niên kỷ thứ 3 tCn đến thời kỳ 
La Mã. Những công trình nổi tiếng nhất là lăng mộ đồ sộ và đền thờ xây dựng 
bằng đá vĩnh cửu, chỉ dùng kết cấu dầm-cột và cuốn đua, không dùng cuốn vòm. 
Phân biệt với Phục Hưng kiến trúc cổ Ai Cập: một phương thức của Phục hưng 
kiến trúc ngoại lai, phỏng theo Cổ Ai Cập trong các khoảng(1800-1850) và (1920-
1930) (E: Egyptian architecture). 

kiến trúc ấn độ  Nền kiến trúc tiểu lục địa ấn Độ , xuất xứ từ kiến trúc gỗ  
và gạch mộc mà không còn gì sót lại đến ngày nay. Các công trình lớn thờ Phật 
buổi đầu, các đại sảnh “ chaitya”, chấn song “ stupa” bắt chước cấu tạo gỗ  và nhà 
gỗ xuất hiện trên các hình chạm khắc nổi. Tất cả kiến trúc còn sót lại đều bằng đá, 
sử dụng tối đa hệ thống  kết cấu trụ và lanh tô, công xôn và gờ ra. Các dạng kiến 
trúc tuy đơn giản nhưng lại tràn ngập kiểu bởi sử dụng vô số trụ, gờ tường, đường 
trang trí, mái và đầu mái,v.v. Sự phồn thịnh và quá lớn về trang trí điêu khắc cũng 

là đặc điểm nổi bật của kiến trúc ấn Độ ( E: Idian architecture). 

Kiến trúc barôc Một phong cách kiến trúc và trang trí châu Âu phát triển 
trong thế kỷ 17 ở Italia từ sau Phục Hưng và các hình thái Mannerist, đã phát triển 

đến tột điểm ở nhà thờ, tu viện và lâu đài ở miền nam nước Đức và áo ở đầu thế 
kỷ 18. Đặc điểm của phong cách kiến trúc này là sự xâm nhập nhau các không 
gian bầu dục, các mặt cong và sử dụng lộ liễu trang trí chạm trổ và màu sắc. Thời 
kỳ cuối gọi là Rococo. Phong cách này thắng thế trong trong xu thế kiến trúc thu 
hẹp ở Anh và Pháp, còn gọi là Barôc cổ điển (E: Baroque) 

Kiến trúc Byzantine Còn gọi là kiến trúc Đế chế miền đông La Mã, rất 
phát triển từ Tiền Thien chúa giáo và Hậu La Mã cổ trong thế kỷ thứ 4. Phát triển 
chính ở Hy Lạp, sau lan rộng và tồn tại suốt thờ Trung cổ cho đến khi có sự kiện 
Constantinople bị thất thủ vào tay Thổ Nhĩ Kỳ (1453) Kiến trúc tiêu biểu bởi 
những vòm lớn tựa trên tường treo, những cung cuốn tròn và cột công phu với rất 
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nhiều trang trí sặc sỡ. Nổi tiếng nhất, phải kể tới đền Hagia Sophia ở Istanbul ,Thổ 
Nhĩ Kỳ (532-537). Phân biệt với Byzantine Phục hưng : kiến trúc tái sử dụng 
những hình thức Byzantine ở nửa cuối thế kỷ 19, nhất là trong nhà thờ, phong phú 
về vòm, cung tròn và trang trí (E: Byzantine architecture). 

Kiến trúc byzantine nga  Giai đoạn đầu của kiến trúc Nga (từ thế kỷ 11 
đến thế kỷ 16) xuất phát từ kiến trúc Byzantine của Hy Lạp; chủ yếu là nhà thờ, 
đặc trưng bởi mặt bằng chữ thập và nhiều vòm kiểu củ hành (E: Russo-Byzantine 
architecture). 

kiến trúc cảnh quan  Nghệ thuật và kỹ năng thiết kế và quy hoạch cảnh 
quan. Các nhà kiến trúc cảnh quan quan tâm đến việc cải thiện các phương thức 
mà con người  tương tác với cảnh quan, cũng như việc làm giảm  các tác động tiêu 
cực mà con ngưòi gây ra cho cảnh quan. Lịch sử của kiến trúc cảnh quan phát triển 
từ các khu vườn, môi truờng ngoài nhà ở của các nền văn minh cổ xưa cho đến  cơ 
sở rộng lớn của  những thiết kế về môi truờng của thế kỷ 20. Ngày nay, các nhà 
kiến trúc cảnh quan tham gia vào các lĩnh vực đa dạng như thiết kế cảnh quan và 
đô thị, quy hoạch cộng đồng và khu vực, thiết kế vườn bên trong và bên ngoài, các 
công trình cao cấp và tiện nghi, quy hoạch sử dụng đất nông thôn và nông nghiệp, 
công viên, khu giải trí, khu di tích lịch sử và bảo tồn thiên nhiên, khôi phục và 
quản lý cảnh quan, các chương trình nghiên cứu, tiết kiệm năng lượng và nước, 
quy hoạch môi trường ( E : landscape architecture ) 

kiến trúc chiết trung Một phương thức kiến trúc kết hợp các yếu tố và 
đặc trưng của nhiều phong cách kiến trúc trong lịch sử. Ví dụ: Phục Hưng ngoại 
lai, Chiết trung Pháp, Tân chiết trung, chiết trung Tây Ban Nha,v.v. 
kiến trúc cầu kỳ Phong cách quá độ trong kiến trúc và mỹ thuật ở cuối thế kỷ 14 ở 
Italia, đặc trưng trong kiến trúc bănhgf cách không bắt buộc dùng các yếu tố cổ 
điển (E: Mannerisme) 

kiến trúc chiết trung pháp  Kiến trúc nội địa noi theo nhiều kiến trúc đi 
trước của Pháp. Kết hợp các yếu tố và các đặc trưng  trong một phạm vi rộng các 
phong cách kiến trúc có trước. Các đặc trưng tiêu biểu gồm :  ớp tường bằng gạch, 
đá hay stucco; viên góc tại chỗ giao các tường;khung gỗ chèn gạch; lồng cầu 
thang hình trụ có mái nón dốc; hành lang cổng có hàng con tiện trên cửa; cổng 
cho xe vào; mái cao rất dốc có mái hồi với một hoặc nhiều hồi; lợp ngói hay ván; 
mái đua lượn; một hay nhiều ống khói lớn; của sổ trên mái kiểu cuốn; có mái dốc 
hoặc tường mái hồi cắt đường gờ mái; cửa sổ Pháp hay cửa treo hai cánh; cửa sổ 
tầng trên cắt vào đường diềm mái ; cửa ra vào có viền bằng đá hay đất nung hoặc 
có trụ lẩn ở mỗi bên (E: French eclectic architecture). 

Kiến trúc cổ đại Thường là những di tích kiến trúc, hầu hết là đền đài, lâu 
đài, pháo đài còn nổi tiếng đến ngày nay. Những công trình sớm nhất chủ yếu là 
công trình tôn giáo như các đền đài lớn của Ai Cập hoặc La Mã cổ đại (Kim tự 
tháp Ghiza, đền thờ Abu Simbel ở Ai Cập, Cổng Ishtar, thành phó Persepolis ỏ Ba 
Tư, Machu Piccu và Mesa Verde ở châu Mỹ). 

kiến trúc cổ điển Nền kiến trúc của Hy Lạp Hellenic và La Mã Đế chế, mà 
Italia Phục hưng và các phong cách kế tục như Barôc và Phục hưng cổ điển dựa 
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vào đó mà phát triển. “ Năm thức” là một đặc trưng tiêu biểu ( E: classical 
architecture).  

Kiến trúc đồ bạc Một phong cách kiến trúc Tây Ban Nha ở thế kỷ 16, trang 
trí rất phong phú, được xem là giống các đồ tinh xảo của thợ bạc Tây Ban Nha. 
Kiến trúc này đặc biệt áp dụng nhiều ở Hoa Kỳ từ thế kỷ thứ 16 đến 18 cho nhiều 
công trình thuộc địa tại đây. 

Kiến trúc đồng cỏ Một phong cách kiến trúc nội địa Hoa Kỳ, bắt nguồn từ 
trường phái Prairie, phổ biến nhiều ở vùng Trung Tây từ khoảng 1900 đến 1920. 
Nhà làm theo phong cách này được đặc trưng bởi: cao hai tầng với các cửa và các 
cổng  cao một tầng, gắn kết với khu đất tạo nên dáng vẻ thấp, nằm ngang. Phần 
trung tâm của nhà thường cao hơn  các cánh hai bên; vật liệu xây dựng truyền 
thống; tường ngoài là stucco màu sáng, màu gạch sáng hay khối bêtông; diềm gỗ 
tương phản giữa các tầng; cổng cho xe vào và cổng có mái đỡ trên các cột tiết diện 
vuông hặc cạnh vát; sân thượng hay ban công thường có diềm Sullivan và diềm 
cửa, mái rộng, ít dốc, mái đua vươn xa, có mái hồi vfa cửa sổ đầu hồi; ống khói 
chữ nhật nhô ra rộng  và tương đối thấp, hay có một dãy cửa sổ bên dưới mái đua; 
« cửa sổ hình thoi  đặt trong nẹp chì,v.v. (E: Prairie style). 

Kiến trúc gôtich  Kiến trúc thời giữa Trung cổ ở Tây Âu, nó xuất phát từ 
kiểu Roman và Byzantin tại nước Pháp cuối thế kỷ 12. Những công trình lớn là 
nhà thờ, đặc trưng bởi cuốn nhọn, vòm gân, phát triển trụ chống cánh bên ngoài và 
hệ tường giật cấp với cửa sổ nhiều trang trí. Nền kiến trúc Gôtich kéo dài đến thế 
kỷ 16 được kế tục bởi dạng Cổ điẻn  của thời Phục hưng. Tại pháp và Đức, người 
ta nói đến thời kỳ Gôtich sớm, giữa và muộn.Giai đoạn giữa của Pháp được gọi là 
Rayonnant, giai đoạn sau là Flamboyant. Kiến trúc Anh lại chia ra: Anh sớm, 
Trang trí và Vuông góc ( E: Gothic architecture). 

Kiến trúc hậu hiện đại Từ sau thập niên 1960, một thuật ngữ mô tả nền 
kiến trúc phá bỏ các quy tắc của chủ nghĩa hiện đại theo phong cách Quốc tế. Loại 
bỏ xu hướng Công năng và nhấn mạnh về biểu hiện kết cấu để theo cách thiết kế 
tự do, bao gồm cả hình ảnh lịch sử Cổ điển. Điều đó dẫn đến một tác động mới 
giữa các hình thức đương đại và các biểu tượng lịch sử quen thuộc, thường là châm 
biếm, ví dụ việc sử dụng các cột Cổ điển không chịu lực trongvà các cuốn Trung 
cổ. Kiến trúc Hậu hiện đại cũng chấp nhận biểu hiện của văn hóa quần chúng 
thương mại, như là màu sáng, đèn ống và các biểu hiện  quảng cáo. Cx. Xu hướng 

Hậu hiện đại (E: Post-Modern architecturre). 

Kiến trúc hiện đại Một thuật ngữ không chính xác áp dụng từ cuối thế kỷ 
19 vào một loạt nhà, trong đó nhấn mạnh đến chủ nghĩa côngnăng, chủ nghĩa duy 

lí  và các phương pháp xây dựng hiện tại, trái ngược với các phong cách kiến trúc 

dực trên tiền lệ lịch sử  và các phương pháp xây dựng cổ truyền (E: Modern 
architecture). 

kiến trúc hồi giáo Nền kiến trúc phát triển từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 16, 
theo chân cuộc chinh phục Muhammad tại Syri và Ai Cập, Lưỡng Hà và Iran, Bắc 

Phi và Tây Ban Nha, Trung á và ấn Độ, những đất nước dễ hấp thụ các yếu tố 
nghệ thuật kiến trúc. Mẫu nhà mới được phát triển từ nhà thờ basilica Cở đốc: nhà 
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thờ có nhiều cánh, cột to hay nhiều cột; một mẫu mới của nhà thờ mái vòm, mộ 
hay madsrasah xuất phát từ cấu trúc vòm, có tổ chức trung tâm của kiến trúc 
Byzantine và Sassani. Dùng nhiều biến thể của kiến trúc yếu tố kiến trúc cơ bản : 
tháp nhọn, hình móng ngựa, kiểu Ba Tư, nhiều lá và cuốn giao nhau, mái vòm củ 
hành, kiểu băng dài, kiểu hình nón và kiểu quả dưa; vòm kiểu hầm, gờ, vòm có gờ 
giao nhau và vòm thạch nhũ. Có nhiều loại lỗ châu mai, nhiều bề mặt trang trí 
phong phú: hình kỷ hà, hoa, biếm họa bằng gạch đá, stucco, gỗ và gạch men. 
Nhiều thánh đường lớn có giá trị lớn về nghệ thuật ở Cairo (Ai Cập), Bagdad ( 

Irrăc), Cordoba (Tây Ban Nha) và lăng Tadj Mahal (ấn Độ),v.v. là những kiến trúc 
Hồi giáo nổi tiếng (E: Muslim  architecture). 

Kiến trúc hữu cơ (kt) Kiến trúc mà thiết kế được tạo lập theo quá trình của 

thiên nhiên chứ không áp đặt trước. Một triết lí của Frank Lloyd Wright (1867-
1959)  dựa trên điều khẳng định của ông là nhà phải có hình dạng hòa hợp với môi 
trường tự nhiên. Vật liệu sử dụng cho mặt ngoài phải thân thiện với môi trường 
của ngôi nhà, do đó làm ngôi nhà gắn với vị trí của nó, xem như ngôi nhà mọc từ 
thiên nhiên. Muốn vậy, phải làm mái ít dốc, đưa xa để che nắng trong mùa hè và 
phần nào chịu được thời tiết mùa đông và cần tận dụng ánh sáng tự nhiên Cx. 

Wright,  Frank Lloyd (E: Organic architecture). 

Kiến trúc Hy Lạp Nền kiến trúc gắn liền với cái nôi quan trọng của nền văn 
minh thế giới, vùng đất phía nam bán đảo Ban căng. Với điều kiện thiên nhiên có 
nhiều thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là sự giao lưu trên đường biển 
đã giúp cho thủ công và thương mại phát triển, hình thành các thành bang có đời 
sống văn hóa phát triển cao (như các thành bang Sparte và Athène). Các hoạt động 
nghệ thuật đều phát triển mạnh, trong đó có điêu khắc và kiến trúc, thể hiện được 
vẻ đẹp thể chất và tinh thần của con người. Các loại hình nhà ở, nhà công cộng, 
cung điện, quảng trường đô thị rất phát triển trong khoảng thế kỷ thứ 16-17 tCn. 
Giai đoạn phồn thịnh của kiến trúc cổ Hy Lạp,  mà về sau này gọi là thòi kỳ cổ 
điển kéo dài gần bốn thế kỷ (từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 2 tCn). Nhiều đô thị như 
Milet, Corinth, Ciracus và Athène sầm uất với các công trình công cộng, đền miếu, 
acrôpôn hoàn mỹ và hấp dẫn . Đẹp nhất là acrôpôn của thành Athène với đền 
Parthénon, Erechthéion,v.v. Cột thức Hy Lạp đã làm nền tảng cho sự phát triển sau 
này của kiến trúc cổ La Mã và cả Châu Âu thời Phục Hưng đến tận cận hiện đại. 
Kiến trúc Hy Lạp còn tiếp tục phát triển sau Công nguyên, nhiều đô thị được mở 
rộng với quảng trường, thư viện, công trình dẫn nước,v.v. Từ thế kỷ thứ 3 - 6 sCn 
liên tục bị tàn phá bởi sự xâm lăng của người Barbare, người Goth, kiến trúc Hy 
Lạp phát triển dưới ảnh hưởng của kiến trúc Bizantine và kiến trúc Hồi giáo (E: 
Greek architecture). 

Kiến trúc kỹ thuật cao Một kiểu kiến trúc trong đó công trình dịch vụ 
không lộ ra, mà được hợp khối. Ví dụ : đường ống dẫn và ống nước  phải được sơn 
màu sáng để chỉ rõ chức năng tương ứng của chúng. Trung tâm Pompidou (Pháp) 
là một mẫu mực về loại kiến trúc này ( E; high-tech architecture). 

Kiến trúc la mã Trước thế kỷ thứ 7 tCn, người Italia chiếm địa vị chủ yếu 
trên bán đảo Alpini, tên vùng Roma ngày nay và đã có một nền kiến trúc riêng 
dùng vật liệu đá. Nhưng đến thế kỷ thứ 6 tCn, người La Mã hùng mạnh hơn, chịu 
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nhiều ảnh hưởng của Hy Lạp, họ tồn tại theo thể chế các thành bang cộng hòa và 
thế lực lan rộng dần khắp vùng Địa Trung Hải. Dựa vào lối tạo dáng công trình 
bằng cột thức của người Hy Lạp, người La Mã với kỹ thuật và vật liệu mới như 
vòm cuốn khẩu độ lớn, bêtông, v.v.và vốn có tiềm năng xã hội lớn, kiến trúc của 
họ đã đại diện cho một bước nhảy vọt  của kiến trúc thế giới  từ thế kỷ thứ 2 tCn  
đến thế kỷ thứ 5 sCn. Từ thời kỳ cộng hòa tCn, các đô thị La Mã có bộ mặt mới 
với các đường phố chính rộng hơn 30m, hai bên là những dinh thự lớn, nhà tắm 
công cộng, nhà hát. Trên các quảng trường lớn còn có trường đấu, nhà giao dịch 
cửa hàng, cổng chào,v.v. Thành phố thường có mặt bằng vuông vức và các đường 
phố kẻ ô bàn cờ với hai trục chính giữa vuông góc với nhau: trục decumanus theo 
hướng Đông-Tây và trục cardo theo hướng Bắc-Nam; giao điểm hai trục là quảng 
trường lớn gọi là forum, nơi diễn ra các hoạt động công cộng. Thành phố cũng có 
hệ thống cấp nước sinh hoạt lấy từ các vùng cao và xa hàng chục kilômet. Thành 
phố Pompéi là sản phẩm kiến trúc chính của thời kỳ cộng hòa, tại đây có những 
basilica cổ nhất. Dinh thự Pans chiếm gần hết một góc phố của Pompéi. Thời kỳ 
đế quốc đã để lại nhiều kiến trúc nổi tiếng đến ngày nay như: nhà tắm Dioclétin, 
Caracalla, các quảng trường Auguste, César, trường đấu Colisée, điện Panthéon,vv. 
Cuối  thời kỳ đế quốc, kiến trúc tôn giáo phát triển mạnh, nhất là ở các địa phương 
ngoài La Mã. Lú luận kiến trúc La Mã để lại trong cuốn sách 10 tập của Vitruvi. 
Ngoài ba loại cột thức dùng lại của người Hy Lạp, người La Mã còn phát triển 
thêm hai loại cột thức mới là Toscan và Compozit (E: Roman architecture). 

Kiến trúc lãng mạn Một thuật ngữ không chặt chẽ bao gồm nhiều kiểu 
kiến trúc như: Phục hưng kiến trúc ngoại lai, Phục hưng Gôtich, phong cách Phục 
hưng Hy Lạp, phong cách Italia (E: Romantic architecture). 

Kiến trúc lưỡng hà Nền kiến trúc phát triển tại thung lũng giữa hai sông 
Euphrates và Tigris của nền văn minh từ thiên niên kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 6 tCn; 
chủ yếu là kiến trúc khối lớn với gạch mộc xây dựng bằng vữa sét hay bitum. 
Tường nặng đựợc nối bằng trụ lẩn và hốc tường. Nhà công cộng quan trọng được 
ốp mặt bằng gạch nung hay gạch men. Các phòng hẹp và dài, thường được bao che 
bằng gỗ và mái bùn, nhưng đôi khi bằng vòm hầm; ít khi dùng cột; cửa thường rất 
nhỏ (E: Mesopotamian architecture). 

Kiến trúc Maya Kiến trúc của người Maya ở Trung Mỹ và Mehicô từ thế kỷ 
thứ 4 đến thế kỷ thứ 15, chủ yếu là các đền hình tháp với cầu thang dốc. 

Kiến trúc nhật bản Nền kiến trúc sử dụng kết cấu gỗ, từ thế kỷ thứ 5 tCn, 
chịu ảnh huởng nhiều của kiến trúc Trung Quốc. Kết cấu kiểu lầu đơn giản gồm 
khung sườn gỗ có các thanh đứng và những dầm giằng đở sàn phẳng. Tường trát 
vữa (không chịu tải)  hay panô gỗ; vách ngăn trượt được  và cửa đi, cửa sổ đều 
bằng vật liệu nhẹ, thường là giấy. Mái hồi lợp ngói nhô dài ra và cong lên trên hệ 
thống công xon rất công phu.  Đá chỉ dùng ở bệ cột, sàn bằng và tường cần vững 
chắc. Đặc biệt là  sự hoàn chỉnh của ngôi nhà với các công trình bao quanh, có 
hàng hiên để đi lại. Tỷ lệ của kích thước chiều cao và chiều dài đều tuân theo 
những tiêu chuẩn nhất định. Kiến trúc hiện đại của Nhật Bản , mặc dù chịu ảnh 
hưởng nặng của phương Tây, song đã phát triển vật liệu bêtông cốt thép theo kiểu 
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Nhật, nghĩa là vẫn chìm ngập trong kết cấu gỗ truyền thống (E: Japanese 
architecture). 
Kiến trúc phục cổ Kiến trúc sử dụng các yếu tố của một phong cách thời 
trước đó nhằm phát huy, vay mượn nhiều đặc điểm của nguyên mâu. Cx. Phương 

thức kiến trúc (E: Revival architecture). 

kién trúc phục hưng hy lạp Phong cách kiến trúc dựa trên việc sử dụng 
lại các hình thức cổ Hy Lạp trong kiến trúc. Các công thự loại này thường có mặt 
bằng đối xứng hình chữ nhật. Nhà theo phong cách này được đặc trưng bởi: mặt 
bằng không đối xứng, mặt đứng đối xứng có đầu hồi phía trước, với một hàng cột 
cổng có trán tường kéo dài ngang ngôi nhà; mặt đứng được xây gạch , đá hay gỗ 
ván; cổng cao, đôi khi mái cổng có mái đua nghiêng, tựa trên các cột vuông hay 
tròn với đầu cột được trang trí ; diềm hay một băng rộng với achitrap đơn ở bên 
dưới mỗi mái đua nặng; tường giả đá xây, tường gỗ sơn trắng ; trang trí thưa thớt 
bằng các môtip Hy Lạp cổ điển; mái hai dốc hoặc mái hồi; cửa sổ treo hai cánh, 
đặt xa nhau với viền bên trên; lối vào rộng và đồ sộ với các cột lẩn; cửa đi với các 
panô nâng cao và các ô lấy ánh sáng xếp thành hàng ngang bên trên cửa; hai hàng 
« lấy ánh sáng đặt đứng hai bên cửa. Phong cách này cũng ảnh hưởng và phát triển 
cao tại Hoa Kỳ trong khoảng các năm 1820-1850 (E: Greck revival style). 

Kiến trúc quốc tế Nói gọn của kiến trúc có phong cách quốc tế. Đó là kiến 
trúc thiết kế trên quan điểm giảm thiểu, không có đặc trưng khu vực, nhất mạnh 
chủ nghĩa Công năng, loại bỏ mọi chi tiết không cândf thiết, nhấn mạnh diện mạo 
nằm ngang của ngôi nhà. Phong cách này phát triển  trong khoảng các năm 1920 
và 1930 ở châu Âu, chủ yếu tại trường phái Bauhaus và ở Hoa Kỳ (E: International 
style). 

Kiến trúc rococo  Phong cách trang trí và kiến trúc, gốc đầu tiên ở Pháp, 
thể hiện giai đoạn cuối của Barôc vào khoảng giữa thế kỷ 18, đặc trưng bởi sự thừa 
thãi, nửa trừu tượng về trang trí và có tính nhẹ nhàng về màu sắc và trọng lượng  
(E: Rococo) 

Kiến trúc Roman  Một phong cách kiến trúc xuất hiện ở Tây Âu vào thế kỷ 
11 và kéo dài đến khi có kiến trúc Gôtich vào thế kỷ 12; dựa trên  các yếu tố của 
kiến trúcByzantine và Roman, đặc biệt hay gặp trong các nhà thờ và lâu đài; 
thường đặc trưng bởi cuốn tròn và các tường nối khớp đồ sộ, vomg hình trụ, vòm 
chữ thập, vòm sườn, cuốn bán nguyệt. 

Kiến trúc romanesque Cũng là phong cách Phục Hưng Roman, phong 
cách kiến trúc đồ sộ từ 1880 đến 1900 và sau đó thực hiện bởi Henry Hobson 
Richardson (1838-1886) và các môn đồ; sử dụng các yếu tố của phong cách 
Roman, chủ yếu tropng nhà công cộng (nhà thờ, nhà ga, trường đại học). Đặc 
trưng của công trình: mắt chính xây ốp đá thô, đôi khi kết hợp với gạch; vòm năng 
bán nguyệt, đôi khi kết hợp với vòm phẳng; vòm ghép nhóm hoặc trụ ghép nhóm; 
« tam giác trang trí trên cửa; đầu hồi có tường quá mái; cột ngắn và thô; mái lợp 
đá đen hay ngói; mái dốc nhiều có mái hồi và mái đua nhỏ tại mép mái; ống khói 
trang trí; cửa sổ treo kép hình vòm hay hình chữ nhật; ô cửa lùi sâu vào trong hoặc 
viền bằng vòm tròn có  gờ vươn giọt gianh, thường có cữ ở chân vòm,v.v. (E: 
Romanesque revival style). 
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kiến trúc sư  1) Người được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc thiết kế 
công trình và phối hợp giám sát mọi mặt xây dựng của công trình 2) Người được 
chỉ định ( thường bằng luật) hay một tổ chức  nghề nghiệp có chuyên môn hay 
giấy phép  để hoàn thành công việc về kiến trúc, phân tích các điều kiện gọi thầu 
và quản lí chung hợp đồng xây dựng. Kiến trúc sư  thường cung ứng các dịch vụ 
đòi hỏi phải áp dụng nghệ thuật, khoa học và mĩ học thiết kế vào việc xây dựng 
nhà, gồm cả việc tư vấn, đánh giá, lập kế hoạch, nghiên cứu sơ bộ, thiết kế và cung 
cấp tài liệu xây dựng; cũng có thể gồm cả việc điều hành xây dựng, quản lí hồ sơ 
xây dựng (E: architect) 

kiến trúc sư cảnh quan  1) Người được đào tạo vàcó kinh nghiệm trong 
thiết kế và phát triển cảnh quan và công viên; 2) Chức vụ dành cho người có nghề 
nghiệp và có đủ giấy phép để thực hiện dịch vụ kiến trúc cảnh quan(E: landscape 
architect). 

kiến trúc sư-kỹ sư Một người hay một công ty làm dịch vụ nghề nghiệp về 
cả kiến trúc sư và kĩ sư. Thuật ngữ này thường sử dụng trong các hợp đồng nhà 
nước (E: architect-engineer) 

kiến trúc tân cổ điển Một phong cách kiến trúc chủ yếu dựa trên việc sử 
dụng các hình thức cổ điển trong các nhà công cộng và lâu đài; đặc điểm của 
phong cách này là mô phỏng phong cách Phục Hưng cổ điển trước đó (còn gọi là 
PHục Hưng cổ điển sơ kỳ), rất được phổ biến trong hkoảng các năm 1770 đến 
1830; một số khác thì mô phong phong cách Phục Hưng Hy Lạp, phổ biến nhiều 
trong khoảng 1830 đến 1850 (E: Neo-clasical style). 

Kiến trúc tân nghệ thuật Phong cách trang trí trong kiến trúc và nghệ 
thuật ứng dụng , phát triển chủ yếu tại Pháp và Bỉ đến cuối thế kỷ 19. Đặc trưng 
bởi các dạng hữu cơ hay động học, đường vẽ cong hay đường dây đầu roi (E: Art 
Nouveau style) 

Kiến trúc thô mộc  Một phong cách kiến trúc Hiện đại, xuất hiện ở Anh 
đầu tiên vào những năm 1960, nhấn mạnh đến hình dạng bêtông nặng nề, to lớn, 
mạnh mẽ và bề mặt để thô; có thể thấy cả hình vân gỗ của ván khuôn đúc bêtông, 
không có lớp trát bên ngoài (E: Brulalism) 

kiến trúc thông minh Một loại công trình kiến trúc hiện đại hoá, lành 
mạnh, dễ chịu, tin cậy, an toàn, thuận tiện, hiệu quả cao và có các phương tiện 
thông tin thích ứng với xã hội tin học hoá , có thể thoả mãn tốt hơn yêu cầu sản 
xuấ và sinh hoạt của con người. Loại công trình này ra đời kể từ tháng 1 năm 
1984, tại thành phố Hartford, bang Connecticut, Mỹ đã tiến hành cải tạo , xây 
dựng lại một toà nhà cũ; trong đó đã kết hợp thư nghiệm giữa công trình kiến trúc 
truyền thống với công nghệ tin học mới ra đời. Toà nhà sau khi cải tạo đã tăng 
thêm nhiều thiết bị làm việc hiện đại, điều khiển theo chương trình số và các 
phương tiện thông tin hoàn thiện. Các hộ cư trú trong ngôi nhà có sẵn các dịch vụ 
thông tin bằng lời nói, bằng xử lý văn bản, thư điện tử, hỏi về  giá cả thị trường , 
truy cập các thông tin khoa học công nghệ,v.v. Ngoài ra, các hệ thống trang bị tiện 
nghi như sưởi, cấp thoát nước, phòng cháy, phòng trộm cắp, thang máy,  v.v. đêù 
vi tính hoá, thực hiện quản lý tổng hợp tự động hoá, làm cho khách hàng cảm thấy 
rất thoải mái, thuận tiện và an toàn. Hiện nay, dạng kiến trúc này đã phát triển qua 
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4 giai đoạn tại Mỹ, Nhật, Pháp, Thuỵ Điển, Anh, Thái Lan, Singapore và Hồng 
K«ng ( E: intelligent  architecture). 

kiến trúc thuộc địa Pháp  Thuật ngữ mô tả nền kiến trúc phát triển bởi 
các nhà thuộc địa Pháp tại các vùng lãnh thổ New Orlean và Louisana (Mỹ) từ 
khoảng 1699 trở đi. Nền kiến trúc này tồn tại đến năm 1830, tức là nhiều năm sau 
khi lãnh thổ  này không còn thuộc Pháp nữa. Kiến trúc thuộc địa Pháp thường đặc 
trưng bởi tầng hầm nâng cao dùng cho dịch vụ hay thương mại; mặt tiền đối xứng 
với cửa tiền đặt tại trung tâm; hành lang cổng; điển hình là mái hồi khá dốc, mái 
kiểu chòi hay mái chỏm lợp ván, tựa lên cột gỗ hay  trụ gạch; ông khói gạch. Tại 
Orlean, ban công sắt bao quanh tầng trên và vươn dài đến lối đi;của sổ kiểu Pháp 
với panô hoặc ván; của hãm hoặc cửa lấy ánh sáng hình quạt ở ngay trên cửa tiền 
của các nhà sang trọng (E: French colonial architecture). 

Kiến trúc trung cổ Thực chất là sự phát triển tiếp tục của kiến trúc nhà thờ 
khi Cơ đốc giáo trở thành tôn giáo có quy mô rộng lớn. Trong quá trình này nổi 
lên có hai kiểu loại nhà thờ. Nhà thờ Miền Tây thường có đại sảnh với hai dãy cột, 
ban đầu có mặt bằng chữ nhật, sau phát triển cánh ngang thành hình chữ thập. Nhà 
thờ Miền Đông thường có mặt bằng hình tròn, phát triển nguyên tắc cấu tạo vòm 
tam giác, giải quyết tốt việc dựng vòm  trên đế vuông. Kiến trúc trung cổ còn tiếp 
diễn với phong cách Romanesque (thế kỷ thứ 10) là kiến trúc của vòm cong và 
mái vòm, rồi sự xuất hiện kiến trúc gôtich (thế lỷ thứ 12), không chỉ thịnh hành 
trong xây dựng nhà thờ mà còn áp dụng cho cả những công trình phi tôn giáo. Có 
thể nêu hàng loạt kiến trúc trung cổ: các nhà thờ Santa Maria Maggiore ở Roma, 
Hagia Sophia ở Thổ Nhĩ Kỳ, Strasbourg và Notre-Dame ở Pháp, pháo đài 
Gravensteeen ở Đức, nhà thờ Saint Sophia ở Nga, tháp London,lâu đài Winsor ở 
Anh, tháp nghiêng Piza ở Italia,v.v. 

kiến trúc trung hoa Một nền kiến trúc truyền thống đồng nhất cao, được 
nhắc lại qua nhiều thế kỷ. Những mẫu kiểu đã tạo lập của các công trình xây dựng  
khá đơn giản : hình chữ chật, hình bóng thấp  và tuân theo những tiêu chuẩn cố 
định về tỉ lệ và phương pháp xây dựng. Đá và gạch dùng trong kết cấu đòi hỏi độ 
bền và lâu dài  như trong tường công sự, tường bao, lăng mộ, chùa chiền và cầu 
cống. Một dạng nhà khác phần lớn  cấu tạo bằng gỗ với khung cột và dầm  dựng 
trên một nền phẳng với vách ngăn không chịu lực hay tường màn che. Nét nổi bật 
nhất của kiến trúc trung Hoa là mái hồi lợp ngói, độ dốc lớn và cong lên  với nhiều 
mái nhô chìa ra trên các công xôn. Các mái tách riêng trên cổng  bao quanh một 
ngôi nhà hay nối khớp các sàn trong chùa đã tạo ra một cảm giác hài hòa và nhịp 
nhàng đặc biệt (E: Chinese architecture). 

kiến trúc truyền giáo Kiến trúc nhà thờ và tu viện của các dòng tôn giáo 
Tây ban Nha, nhất là ở Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 18, thể hiện sự đa dạng của các 
vùng do ảnh hưởng của tay nghề công nhân địa phương và các loại vất liệu sẵn có; 
tại một số vùng thì trang trí ít, nhưng có vùng lại trang trí rất nhiều và công phu, 
phỏng theo trang trí cầu kỳ của Barôc. Đặc điểm của kiến trúc truyền giáo : tường 
gạch mộc dày và nặng, xây bằng vữa vôi, hay có sườn chống tường để tăng ổn 
định; mặt tường gạch mộc thường được phủ bằng stucco vôi-cát để giảm xói mòn; 
sàn đất nện lát gạch vuông; xung quanh sân có lối đi cuốn vòm; đầu hồi nhiều 
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đường cong; tháp chuông, tháp đôi; mái bằng hoặc mái dốc ítvới tường quá mái 
tựa trên các thanh gỗ súc;lợp tranh hay lợp ngói; chấn song che cửa sổ hướng ra 
phố;  cửa đi to nặng bằng gỗ ở lối vào chính đặt trong cổng chạm khắc công phu 
(E: mission architecture). 

kiến trúc tudor Sự phát triển sau cùng của phong cách kiến trúc Vuông góc 
dưới triều đại Henry VII và Henry VIII, trước kiến trúc Elizabeth, đặc trưng bởi 
vòm Tudor, hình trang trí vạn hoa, cữ chặn mái hắt, ống khói gạch có trang trí ,v.v. 
X. Kiến trúc Vuông góc. ( Tudor  architecture). 

Kiến trúc viễn đông Thuật ngữ không chính xác lắm, do một số tác giả 
phương tây gọi chung cho kiến trúc của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; chủ 

yếu là một số nước ở Đông á, chịu ảnh hưởng của phong cách kiến trúc Trung 
Quốc (E: the Far East architecture). 

kiến trúc việt nam  Điều kiện thiên nhiên nhiệt đới đã cung cấp nhiều loại 
vật liệu giúp cho việc tạo dựng nhà cửa trên đất nước Việt Nam được dễ dàng 
thuận lợi. Nhà sàn trên cọc thấp  có mái cong hình chiếc thuyền hay mái khum 
như con rùa  là những hình ảnh sơ khai ( vẽ trên trống đồng ). Vào thế kỷ 3 tCn, 
cùng với việc hình thành nhà nước Âu Lạc, một tòa thành đã được kiến tạo trên cơ 
sở khai thác địa hình đồi gò và sông nước, được coi là một loại kiến trúc thành 
quách Việt Nam ( thành Cổ Loa). Bên cạnh kiến trúc nhà ở và thành quách, trong 
thời Bắc thuộc ( thế kỷ 1-10) còn phát triển thêm kiến trúc mộ táng, dinh thự và từ 
thế kỷ 7 trở đi có cả kiến trúc tôn giáo (chùa thờ Phật). Việc định đô Thăng Long 

vào thời Lỷ , với , việc xây dựng một khu thành quy mô lớn và hình thành khu dân 

cư làm ăn buôn bán tấp nập cũng là lúc nghệ thuật kiến trúc Việt Nam có những 
bước phát triển mới với nhiều thể loại công trình, từ thành quách, cung điện đến 
nhà ở dân gian. Hoàng thành Thăng Long với phần bên trong là Cấm thành dành 
cho nơi làm việc của vua và gia đình, là một quần thể cung điện lớn với nghệ thuật 
kiến trúc phong phú. Các công trình tín ngưỡng giữ vai trò rất quan trọng trong 
lịch sử kiến trúc thời  kỳ này như chùa Giạm ( Bắc Ninh) có quy mô rất lớn, chùa 
Phật Tích (Bác Ninh), tháp Bảo Thiên (Thăng Long), tháp Sùng Thiện Diên Linh, 
chùa Đọi (Hà Nam). Kiến trúc thời Lỷ đánh dấu một bướcphát triển quan trọng 
của với những đặc trưng như : công năng phong phú và tính quần thể cao, cấu trúc 
công trình và hình thức trang trí giản dị và hòa đồng với thiên nhiên nhiệt đới. 
Sang thời Trần, thời Hồ, thể loại kiến trúc cung điện, chùa, tháp vẫn phát triển mà 
đến nay còn lưu giữ được những công trình có giá trị lớn. Vào thời Lê, kiến trúc 
ngôi đình ở nông thôn có sự phát triển phong phú hơn các thể loại khác với nghệ 
thuật trang trí, chạm khắc trên kết cấu gỗ  (kèo nhà, đầu đao) mô tả cảnh sinh hoạt 
dân gian mang đậm bản sắc dân tộc.  Sang thế kỷ 18, nghệ thuật kiến trúc đã để lại 
những kiệt tác  : đình làng Đình Bảng( Bắc Ninh), chùa Tây Phương (Hà Tây). 
Đến thời Nguyễn, một địa bàn xây dựng mới được mở ra ở miền Trung và đã trở 
thành một trang sử mới của kiến trúc Việt Nam : Kinh thành Huế. Đây là một tổng 
thể kiến trúc rất phong phú của một khu thành tuy quy mô không lớn so với Thăng 
Long nhưng nhiều công trình còn lưu giữ đến ngày nay nói lên trình độ nghệ thuật 
cao từ tổng thể đến chi tiết của các thể loại đền đài, cung điện, vừơn cảnh, chùa và 
lăng mộ. Tới cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, do có mối quan hệ với phương 
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Tây, kiến trúc Việt Nam  chuyển sang bước phát tỉển mới, đặc biệt là kiến trúc đô 
thị ( đường phố, quảng trường,v.v.) và các kiến trúc công cộng quy mô lớn (công 
sở, nhà hát, bảo tàng,v.v.).  Từ giữa thế kỷ 20, sự phát triển kiến trúc ở phía Bắc và 
phía Nam có khác, tuy cùng chịu ảnh hưởng của nền kiến trúc hiện đại thế giới, 
các công trình lớn chủ yếu tập trung tại đô thị lớn như Hội trường Ba Đình, Lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cung văn hóa Hữu Nghị , Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), 
Hội trường Thống Nhất, Thư viện quốc gia (thành phố Hồ Chí Minh). Sau ngày 
đất nước thống nhất rồi qua thời kỳ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, kiến trúc Việt 
Nam có bước phát triển mới và mạnh, góp phần thay đổi bộ mặt đất nước. 

Kiến trúc Vuông góc Giai đoạn cuối và ddài nhất của kiến trúc Gôtich ở 
Anh vào 1350-1550 , tiếp theo kiểu trang trí và kế tục bởi kiến trúc Elizabeth. Đặc 
trưng bởi sự nhất mạnh đường thẳng đứng trong kết cấu và các vòm hình quạt khá 
công phu. Giai đoạn phát triển cuối cùng (1485-1547) thường gọi là kiến trúc 
Tudor (E: Perpendicular style). 
 

_____ 
 
  
 
 
 
  

 

 



Phụ lục 2 
 
 

một số  kiến trúc tiêu biểu  của thế kỷ XX 
 

TT Tên công trình Năm 
thực hiện

Tác giả/ Hãng Đăc điểm, xu hướng 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 

Đại giảng đường 
Chicago 
 
 
Toà nhà Guaranty, 
Buffalo 
 
 
Sở giao dịch , 
Amsterdam 
 
 
Toà nhà Flation, 
NewYork 
 
Nhà máy tuabin AEG, 
Berlin 
 
 
 
Nhà ga Grand Central, 
New York 
Th¸pEistein, Potsdam 
 
 
 
 
Toà nhà Chilehaus, 
Hamburg 
Cửa hàng Selfrige, 
London 
 
 
Kiến trúc Bauhaus, 
Dessau 
 
 
 
 
 
 
 
Cầu cảng Sydney, 
Australia 
 

1886-89 
 
 
 
1894 
 
 
 
1884-
1903 
 
 
1901-03 
 
 
1907 
 
 
 
 
1903-13 
 
1917-21 
 
 
 
 
1922-23 
 
1906-09 
 
 
 
1924 
 
 
 
 
 
 
 
 
1924-32 
 
 

F.L. Wright 
 
 
 
L. Sulivan 
 
 
 
H. Berlage 
 
 
 
Cty. Daniel H. 
Burnham 
 
P. Brehens 
 
 
 
 
Wharen & 
Whitmore 
E. Mendelssohn 
 
 
 
 
F. Hoger 
 
D. Burham & F. 
Swakes 
 
 
W. Gropius 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Brafield, R. 
Freeman 
 

+Gồm khách sạn, văn phòng 
và 1 phòng biểu diễn lớn. 
Có ảnh hưởng đến sự phát 
triển kiến trúc thế kỷ XX 
+cao 14 tầng,trang trí hoạ 
tiết nhẹ nhàng thanh thoát. 
Có xu hướng của Tân Nghệ 
thuật 
+Kết hợp kiến trúc La Mã 
với kỹ thuật đương 
thời,phong cách Tiền hiện 
đại. 
+ nhà gồm 21 tầng, cao 
87m, có 3 mặt, pha trộn 
Gôtich và Phục Hưng 
+ công trình bằng thép nhẹ 
và kính đầu tiên ở Đức, là 
kiến trúc công nghiệp nhưng 
gợi về một di sản  cổ điển. 
 
+  phòng chờ ở nhà ga có 
diện tích 2500m2, cao 38m. 
+Có đài quan sát ở nóc và 
phòng thí nghiệm ở tầng 
trệt, hình thức thể hiện công 
trình không bị chi phối bởi 
công năng. 
+ Có 8 tầng, gây ấn tượng về 
1 con tầu viễn dương. 
+ Như 1 cung điện La Mã 
đồ sộ, nổi tiếng là chiếc 
đồng hồ và nhóm tượng trên 
lối vào chính của cửa hàng 
+ Gồm toà nhà tháp chính 
có những bức tường kính lớn 
và các nhà hai tầng khác. 
Không có trang trí bên 
ngoài, bố cục không đối 
xững và màu trắng là chủ 
đạo. Là công trình công bố  
học thuyết của xu hướng 
Hiện đại Quốc tế. 
+ Cầu dài 1194m, có nhịp 
503m, khoảng cách  tới mặt 
nước là 52m. 



12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 

Cầu Cổng Vàng, San 
Francisco 
 
 
 
 
 
 
Nhà thờ Trái tim thần 
thánh , Praha 
 
 
 
 
Nhà Thác nước, 
Pennnylvania 
 
 
 
 
 
Nhà điều  hành 
JohnsonWax 
 
 
Toà nhà Chrysler, New 
York 
 
 
 
 
Toà nhà Empire State, 
New York 
 
 
Trung tâm Rockèeller, 
New York 
 
 
 
 
 
 
Toà nhà Seagram, New 
York 
 
 
Nhà  gia đình Eames, 
Santa Monica 
 
 
 
 

1933-37 
 
 
 
 
 
 
 
1928-32 
 
 
 
 
 
1936-39 
 
 
 
 
 
 
1936-19 
 
 
 
1928-30 
 
 
 
 
 
1929-31 
 
 
 
1931-40 
 
 
 
 
 
 
 
1954-58 
 
 
 
1945-50 
 
 
 
 
 

B. Strauss 
 
 
 
 
 
 
 
J. Plecnik 
 
 
 
 
 
F.L. Wright 
 
 
 
 
 
 
F.L. Wright 
 
 
 
William van 
Alen 
 
 
 
 
Các KTS của 
hãng Richmond 
 
 
Mc Graw-Hill 
 
 
 
 
 
 
 
L. Mie van der 
Rohe & P. John 
 
 
Charles & Ray 
 
 
 
 
 

+ Cầu treo  có nhịp chính 
dài 1280m, mức thông thuỷ 
khi triều lên là 67m, tháp 
neo cáp cao 152m so với 
mặt cầu, tải trọng cáp trên 
mỗi tháp là 61.500 tấn. 
 
 
+ Công trình đơn giản có 
hình phiến, trang trí đường 
dây hoa cổ điển  trên những 
cửa sổ vuông, thể hiện được 
xu hướng Dân tộc lãng mạn 
với lòng sùng đạo. 
+  Kết hợp thành công kiến 
trúc với cảnh quan thiên 
nhiên,vừa hiện đại, vừa thơ 
mộng,có lẽ là một ngôi nhà 
tư nổi tiếng nhất của thế kỷ, 
kết hợp giữa xu hướng Hiện 
đại và Lãng mạn. 
+ Cho một cái nhìn mới về 
thiết kế  mới về chiếu sáng, 
kết cấu, không gian nội thất. 
 
+ Cao 77 tầng, cao 319m, 
một ngọn tháp hình chóp 
bằng thép không gỉ với 
những cung hình ánh mặt 
trời loé sáng, là sáng tạo của 
Art Deco. 
+ Cao 381m, là toà nhà cao 
nhất thế giới trong 40 năm. 
Bộ khung thép bọc đá và  
trang trí theo Art Deco. 
+Tổ hợp kiến trúc gồm các 
nhà văn phòng( trong đó 
RCA cao 70 tầng), của 
hàng, nhà hát, sân trượt 
băng trong trung tâm thương 
mại ngoài trời có tượng 
Hecules màu vàng kim độc 
đáo. 
+ Cao 38 tầng, vươn thẳng 
tắp, hấp dẫn vì được bọc 
đồng nhưng chi phí tốn kém. 
+ Ngôi nhà được ghép bằng 
những cấu kiện chế tạo 
trước theo mẫu trong catalô. 
Nhà khung thép, nhẹ, mang 
dáng dấp Nhật Bản  Là ví dụ 
về thiết kế  để phát triển hay 
thay đổi theo thị hiếu người 



 
 

 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
26 

 
 
 

 
 

Nhà gia đình Ford, 
Illinois 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị ở, Marseilles 
 
 
 
 
 
 

 
Nhà thờ Notre Dame 
Haut, Ronchamp 
 
 
 
 
 
Atonium, Brussels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà thờ Coventry, Anh 
 

 
 
Bảo tàng Guggenheim, 
New York 
 
 

 

 
 
 

 

B1949 
 
 
 
 
 
 
 
 
1947-52 
 
 
 
 
 
 
 

1950-54 
 
 
 
 
 
 
1954-58 
 
 
 
 
 
 
 
 
1950 
 
 

 
 

1956-59 

 
 
 
 
 

B. Goff 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Corbusier 
 
 
 
 
 
 
Le Corbusier 
 
 
 
 
 
 
Các kỹ sư  Bỉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basil Spence 
 
 
 
 
F.L.Wright và 
S.R.Guggenheim 
 

sử dụng. 
 

 
 

+ Nhà mái vòm tròn thấp, 
đường kính 51m, khung 
thép sơn đỏ; mái vòm kim 
loại, lợp tấm xẫm mầu, nhận 
ánh sáng qua giếng trời. Kết 
cấu đơn giản, đa phần là tiền 
chế. Là một trong những 
ngôi nhà đầu tiên có xu 
hướng sinh thái. 
+ Khu chung cư toàn bằng 
bªt«ng dài 165m,cao 56m 
gồm 17 tầng được xây trên 
cột, có 337 căn hộ và các 
công trình khác như cửa 
hàng, khách sạn, trường học, 
phòng tập thể dục, bể bơi. 
+ Nhà thờ hành hương, là  
công trình độc đáo nhất , 
được ngưỡng mộ nhất và ít 
tranh cãi nhất của tác giả, 
bởi mộc mạc, giản dị và thể 
hiện đúng lý luận về phong 
cách Hiện đại Quốc tế. 
+ Là biểu tượng của Triển 
Lãm toàn cầu năm 1958. 
Công trình mô hình nguyên 
tử này cao 102m, gồm 9 quả 
cầu thép đường kính 18m, 
nặng 200 tấn và có hai tầng  
Trong đường ống nối liền 
những quả cầu,  có thang 
máy. 
+Xây chủ yếu bằng đá sa 
thạch hồng xám, mái bêtông 
dát đồng, bên trong là các 
cột mảnh kiểu vòm sườn, 
hơi mang tính chất Gotich. 
+ Một cái trống khổng lồ 
bằng bêtông , bên trong là 
con đường thoải hình xoắn 
ốc từ sàn đến đỉnh , mái 
vòm kính hơi phẳng. Người 
xem lên tầng trên bằng 
thang máy và sẽ xem tranh 
khi đi xuống tầng trệt. Là 
một công trình dễ nhận biết 
nhất, sau tượng thần Tự do. 

27 
 

Cầu Hồ Maracaibo, 
Venezuela 

1959-62 
 

R. Morandi 
 

+ Cầu có 70% thành phần 
được tiến chế, gồm 5 nhịp, 



 
 
 
 
28 
 
 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cổng vòm St Louis, 
Hoa Kỳ 
 
 
Sân bay cuối TWA, 
New York 
 
 
 
Cung lao động Turin, 
Italia 
 
 
Nhà thờ Brasilia, 
Brazil 
 
 
 
 
 
 
 
Thành phố Marina, 
Chicago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháp Lake Point, 
Chicago 
 
 
 
Habitat, Montreal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1963-65 
 
 
 
1956-62 
 
 
 
 
1961 
 
 
 
1960-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
1964-67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1967-68 
 
 
 
 
1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E. Saarinen 
 
 
 
E. Saarinen 
 
 
 
 
P.L. Nervi, P. 
del Lavoro 
 
 
Oscar Niemeyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Goldberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cty Schipporeit - 
Heinich 
 
 
 
M. Safdie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mỗi nhịp dài 238m, với 
tháp đỡ cáp cao 90m. Là 
công trình ững dụng 
bêtông ứng suất trước. 
+Vòm hình parabol bằng 
thép không gỉ nằm trên cửa 
sông St Louis, cao 192m, 
nặng 17.246 tấn. 
+ Kiến trúc theo xu hướng 
Biểu hiện có hình dạng của 
con cá mập. Gây ấn tượng 
mạnh khi nhìn từ trên cao 
xuống. 
+ Mặt bằng vuông, tường 
kính, mái thép, cao 38m. 
Công trình độc đáo về kết 
cấu, tráng lệ về ngoại thất. 
+ Có hình dạng của vương 
miện, tạo thành từ 16 sườn 
bêtông rỗng cao 30m, 
nghiêng từ nền vào trong 
và giao nhau gần đỉnh. 
Chứa được 4000 người. 
Nội thất giản dị nhưng 
ngoại thất hài hoà với cảnh 
quan. 
+ Tận dụng triệt để  cảnh 
quan bằng cách bố trí 
những căn hộ bình thường 
có ban công  hình bán 
nguyệt nhô ra, tạo  dáng 
hình bắp ngô. Mỗi toà tháp 
có 450 căn hộ , đường 
thoải hình xoắn ốc, có cả 
chỗ đỗ xe,v.v. Tiết kiệm 
đất , với những chung cư 
cao nhất thế giới là đặc 
điểm của thành phố này. 
+ Là một khối chung cư, 
nguyên là thiết kế của 
Mies van der Rohe. Toà 
tháp cao 197m gồm những 
căn hộ cực đắt. 
+ Khu liên hợp nhà ở tại 
Hội chợ Montreal 
(Canada) năm 1967. Gồm 
554 bộ phận tiền chế cấu 
thành , hình dáng rất phức 
tạp, được neo bởi cáp thép 
và kết nối bởi đường nội 
bộ tạo nên 158 căn hộ,mỗi 
căn hộ có từ 1 đến 4 buồng 
ngủ. Các buồng đều hưởng 



 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
 
 
42 

 
 
Trường Đại học  Đông 
Anglia, Norwich 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà hát opera Sydney 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà trưng bày nghệ 
thuật mới , Stuttgart 
 
 
 
 
 
Trung tâm Pompidou, 
Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toà nhà Lloyd, 
London 
 
 
 
 
 
 
Bảo tàng nghệ thuật, 
Atlanta 
 
 
 
 
 
Ngân hàng Thương 
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J. Utzon 
 
 
 
 
 
 
 
J. Stirling 
 
 
 
 
 
 
R. Roger & R. 
Piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Roger & 
hãng Ove Arup 
 
 
 
 
 
 
R. Meier 
 
 
 
 
 
 
Norman Foster 

không khí và ánh sáng tự 
nhiên. 
+ Bố cục thành từng nhóm 
công trình, tập trung hoá 
cao nơi ở, nơi giảng dạy, 
khu điều hành với diện tích 
khu đất hợp lý. Có dáng 
dấp của những tháp đền 
thờ Lưỡng Hà, khi thác 
khu tốt đất dốc nghiêng 
nhằm tiếp cận với cảnh 
quan xung quanh. 
+Kiến trúc có phong cách 
Hậu hiện đại, có dáng dấp 
những cánh buồm ở cảng 
Sydney. Gồm 4 nhà hát, có 
phòng hoà nhạc chứa đến 
4000 người, tường cao đến 
60m. Là kiến trúc biểu 
tượng  cho Australia 
+ Là công trình nghệ thuật 
được ưa thích, bố cục 
không gian khéo léo, sinh 
động, hình thức mặt ngoại 
đa dạng và  khêu gợi. Tuy 
vậy các phòng trưng bày 
thì theolối cổ truyền. 
+ Mô tả cỗ máy cao 6 
tầng, tạo thành hộp trong 
suốt dài 168m,rộng 59m 
và cao 42m, khung dàn 
thép. Không gian nội thất 
linh hoạt Tươngphản giữa 
phần bên ngoài ( như nhà 
máy) và phần bên trong 
rộng rãi là thành công của 
kiến trúc. 
+ Công trình xây bằng 
bêtông bọc thép không gỉ 
và nhiều kính phản chiếu. 
Không gian nội thất rộng 
và lnh hoạt, thang máy tốc 
độ cao, chạy suốt 12 tầng 
nhà tới sân  rộng, có thể 
chứa 1000 người. 
+ Công trình của các tấm 
bêtông và  khung thép, các 
tấm thép phủ men kính và  
bệ cột bằng đá granit.Được 
xem là có trật tự và kỷ luật  
hơn các công trình Hậu 
hiện đại khác. 
+ Toà nhà cao 57 tầng,mặt 
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mại, Frankfurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reichstag, Berlin 
 
 
 
Tháp đôi  Petronass, 
Kuala Lampur 
Malaysia 
 
 
 
Bảo tàng Guggenheim 
Bilbao 
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Norman Foster 
 
 
 
Cesar Pelli 
 
 
 
 
 
F. Gehry 

bằng tam giác đều, với các 
khu dịch vụ đặt ở ba góc. 
Phần trung tâm rỗng là 
một  ống thông hơi khổng 
lồ.Bên sườn công trình , là 
những nhà kính trồng cây, 
xây chung quanh toà tháp 
theo hình xoắn ốc.Đó là 
nơi giải khát ngoài trời,v.v. 
+Là toà nhà có lịch sử 
quan trọng. Tác giả đã cố 
gắng duy tu được nó. 
 
+  Tháp đôi, mỗi bên cao 
88 tầng, được nối ở giữa 
bởi một cầu trời và mỗi 
bên gắn với  một tháp nhỏ 
khác hình trụ cao 44 tầng. 
Tổng chiếu cao là 452m. 
+ Bảo tàng lớn mới ở châu 
Âu để trưng bày bộ sưu tập 
hiện đại. Không gian nội 
thất rất lớn, phòng trưng 
bày dài 137m, cao hơn 
50m. Tổng diện tích tưng 
bày 9000m2 nằm trên 3 
tầng. 
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